Ngày soạn: 14/8/2013






.                    Tiết 1-  Bài 1:        
MỞ ĐẦU MÔN HOÁ HỌC
I-Mục Tiêu: 

1, Kiến thức: 

- HS biết hoá học là KH nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất, ứng dụng của chúng.Hoá học là bộ môn quan trọng và bổ ích. 

2 ,Kĩ năng- Hoá học có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chóng ta phải có kÝÕn thức về các chất để biết cách phân biệt và sử dụng chóng. 

- Biết phải làm thế nào để học tốt môn hoá học.

 3,Tư duy: Tù thu thập tìm kiếm kiến thức, xử lÝ thông tin, vận dụng và ghi nhí.

       4,Thái độ: Học tốt môn hoá học là nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức đã học 

II. chuẩn bi :

- GV: Chuẩn bị thí nghiệm: 1.TN cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch CuSO4

                                             2. TN cho  một miếng Fe vào dd HCl

                                             3. TN cho một chiếc đinh Fe vào dd CuSO4

    Cho bốn nhóm và GV

Mỗi nhóm: + Dụng cụ hoá chất: Giá ống nghiệm để sẵn 3 ống nghiệm:

                                                    ống nghiệm 1: đựng 2ml ddCuSO4

                                                    ống nghiệm 2: đựng 2ml dd NaOH 

                                                    ống nghiệm 3: đựng 2ml dd HCl 

Và hai ống nghiệm nhỏ úp trên giá khay nhựa, một chiếc đinh rất sạch có dây buôc, một ống hút, một cốc nước. 



  + Phiếu học tập bảng phụ, tranh: ứng dụng của oxi, hiđrô.

- HS :
III-phương pháp: quan sát + thảo luận nhóm
iv-Tiến trình bài giảng. 

1- ổn định:   Kiểm tra sĩ số :
2- KTBC  -KT sách vở liên quan tới bộ môn. 

                 - Phân nhóm     

3- Bài mới: 

+ Mở bài: Giáo viên giới thiệu về hiện tượng hoá học trong thực tế . Tại sao Fe để lâu ngày bị han gì? Tại sao đá xanh có thể biến thành vôi sống? 

Tất cả các hiện tưọng đó các em sẽ giải thích được khi học môn hoá học. 

Vậy hoá học là gì ? Hoá học có vai trò ntn trong cuộc sống của chúng ta. ?(n/c bài) 

Hoạt động 1: Hoá học là gì ?

Mục tiêu: HS biết hóa học là bộ môn nghiên cứu về các chất, sự biến đổi các chất , ứng dụng của chúng.

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- GV sử dụng vài phút để giới thiệu qua về bộ môn hóa học và cấu trúc chương trình bộ môn hóa  ở THCS.

- Để hiểu hóa học là gì ta tiến hành 1 vài TN.

- Gv giới thiệu hoá chất có trong khay môĩ nhóm. Hướng dẫn TN theo các bước:

+B1: Gv yêu cầu hs quan sát trạng thái, màu sắc của 3 ống nghiệm chứa các hợp chất: dd NaOH, dd CuSO4, dd HCl, ghi vào giấy.

+ B2: Dùng ống hút nhỏ khoảng 5-7 giọt dd CuSO4 (màu xanh) vào ống nghiệm 1, rồi cho thêm 1ml dd NaOH, nhận xét hiện tượng.

+ B3: Lấy ống nghiệm thứ 2, cho 1 ml dd HCl, & 1 đinh Fe nhỏ,quan sát ghi nhận xét.

Sau đó nhắc đinh Fe ra cho vào dd CuSO4, nhấc ra quan sát màu đinh Fe.

-HS quan sát-> ghi vào phiếu học tập, đại diện nhóm phát biểu
- Gv thông báo: Qua việc các em làm TN trên chính là các em đang nghiên cứu hoá học.

? Vậy hoá học là gì
-HS phát biểu
- Gv chốt lại kiến thức.


	1- Thí nghiệm
(TN 1: D2 CuSO4 + D2 NaOH

* TN2: đinh sắt + dd HCl

2- Quan sát

TN1: Có sự biến đổi của chất: Chất mới không tan trong nư​ớc.

TN2: Biến đổi chất: Chất khí sủi bọt trong chất lỏng.

3- Nhận xét:

 Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất và sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng.


Hđ 2: Hoá học có vai trò ntn trong cuộc sống của chúng ta?

Mục tiêu: Biết hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống do đó cần phải có kiến thức hoá học về các chất và sử dụng chúng trong cuộc sống. 

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- Gv phân nhóm và yêu cầu thảo luận.

+ N1,3; Trả lời câu a: Nhiều vật dụng sinh hoạt và công cụ sản xuất được làm từ các chất nhôm, đồng, chất dẻo. Hãy kể ra ba loại vật dụng là đồ dùng thiết yếu sử dụng trong gia đình em.

+ N2,4;b: Hãy kể ra ba loại sp hoá học đuợc sử dụng nhiều trong sx nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp ở địa phương em. 

+N5,6; c: Hãy kể ra những sản phẩm hoá học phục vụ trực tiếp cho việc học tập của em và cho việc bảo vệ sức khoẻ của gia đình em. 

-HS thảo luận hoàn thành vào vở bài tập-> đại diện nhóm phát biểu

? Em có kết luận gì về hóa học trong cuộc sống của chúng ta

- Gv thông báo: việc sx hay sử dụng hoá chất như việc luyện gang thép, sx axít, phân bón, thước trừ sâu….gây ô nhiễm môi trường nếu không làm theo đúng quy trình. 

(Gv minh hoạ bằng VD cụ thể)


	- Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, do đó cần phải có kiến thức hoá học về các chất và các sử dụng chúng.


Hoạt động 3: Các em cần phải làm gì để học tốt môn hoá học?

  Mục tiêu; Hs nắm được phương pháp học tập tốt môn hoá học.

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	-Gv yêu cầu hs n/c SGK mục III, trả lời:

+ Các hoạt động cần chú ý khi học tập môn hoá học.

+ Phương pháp học tập môn hóa học thế nào là tốt?
-HS n/c trả lời 

-Gv chốt lại kiến thức.
	1, Khi học tập môn hoá học các em cần chú ý thực hiện các hoạt động sau:

+ Tự thu thập tìm kiếm kiến thức 

+ Xử lí thông tin. 

+ Vận dụng. 

+ Ghi nhớ. 

2, Phương pháp học tập môn hoá học thế nào là tốt?

- Học tốt nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức. 

- Phương pháp học tốt(SGK-Tr 5)


4- Củng cố, đánh giá. 

1, Củng cố: Hs đọc phần kết luận (SGK-5) 

2, Đánh giá ; Sử dụng câu hỏi sau:

- Hoá học là gì?

- Lấy VD để chứng minh vai trò của hóa học trong cuộc sông rất quan trọng.Tại sao cần hiểu biết về hoá học? 

- Cần phải làm gì để học tốt môn hóa học ? 

Hs trả lời theo nhóm, trình bày, Gv chốt lại kiến thức. 

V-HDVN và chuẩn bị bài sau:

- N/c qua chương trình H8: học thuộc bài trả lời câu hỏi theo mục SGK.

- Chuẩn bị: phân công hs chuẩn bị thí nghiệm cho bài sau, phiếu học tập, vở bài tập. 

V . Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn: 










Tiết 2 
Chương I :    CHẤT - NGUYÊN Tử - PHÂN Tử 
                                                   Bài 2: CHẤT.
I- Mục tiêu;

 1, Kiến thức:

Biết được :

_ Khái niệm chất và 1 số tính chất của chất ( Chất có trong các vật thể xung quanh 
ta )
 2, Kĩ năng;
-Quan sát TN, hình ảnh, mẫu chất … rút ra được nhận xét tính chất của chất ( Chủ yếu là tính chất vật lí của chất ) .

3, Về tư duy:


- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí
4, Thái độ, tình cảm::

- Giữ an toàn, vệ sinh khi làm TN, yêu thích môn hoá học.

II,Chuẩn bị: 

* Gv:     
-Hoá chất: lưu huỳnh, phốt pho đỏ, vào sẵn 2 ống nghiệm có ghi mác, muối ăn, đường, dây nhôm, đồng, đinh Fe mới, cồn 95 độ, nước cất. 

- Dụng cụ: Nhiệt kế, kẹp gỗ, bút thử tính dẫn điện, hai đĩa sứ, hai kính đồng hồ, hai đĩa thuỷ tinh, bảng phụ, phiếu học tập.

* Hs:      

-Phiếu học tập, dây nhôm, dây Fe.
 III-PHƯƠNG PHÁP: 

quan sát + thảo luận nhóm
IV, Tiến trình bài giảng 

1- ổn định:  1p Kiểm tra sĩ số :
	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	
	

	
	8B
	
	

	
	8C
	
	


2- KTBC :3p
- Hoá học là gì ?

- Phương pháp để học tốt môn hoá học?

Một hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.

3- Bài mới: 

* Mở bài: Các em đã biết hoá học là môn học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất. Vậy chất có ở đâu? có tính chất ntn? Hiểu biết tính chất có lợi gì ? n/c bài.

Hoạt động 1: Chất có ở đâu ?15p
 Mục tiêu: Hs biết được chất có ở vật thể. Phân biệt được vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo)vật liệu và chất.

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- Gv yêu cầu hs quan sát quanh ta, kể tên các vật thể tự nhiên và các vật thể nhân tạo.

- Vật thể tự nhiên khác với vật thể nhân tạo ở những điểm cơ bản nào ?

Gv: các vật thể (tự nhiên và nhân tạo ) đều có những đặc điểm chung gì?

Gv yêu cầu hs làm bài tập.

TT

Tên gọi thông thường

Vật thể

Chất cấu tạo nên vật thể

Tự nhiên

Nhân tạo

1

Không khí


2

Hộp bút

3

Thân cây mía

4

Chậu

5

Con dao

6

Nước biển

-HS thảo luận nhóm điền vào PHT

- Gv chữa bài bằng cách đưa đáp án chuẩn (ghi bằng mực đỏ)

-?Qua các bài tập trên các VD thực tế, em thấy chất có ở đâu? 

- Gv chốt lại kiến thức.

 Thông báo: Ngày nay, khoa học đã biết hàng chục triệu chất khác nhau. Có những chất có sẵn trong tự nhiên, nhiều chất do con người điều chế được: chất dẻo, cao su, tơ sợi, tổng hợp, dược phẩm , thuốc nổ…
	- Chất có ở khắp nơi, ở đâu có vật thể ở đó có chất.




Hoạt động 2; Tính chất của chất.20p
Mục tiêu: Hs nắm được mỗi chất có một tính chất nhất định (tính chất vật lí và tính chất hoá học). Biết làm thế nào để biết được tính chất của chất? (Quan sát, dùng dụng cụ đo, làm TN). Thấy được lợi ích của việc hiểu tính chất của chất.

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- Gv yêu cầu hs tự n/c SGK phần 1 mục II. Trả lời:

? Mỗi chất có những tính chất nhất định nào?.

? Những tính chất nào thuộc tính chất vật lí?.

? Những tính chất nào thuộc tính chất hoá học, lấy VD.

-HS trả lời
- Gv chốt lại kiến thức. 

? Làm thế nào để biết tính chất của chất?

-Gv  yêu cầu một số nhóm vận dụng kiến thức, nhận biết một số tính chất sau. 

N1: Muối ăn    N3: Đường    N3: Lưu huỳnh   N4: Sắt 

Theo mẫu sau: 

Chất

Cách tiến hành để biết t/c của chất
Tính chất của chất

-HS hoạt động nhóm hoàn thành vào PHT
- Gv chốt lại kiến thức.

? Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì, gv yêu cầu hs đọc SGK  rồi trả lời.

* ứng dụng;

? Làm thế nào để phân biệt cốc đựng cồn và cốc đựng nước. 
-HS phát biểu
- Gv hướng dẫn hs nhận biết: đổ ở mỗi lọ một ít ra đĩa sứ TN rồi đốt.

? Tại sao không nên để xăng, dầu ở gần ngọn lửa?

? Tại sao không dùng chậu nhôm để đựng vôi tôi ?

? Sắt, đồng, nhôm, đều dẫn đựơc điện, nhiệt không nên dung xoong nồi bằng sắt?
-HS dựa hiểu biết của mình trả lời
- Gv lấy thêm một số VD khác về tác hại của vịêc sử dụng không đúng do không hiểu biết tính chất của chất. 

Giáo dục hs ý thức nghiêm túc, đảm bảo an toàn vệ sinh khi làm TN hoá học
	1- Mỗi chất có những tính chất nhất định.

- Gồm:

a, Tính chất vật lí:

- Trạng thái, màu sắc, mùi,vị.

- Tính tan trong nước

(Làm thí nghiệm.)

- Tính dẫn điện, dẫn nhiệt

-Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy 

- Khối lượng riêng D=m/ V

(Dùng dụng cụ đo.)

b, Tính chất hoá học:

Khả nảng biến đổi chất này thành chất khác,

2, Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì?

- Giúp phân biệt chất này với chất khác (nhận biết chất)

- Biết cách sử dụng chất.

-Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất.


4, Củng cố, 5p 

a, Hs tóm tắt kiến thức cần nhớ trong bài. 

b, Đánh giá:

  Hs làm bài tập 3,5 ( SGK:11) 

5, HDHB và chuẩn bị bài sau:1p
- Học thuộc bài, BT: 1,2,4(11)

- Xem trước chất tinh khiết, chuẩn bị một gói muối, một gói đường. 

V . Rút kinh nghiệm.

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:                            





   Tiết 3-Bài 2
Chất (tiếp)

I-Mục tiêu:  

1, Kiến thức:

  - Khái niệm về  những chất nguyên chất (tinh khiết ) và hỗn hợp.

. - Cách phân biệt chất nguyên chất (tinh khiết) và hỗn hợp  dựa vào tính chất vật lí.

2, Kĩ năng:

  - Phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp 

  - Tách được một chất rắn ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí ( tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối ăn và cát ).

  - So sánh tính chất vật lí của 1 số chất gần gũi trong cuộc sống . Thí dụ : đường, muối ăn, tinh bột 
3, Về tư duy:


- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí.

- Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa.
4, Thái độ, tình cảm:

  - Giáo dục tính cẩn thận, yêu thích bộ môn.

II- Chuẩn bị 

      GV: - Hoá chất; Chai nước khoáng (ghi nhãn thành phần, phần trăm), 5 ống nước cất, muối ăn, nước tự nhiên.

               -Dụng cụ; Đèn cồn, kiềng sắt, cốc thuỷ tinh, nhiệt kế, 2-3 tấm kính, kẹp gỗ, đũa thuỷ tinh, ống hút. 

      HS: nghiên cứu trước nội dung bài, một gói muối và một gói đường.

III, Phương pháp 

      Phương pháp trực quan + Phương pháp thực hành.

      Phương pháp dạy học nêu vấn đề, đàm thoại.

IV, Tiến trình bài giảng. 

    1- ổn định 1p
 Kiểm tra sĩ số :
	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	
	

	
	8B
	
	

	
	8C
	
	


    2- Kiểm tra bài cũ: 5p
   - Làm thế nào để biết được tính chất của chất?

   - Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì?

     Hs trả lời, hs khác nhận xét.

   3- Bài mới.
* Mở bài: Mỗi chất có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nhất định.

Vậy chất tinh khiết khác hỗn hợp ntn? Dựa vào đâu có thể tách chất khỏi hỗn hợp? Nghiên cứu bài:

HĐ1: Chất tinh khiết – Hỗn hợp 25p
                - Mục tiêu: Biết được nước tự nhiên là một hỗn hợp, nước cất là chất tinh khiết. Phân biệt được chất với hỗn hợp.
	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- Gv hướng dẫn hs kẻ đôi vở ghi mục 1,2 để so sánh.

- Gv hướng dẫn hs quan sát chai nước khoáng & nước cất.

* Nước khoáng có đặc điểm gì giống & khác nước cất?

HS : Trình bày
? Vì sao nước cất được sử dụng khác nước khoáng
GV hướng dẫn hs làm TN.

+ Dùng ống hút nhỏ lên 2 tấm kính sạch:

Tấm 1: 1-2 giọt nước cất.

Tấm 2: 1-2 giọt nước khoáng.

+ Hơ các tấm kính lên ngọn lửa đèn cồn để nước từ từ bay hơi hết.Quan sát tấm kính & nhận xét.

HS làm thí nghiệm

?Từ kết quả TN trên, em có nhận xét gì về thành phần nước khoáng, nước cất.

HS: trình bày
Thông báo:

+ Nước cất: là chất tinh khiết.

+ Nước khoáng: là hỗn hợp.

? Thành phần của nước cất (chất tinh khiết ) khác hỗn hợp ntn?

- HS trình bày

- GV chốt lại kiến thức.

- Gv treo H1.4a, giới thiệu cách chưng cất nước tự nhiên thành nước cất.

* Làm thế nào để khẳng định nước cất là chất tinh khiết? Nước tự nhiên là hỗn hợp?

HS : Dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, D

+ Nước cất nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, D nhất định

+ Nước tự nhiên có t/c thay đổi

-GV chốt lại kiến thức
* Luyện tập (5 p): Hãy lấy5 VD hỗn hợp & 3 VD chất tinh khiết.
-HS lấy ví dụ
-Gv đánh giá cho điểm.
	Chất tinh khiết

Hỗn hợp

Nước cất

Nước tự nhiên.

- Gồm 1 chất không lẫn chất khác.

- Có tính chất vật lí & hoá học nhất định.

- Gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau.

- Có tính chất thay đổi phụ thuộc vào thành phần của hỗn hợp




HĐ2: Tách chất ra khỏi hỗn hợp 8p
-Mục tiêu: Biết dựa vào ính chất vật lí khác nhau của các chất đế có thể tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp
	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- GV yêu cầu các nhóm HS đun n​ước muối đến khi không còn n​ước chỉ còn muối ăn.

- Vậy theo em tách chất ra khỏi hỗn hợp dựa vào cơ sở nào?

- GV cho các nhóm làm TN0:

Tách S và bột Fe ra khỏi H2 của chúng, 

Dùng nam châm để tách Fe ra.

- Sau khi các nhóm làm xong GV đánh giá kết quả từng nhóm.

? Theo em tách chất ra khỏi hỗn hợp ta phải dùng P2 nào.

GV kết luận lại cho HS:

* GV cho HS vận dụng : 2 nhóm:

- Tách r​ượu và n​ước ra khỏi H2  của chúng.


	* Thí nghiệm:

Đun H2 n​ước muối          Muối

                                        N​­íc

* P2 : Dựa vào T/c’ vật lí khác nhau của các chất ta có thể tách bằng cách: 

Tách, trưng cất, gạn lọc, tính từ ...


4, Củng cố 5p
a, Củng cố: Hs nhắc lại kiến thức trọng tâm của bài, đọc phần kết luận (SGK- 11)

b, Đánh giá:
- Bài tập 1: Trong các chất riêng dưới đay hãy xếp riêng một bên là chất, một bên là hỗn hợp.+Sữa đậu nành, xenlulôzơ, sắt, nhôm, nước biển, hơi nước.

- Bài tập 2: Có hỗn hợp bột sắt và bột than làm thế nào để tách riêng được bột sắt và bột than.

Đáp án:     

+ BT1:  Chất: xenlulôzơ, sắt, nhôm, hơi nước. 

             Hỗn hợp: Sữa đậu nành, nước biển.

 + BT2: Dùng nam châm hút sắt, tách được sắt và than riêng.

5, HDVN và chuẩn bị bài sau:1p
 - Học thuộc bài, làm bài tập 6,7,8 (SGK-11) 

( Gợi ý bài tập 8: Hoá lỏng không khí ở nhiệt độ thấp sau đó nâng dần nhiệt độ lên -196 độ, thu đựoc nitơ năng dần nhiệt độ lên tới -183 độ C thu đựoc oxi. 

- Chuẩn bị thực hành: mỗi nhóm chuẩn bị hỗn hợp muối ăn và cát.

V . Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

Ngày soạn : 








Tiết 4-Bài 3

Bài thực hành 1.

Tính chất nóng chảy của chất.

Tách chất từ hỗn hợp.

I. Mục tiêu.

1, Kiến thức: 

- Hs biết cách làm quen và sử dụng một số dụng cụ trong phòng thí nghiệm, biết được một số thao tác trong phòng thí nghiệm, biết được một số thao tác làm thi nghiệm đơn giản ( như lấy hoá chất vào ống nghiệm, đun hoá chất, lắc…) nắm được một số nguyên tắc an toàn trong phòng thí nghiệm.

- Thực hành: đo nhiệt độ nóng chảy của parafin, lưu huỳnh. Qua đó rút ra được: các chất có nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Biết cách tách riêng các chất tự hỗn hợp ( dựa vào tính chất vật lí ) 

 2, Kĩ năng: 
- Quan sát, ghi tường trình.

- Thao tác thí nghiệm đơn giản, sử dụng dụng cụ đo, tách chất.
3, Về tư duy:


- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


- Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng
4, Thái độ, tình cảm:
- Giáo dục ý thức nghiêm túc, an toàn, vệ sinh trong phòng thí nghiệm.

II- Chuẩn bị

* GV: - Bảng phụ, nội dung một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm. 

           - Một số dụng cụ, hóa chất trong phòng thí nghiệm.

           - Bảng tường trình mẫu phóng to.

           - Phân nhóm: 6 nhóm.

Mỗi nhóm: + Dụng cụ: 1 nhiệt kế, 2 cốc thuỷ tinh, 3 ống nghiệm, 2 kẹp gỗ, 1 đũa thuỷ tinh, 1 đèn cồn, giấy lọc, phiễu nhựa.

                   + Hoá chất: lưu huỳnh, parafin, nước, cát, muối.

* Hs:  + Hỗn hợp muối ănvà cát, nước sạch, bảng tường trình theo mẫu:

	STT
	Tên thí nghiệm
	Hiện tượng quan sát được
	Giải thích, ghi kết quả thí nghiệm.

	
	
	
	


III . Phương pháp

         - Phương pháp thực hành

III- Tiến trình bài giảng.

1, ổn định: 1p  Kiểm tra sĩ số :
                      + Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, hoá chất theo nhóm.

2, Bài mới.

Hoạt động 1: Một số quy tắc an toàn và cách sử dụng dụng cụ, hoá chất thí nghiệm.5p
Mục tiêu: Hs nắm được một số quy tắc an toàn và cách sử dụng dụng cụ, hoá chất trong thí nghiệm.

	HĐ của Gv
	HĐ của Hs
	ND

	- Giáo viên nêu mục tiêu của bài thực hành, yêu cầu hs đọc phụ lục 1 (154)

- Giáo viên treo bảng phụ: một số quy tắc an toàn…nhấn mạnh và giảng giải.

- Gv giới thiệu một số dụng cụ thí nghiệm, công dụng của chúng

- Gv giới thiệu một số nguyên tắc cơ bản như lấy hoá chất  (lỏng, bột) vào ống nghiệm. đun hoá chất, rửa ống nghiệm.  
	- Hs đọc bảng phụ 1 (154).

- Hs ghi nhớ.

- Hs theo dõi, ghi nhớ.

- Hs theo dõi, ghi nhớ. 


	1, Một số quy tắc an toàn SGK -154

2, Cách sử dụng hoá chất SGK-154


Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm.20p
Mục tiêu: Biết làm thí nghiệm; theo dõi sự nóng chảy của một số chất. Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát và ghi tường trình.

	HĐ của Gv


	HĐ của Hs


	ND



	- Nêu cách tiến hành thí nghiệm.

- Để thí nghiệm thành công về thời gian cần lưu ý gì? 

- Gv lưu ý hs: bỏ 1 thìa cát có lẫn muối vào khoảng 3-5ml nước sạch, gấp giấy lọc bỏ vào phễu.

+ Rót từ từ theo đũa thuỷ tinh qua phễu có giấy lọc  tránh tràn ra ngoài.

+  Đun ống nghiệm (cần hơ dọc ống nghiệm trên ngọn lửa  đèn cồn, để ống hơi nghiêng, miệng ống nghiệm quay về phía không có người)

- Gv yêu cầu các nhóm tiến hành. 

 
	-Hs  nêu được:

+ Dụng cụ: 2 cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, giấy lọc, ống nghiệm,giá ống ngiệm, kệp gỗ, đèn cồn.

+ Hoá chất: nước, cát, muối.

- Hs trình bày theo SGK.

- Hs phát biểu.

- Hs nghe, ghi nhớ.

- Hs từng nhóm tiến hành quan sát.

- Đại diện nhóm tiến hành quan sát và giải thích.

 
	.

2, Thí nghiệm 2: 

Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát.

- Tiến hành: SGK.

+Hiện tượng: Trên giấy lọc thu được cát, nước ở ống nghiệm bay hơi thu được muối.

+ Giải thích: Cát không tan trong nước, muối tan trong nước,lọc thu được dd muôi.

- Đun sôi nước bốc hơi (nhiệt độ 1000C) còn lại muối ( vì nhiệt độ sôi của muối  là 1450độ)




Hoạt động 3:Tường trình và vệ sinh.15p
- Gv yêu cầu hs làm tường trình theo nhóm. Mỗi nhóm cử một đại diện làm vệ sinh, rửa dụng cụ cho nhóm.

3- Củng cố, đánh giá.2p
- Giáo viên nhận xét giờ thực hành. 

+ Ưu điểm:

+ Nhược điểm:

4- HDVN và chuẩn bị bài sau.2p
Xem bài nguyên tử.

Bảng tường trình: (Hs cần trình bày như sau).

	STT
	Tên thí nghiệm
	Cách tiến hành thí nghiệm
	Hiện tượng quan sát được
	Giải thích kết quả thí nghiệm

	2
	Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát.


	- Hỗn hợp muối, cát vào nước khuấy đều. Lọc lấy nuớc muối dun sôi cho nước bốc hơi.


	- Cát giữ lại trên giấy.

- Nước bốc hơi, chất còn lại trong ống nghiệm là muối 
	- Do cát không tan trong nước, muối tan, thu được dd muối. Nước bay hơi ở 100 độ C, muối nóng chảy ở nhiệt độ cao 1450 độ.

  


V . Rút kinh nghiệm.

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : …………………………………………
Ngày soạn :       









Tiết 5                                   
                                            Bài 4:  Nguyên tử
I- Mục tiêu
1, Kiến thức
- Nắm được khái niệm nguyên tử, cấu tạo nguyên tử gồm:

+ Hạt nhân: proton (+), nơtron (0) 

+ Vỏ electron(e) mang điện tích (-)

- Nắm được nguyên tử cung loại có cùng số proton trong hạt nhân. 

- Biết được trong nguyên tử số proton= số e, electron luôn dao động và sắp xếp
 thành từng lớp. Nhờ e mà nguyên tử có khả năng liên kết đựơc với nhau.

2, Kĩ năng.

-Xác định được số đơn vị điện tích hạt nhân , số p, số e, số lớp e, số e trong mỗi lớp
 dựa vào sơ đồ cấu tạo ngtử của 1 vài ngtố cụ thể ( H,C,Cl,Na).
3, Về tư duy:


- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


- Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
4, Thái độ, tình cảm:

- Yêu thích bộ môn, niềm tin khoa học. 

II- Chuẩn bị:

Gv:  Sơ đồ cấu tạo của nguyên tử Hiđrô, Ôxi, Natri, Canxi
Hs:  Xem lại phần sơ lược về cấu tạo nguyên tử ở vật lí 7.

III, Phương pháp 

Phương pháp trực quan, Phương pháp tư duy độc lập.

Phương pháp dạy học nêu vấn đề, đàm thoại.

IV- Tiến trình bài giảng.

1, ổn định : Kiểm tra sĩ số :.

2, KTBC :  Không KT

3, Bài mới.

* Mở bài: Ta biết mọi vật thể tự nhiên hay nhân tạo đều được tạo ra từ chất này hay chất khác. Thế còn các chất được tạo ra từ đâu? Câu hỏi đó được đặt ra cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay khoa học đã có câu hỏi trả lời rõ ràng, ta nghiên cứu bài.

                          HĐ1: Nguyên tử là gì?
Mục tiêu: Nắm được khái niệm nguyên tử, cấu tạo nguyên tử và đặc điểm của hạt
	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	Gv yêu cầu hs đọc phần    SGKvàphần đọc thêm: tr16(SGK), đặt câu hỏi:

? Các chất đều được tạo ra từ đâu

HS: n/c SGK trả lời

? Nguyên tử là gì

- Gv yêu cầu hs dựa vào bài đọc thêm giải thích nguyên tử vô cùng nhỏ.

-?Thế nào là trung hoà về điện

HS thảo luận trả lời
GV: Giải thích vẽ nguyên tử trung hoà Hiđrô để minh hoạ ( nguyên tử như một quả cầu cực nhỏ)

? Cấu tạo của nguyên tử.

? Đặc điểm của hạt e.

- HS trả lời
GV: e có khối lượng rất nhỏ me = 1/2000.mp
[image: image1.wmf]
	Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ trung hoà về điện. 

- Cấu tạo gồm:

+ Hạt nhân: mang điện tích dương.

+ Vỏ tạo bởi một 1 hoặc nhiều e mang điện tích âm.

- Electrôn: kí hiệu e, mang điện tích -1, khối lượng rất nhỏ.


                      HĐ2: Hạt nhân nguyên tử. 
Mục tiêu: Biết được hạt nhân tạo bởi proton và notron, đặc điểm của hai loại hạt.

         Hiểu đựơc khái niệm nguyên tử cùng loại?

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- Gv yêu cầu hs nghiên cứu SGK, trả lời.

? Cho biết cấu tạo của hạt nhân

? Đặc điểm của hạt prôton, nôtron

? Thế nào là các nguyên tử cùng loại

-HS : n/c SGK trả lời

- Gv treo sơ đồ nguyên tử Hiđrô, Oxi, Natri giới thiệu. 

? Nhận xét gì về số hạt prôton, electon trong nguyên tử?

? Vì sao khối lượng của hạt nhân xem như là khối lượng của hạt nhân nguyên tử?

-HS thảo luận trả lời
- Gv chốt lại kiến thức.

- Gv yêu cầu hs làm bài 2 (15), Gv đánh giá cho điểm.


	Cấu tạo hạt nhân gồm:

+ Prôton (p): điện tích dương1      

+ Nơtron (n): không mang điện.

- Nguyên tử cùng loại có cùng số prôton trong hạt nhân.

- Trong một nguyên tử số prôton = số electron.

- Prôton vầ nơtron có cùng khối lượng.

Khối lượng nguyên tử xấp xỉ 

khối lượng hạt nhân =khối lượng

 (số p)+ khối lượng(số e).


4- Củng cố, đánh giá.

a, Củng cố: Hs đọc phần KL (15).

b, Đánh giá:

- Nguyên tử : + Vỏ: lớp e điện tích (-), khối lượng không đáng kể.

                      + Hạt nhân: proton (p) điện tích (+), nơtron (n) mang điện: 0.

 BT- Hãy điền vào ô trống ở bảng sau:

	Nguyên tử
	Số p trong hạt nhân.
	Số e trong nguyên tử
	Số lớp e
	Số e lớp ngoài cùng

	
	
	13
	
	

	
	
	6
	
	

	
	
	14
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	11
	
	


- Gv hướng dẫn hs dựa vào bảng1 (SGK-42) tra tên từng loại nguyên tử.

- Gv thu một vài bài chấm điểm.

5 - HDVN và chuẩn bị bài sau:

- Học thuộc bài và làm BT 1,3 (SGK), BT: 4.1, 4.2,  4.3, 4.4 sách bài tập.

- Đọc bài đọc thêm.

V .  Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn 










Tiết 6:  
  Bài 5:  Nguyên tố hoá học
 I- Mục tiêu:
1, Kiến thức.

 Biết được: 
-Những nguyên tủ có cùng số p trong hạt nhân thuộc cùng 1 NTHH . KHHH biểu diễn NTHH 
2, Kĩ năng:

- đọc được tên 1 ngtố khi biết  kí hiệu hoá học và ngược lại .
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
4.Thái độ, tình cảm : 

-Giáo dục lòng yêu thích môn học .

II- Chuẩn bị:

  Gv: Bảng 1; Một số nguyên tố hoá học phóng to. H1.8 phóng to, bảng phụ.

  Hs: nghiên cứu bài trước.

III-Phương pháp dạy học :

  -Phương pháp hoạt động nhóm .

  -Phương pháp hỏi đáp 

IV- Tiến trình bài giảng. 

1- ổn định.1p
Kiểm tra sĩ số :
2- KTBC:5p
	Hs1: BT2 (15)          

Hs2: BT5 (16)

- Hs3: Nguyên tử là gì? Vì sao nói khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử?
	* BT2: a; electron, pr«ton, n¬tron.

       b, electron (e) điên tích (-).

           Prôton (p) điện tích (+).

       c, Các nguyên tử cùng loại có cùng số prôton trong hạt nhân.

*  BT5 (16)

Neon: 2p, 2e, 1 lớp, 2e lớp ngoài cùng.

Cacbon: 6p, 6e, 2 lớp, 4e lớp ngoài cùng.

Nhôm: 13p, 13e, 3 lớp, 3e lớp ngoài cùng.

Canxi: 20p,  20e, 4 lớp, 2e lớp ngoài cùng. 

 - Hs trả lời lí tthuyết.




3- Bài mới.1p
Mở bài: Gv đưa hộp sữa bột giàu canxi, giới thiệu; trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi, kèm theo hàm lượng, coi như là một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa. Và giới thiệu Canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói: trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học Canxi. Bài học này giúp cácem có một số hiểu biết về nguyên tố hoá học.

HĐ1: Nguyên tố hoá học là gì?25p
Mục tiêu: hiểu được định nghĩa, kí hiệu hoá học.

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	? Chất được tạo nên từ đâu

HS : nguyên tử

- Gv thông báo: 4 triệu nguyên tử Fe mói dài 1mm hay có thể nói 1mm Fe cấu tạo từ nguyên tố hoá học sắt.

? Nguyên tố hoá học là gì

? Đặc trưng của nguyên tố hoá học là gì?

? Các chất thuộc cùng một nguyên tố hoá học có tính chất hoá học ntn

HS trả lời

- Gv nhấn mạnh, chốt lại kiến thức.

- Gv treo bảng một số nguyên tố hoá học, giới thiệu , yêu cầu hs chú ý tên nguyên tố và kí hiệu hoá học.

? Nhận xét gì về mỗi nguyên tố?

? Kí hiệu hoá học là gì?

- Gv hướng dẫn hs viết kí hiệu hoá học của một số nguyên tố. Chữ cái đứng trước viết chữ in hoa., chữ thứ 2 (nếu có) viết bằng chữ thường.

- Gv yêu cầu hs viết kí hiệu hoá học của một số nguyên tố sau: Bari, Canxi, Photpho, Nhôm, Hiđro…
- Thông báo: Mỗi kí hiệu của một nguyên tố còn chỉ một nguyên tử của một nguyên tố đó. Do đó muốn viết bao nhiêu nguyên tử chỉ cần viết hệ số đằng trước kí hiệu nguyên tử. 

- Gv yêu cầu hs làm BT3 (20).

HS thảo luận hoàn thành vào vở BT

- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.

* Thông báo: Kí hiệu hoá học được quy định thống nhất trên toàn quốc.
	1. Định nghĩa.

- Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số prôton trong hạt nhân.

2, Kí hiệu hoá học.

- Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một kí hiệu hoá học.

Mỗi kí hiệu của nguyên tố còn chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.




4- Củng cố, đánh giá.12p
a, Củng cố :  - Hs đọc phần KL (SGK).

b, Đánh giá:      Gv yêu cầu hs làm BT.

BT1: Cho biết trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào đúng, câu nào sai.

a, Tất cả những nguyên tố có số nơtron bằng nhau thuộc cùng một nguyên tố hoá học. 

b, Tất cả những nguyên tố có số prôton như nhau đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

c, Trong hạt nhân nguyên tử số p = số n.

d, Trong một nguyên tử số p = số e.

BT2: Hãy điền tên, kí hiệu hoá họcvà các số hợp vào những ô trống.

	Tên nguyên tố
	KHHH
	Tổng số hạt trong nguyên tử.
	Số p
	Số e
	Số n

	
	
	34

18
	15

6
	16
	12

16

16


- Gv công bố đáp án, yêu cầu hs tự chấm chéo lẫn nhau.

* BT1:         §: b, d.           S: a, c.

* BT2:

	Tên nguyên tố
	KHHH
	Tổng số hạt trong nguyên tử
	Số p
	Số n
	Số e

	Natri.

Photpho.

Cacbon.

Lưu huỳnh.
	Na

P

C

S
	34

46

18

48
	11

15

6

16
	12

16

6

16
	    11

    15

     6

    16


5- HDVN và chuẩn bị bài sau.1p
- Học thuộc bài .

- Viết tên, KHHH các nguyên tố ở bảng1 (tr-420) ra giấy10 lần.

- BT1,2 (SGK- 20), sách bài tập: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4a.

V. Rút kinh nghiệm.
- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:       









Tiết 7



Bài 5:    Nguyên tố hoá học (tiếp ).
I-Mục tiêu:

1, Kiến thức.

- Biết được 

 Nguyên tử khối: Khái niệm, đơn vị và cách so sánh khối lượng của ngtử ngtố này với ngtử ngtố khác ( hạn chế ở 20 ngtố đầu )  - Biết sử dụng bảng 1 (tr-42) để tìm kí hiệu. 

2, Kĩ năng.

 - Tra bảng1(tr-42) để tìm nguyên tử khối của 1 ngtố cụ thể . 
- Sử dụng ngôn ngữ hoá học, làm bài tập xác định tên nguyên tố.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
4, Thái độ, tình cảm.

- Giáo dục lòng yêu thích môn học và khả năng sáng tạo.

II- Chuẩn bị.

Gv: Bảng1 (SGK- tr42) phóng to. 

       Bảng phụ: nd bài tập đánh giá.

Hs: Phiếu học tập.

III- Phương pháp giảng dạy.

- Phương pháp dùng lời: hỏi đáp.

- Phương pháp hoạt động nhóm.

IV- Tiến trình bài giảng.

1/ ổn ®Þnh.1p. Kiểm tra sĩ số :
2/ KTBC.5p
	* Hs1: Bài tập sau: Hãy dùng chữ số và kí hiệu hoá học để diễn tả các ý sau. 

Tám nguyên tử Hiđrô, hai nguyên tử lưu huỳnh, ba nguyên tử Hiđrô, chín nguyên tử Canxi. 

* Hs2: Nguyên tử hoá học là gì? 

Viết kí hiệu hoá học của các nguyên tố sau: Magiê, Nhôm, Sắt, Chì, Nitơ. 

* Hs3: Viết 10 kí hiệu hoá học của 10 nguyên tố ( tuỳ ý ) theo bảng 1.
	Đáp án:

8H,  2S, 3Cu, 9Ca

§N: SGK.

Viết kÝ hiệu: Mg, Al, Fe, Pb, N.

- Hs nhớ tên và kí hiệu tự viết.


3/ Bài mới :

- Mở bài: Hs nhắc lại khái niệm nguyên tử. 

Gv: Vậy khối lượng nguyên tử được tính ntn? ( nghiên cứu bài).

HĐ1: Nguyên tử khối.20p
Mục tiêu: Biết nguyên tử khối là gì? Xác định được nguyên tử khối của một nguyên tố và ngược lại biếtxác định nguyên tố thì biết nguyên tử khối của nó.

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	 Gv yêu cầu hs nghiên cứu bài ( khoảng 3 phút) và trả lời.

?Cho biết khối lưọng của một nguyên tử C tính bằng gam
?Nhận xét gì về khối lượng của nguyên tử nếu tính bằng gam?

?Để biểu thị khối lượng của nguyên tử ta làm ntn?

HS thảo luận trả lời
- Gv nhấn mạnh: Một đơn vị Cacbon bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử C. Đưa một vài VD: khối lượng tính bằng điơn vị C của một số nguyên tử:

C =12đvC, H= 1đvC, O=16đvC, Ca=40đvC, S=32 ®vC.

? Các giá trị khối lượng này có ý nghĩa gì

? Nguyên tử nào nặng nhất, nhẹ nhất ?

? Ngưyên tử ôxi nặng hơn nhuyên tử cacbon bao nhiêu lần, nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh bao nhiêu?

? Nguyên tử lưu huỳnh nặng hơn nguyên tử cacbon bao nhiêu lần?

GV chốt lai kiến thức khối lượng tính bằng đơn vị cacbon gọi là nguyên tử khối.

GV yêu cầu 1-2 học sinh phát biểu định nghĩa nguyên tử khối và lưu ý HS có thể bỏ đvC
Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng biệt.

Giới thiệu học sinh bảng 1 trang 42 về tên kí hiệu hoá học, nguyên tử khối của một số nguyên tố

Yêu cầu học sinh: cho biết nguyên tử khối của một số nguyên tố natri, canxi, hiđro, nhôm.

+ Những nguyên tố nào có nguyên tử khối là 16,24,64.

HS trình bày

? Dựa vào bảng trang 42, muốn xác định được tên nguyên tố ta cần phải biết những gì? giải thích.

Giáo viên chốt lại kiến thức. 


	1, Đơn vị C.

- Một đvC= 1/12 khối lượng nguyên tử C.

2, Nguyên tử khối.

- Là khối lượng của nguyên tử tính bằng đvC. 




Hđ 2 : Bài tập 13p
	- Gv yêu cầu hs làm BT 5 (20).

Gợi ý:

+  Xác định nguyên tử khối của Mg, C, S, Al. 

+ So sánh.

- Gv cho điểm nhóm làm đúng.

- Gv yêu cầu hs làm BT 6(20).

+  Gợi ý:

- Xác định nguyên tử khối của N.

- Tính NTX của X.

- Tra bảng 1 tr42 xác định tên nguyên tố.

 
	- Hs làm BT 5(20) theo nhóm.

N1,2: 5a.      N3,4: 5b.       N5,6: 5c.

* Nêu đựơc: 

a, Mg=24, C=12, Mg nặng hơn C là 24/12= 2 lần.

b, Mg=24, S=32, Mg nhẹ hơn S là: 24/32= 3/4 lần.

c, Mg=24, Al= 27, Mg nhẹ hơn Al là 24/27= 8/9 lần.

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Hs làm bài 6 tr20 vào vở.

Yêu cầu: 1,2 hs xác định hưóng giải.

+ Xác định NTK của N=14.

+ NTX của X= 14.2= 28.

Tra bảng 1 tr42 biết X thuộc nguyên tố Si.


 4/Củng cố, đánh giá 5p
 -HS nhắc kiến thức của bài
5, Hướng dẫn về nhà và chuẩn bị bài sau 1p
- Làm bài tập sách bài tập.

- Tính KL bằng (g) các Ng/t’ sau O, Ca, Mg, S

- Đọc bài: §/c’ – H/c’ – P/tö

V-Rút kinh nghiệm.

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:  









  tiết 8
Bài 6:    Đơn chất và hợp chất. Phân tử.
I/ Mục tiêu: 

1,Kiến thức.

Biết được: 

- Các chất (Đơn chất và hợp chất ) thường tồn tại ở 3 trạng thái : Rắn, lỏng, khí .

-  Đơn chất là những chất tạo nên từ một NTHH

- Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 NTHH.

2, Kĩ năng
- Xác định được trạng thái vật lí của 1 vài chất cụ thể . Phân biệt được 1 chất là đơn chất hay hợp chất theo thành phần nguyên tố tạo nên chất đó .
3, Về tư duy
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí

- Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
  - Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm.

- Giáo dục lòng yêu thích môn học và khả năng sáng tạo.

II/ Chuẩn bị:

Gv:  Tranh: Mô hình tượng trưng một mẫu khí Hiđrô (a) & khí Oxi (b).

           Mô hình tượng trưng một mẫu nước (lỏng) và một mẫu muối ăn(rắn)

Bảng phụ.

Hs: Ôn lại khái niệm về chất, hỗn hợp, nguyên tố hoá học.

III/ Phương pháp giảng dạy:
- Phương pháp dùng lời: hỏi đáp.

- Phương pháp trực quan: Quan sát tranh, mô hình.

- Phương pháp hoạt động nhóm.

IV/ Tiến trình bài giảng.
1/ ổn định :1p
 Kiểm tra sĩ số :
2/ KTBC.7p
	Hs 1: Hãy so sánh nguyên tử S nặng hay nhẹ hơn nguyên tử Oxi, nguyên tử Hiđrô, nguyên tử Canxi bao nhiêu lần?

Hs 2: Phân biệt nguyên tố, nguyên tử, nguyên tử khối.

Hs 3: Cho biết kí hiệu và tên gọi của nguyên tố R biết rằng nguyên tố R nặng gấp 4 lần so với nguyên tử N.
	-Hs1: + NTK S/ NTK O= 32/16= 2, S nặng                   

 gấp2 lần O.

       + NTK S/ NTK H= 32/1=32, S nặng                   

  gấp 32 lần H.

       + NTK S/ NTK Ca= 32/40= 4/5, S 

       nặng gấp 4/5 lần Ca.

- Hs2: trả lời lí thuyết.

- Hs3: NTK N= 14.

  NTK R= 14.4= 56, R= Fe.


C, Bài mới.

    - Mở bài: Gv đặt câu hỏi dẫn dắt: chất có ở đâu? Được tạo nên từ đâu?

         Có bao nhiêu NTHH? Khoảng bao nhiêu chất?

                      HĐ 1:         Đơn chÊt.15p
Mục tiêu: Hiểu được đơn chất là gì? Phân biệt đơn chất kim loại và đơn chất phi kim. Đặc điểm cấu tạo.

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- Giới thiệu chất đựơc cấu tạo từ NTHH, dựa vào số lượng NTHH ta phân loại: đơn chất và hợp chất.

- Gv yêu cầu hs quan sát H1.10, H1.11 & đọc          SGK tìm hiểu đơn chất.

- Gv treo tranh: mô hình tưọng trưng một mẫu khí Hiđrô, khí ôxi & giới thiệu.

 ? Nhận xét gì về thành phần của từng đơn chất? (Nhận xét vè số nguyên tố có trong một mẫu Cu, một mẫu Oxi.)

? Đơn chất do mấy NTHH tạo nên?

? Phát biểu đơn chất là gì?

- Thông báo thường tên của đơn chất thường trùng với tên nguyên tố: như than chì, than muội, kim cương, đều được tạp nên từ một NTHH là C.

? Đơn chất được chia thành mấy loại phân biệt?

-HS thảo luận trả lời
- Gv chốt lại kiến thức, giới thiệu bảng 1 tr 42, đơn chất kim loại được tạo nên từ nguyên tố kim loại. Đơn chất phi kim được tạo nên từ nguyên tố phi kim.

- Gv yêu cầu hs quan sát H1.10: mẫu kim loại Cu & H1.11: mẫu khí Hiđrô& Oxi, trả lời.

Cách sắp xếp nguyên tử ở 2 mẫu kim loại & khí Hiđrô, Oxi ntn?

-HS thảo luận trả lời
Từ đó cho biết đặc điểm cấu tạo của đơn chất.

- Gv chốt lại kiến thức.


	1 Đơn chất là gì ?
Đơn chất là những chất do 1 Ng/tố H2 tạo nên.

+ Gồm 2 loại :

§/c’ KL : Al, Cu, Na ...

§/c’ PK: S, P, H2,  ...

2. Đặc điểm cấu tạo

- Đ/c’ KL: Các Ng/tử sắp xếp sát nhau và theo trật tự nhất định.

- Đ/c’PK: Các Ng/tử th​​ường liên kết với nhau theo 1 số nhất định(2 Ng/t​ trừ: C,S,P – 1 Ng/tử) 

VD : O2 , N2, H2, Cl2 ...




HĐ 2: Hợp chÊt.15p
Mục tiêu: Nắm đựơc hợp chất là gì? Phân biệt hợp chất& đặc điểm cấu tạo của hợp chất.
	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- Gv treo tranh: Mô hình tượng trưng một mẫu nước và một mẫu muối ăn, giới thiệu.

? Nhận xét về số nguyên tố có trong 1 mẫu nước & một mẫu muối ăn.
-HS quan sát trả lời

 Gv: Nước, muối ăn là những hợp chất.

? Hợp chất là gì?

? Hợp chất khác đơn chất & hỗn hợp ở những điểm nào?

? Hợp chất được chia thành mấy loại? 

-HS thảo luận -> phát biểu
- Gv chỉ vào tranh H1.12, H1.13 giới thiêu: mẫu nước, mẫu muối ăn gồm rất nhiều phân tử nứoc tạo nên.

? Mỗi hợp chất nước & muối ăn có các nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau ntn?

-HS trả lời

? Đặc điểm cấu tạo của hợp chất khác với đặc điểm cấu tạo của đơn chất ntn?

- Gv chốt lại kiến thức.
	1, Hợp chất là gì?

- Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 NTHH trở lên.

- Hợp chất gồm hai loại:

+ Hợp chất vô cơ: nước, muối ăn.
+ Hợp chất vô cơ: đường, khí mêtan.
2, Đặc điểm cấu tạo.

- Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thứ tự nhất định.




4/ Củng cố, đánh giá.6p
-Hs phân biệt được hợp chất về khái niệm, phân loại, đặc điểm, cấu tạo.

Hai, ba hs trình bày , Gv chốt lại kiến thức.

Sử dụng BT 3 (26- SGK) hs làm vào phiếu học tập.
Gv thu một vài bài chấm điểm. 

5/ HDVN & chuẩn bị bài sau.1p
- Học bài, BT:1, 2 (SGK-25), SBT: 6.1, 6.2, 6.5.

- Đọc: Em có biết & trả lời nguyên tố C tạo nên từ những điều kiện nào.

V/ Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:                               







Tiết 9                
Bài 6:  Đơn chất và hợp chất.
Phân tử.( tiết 2)
I- Mục tiêu.

 1, Kiến thức:

- Hs biết được phân tử là những hạt đại diện cho chất , gồm 1 số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện các tính chất hoá học của chất đó  

- Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị Cacbon , Bằng tổng NTK của các nguyên tử trong phân tử .

- Các chất ( Đơn chất và hợp chất ) thường tồn tại ở 3 trạng thái : rắn, lỏng, khí .

2, Kĩ năng.

- Quan sát tranh, hình vẽminh hoạ về 3 trạng thái của chất .

- Tính toán PTKcủa 1 số phân tử đơn chất và hợp chất .
3, Về tư duy:


- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm:

- Giáo dục ý thức học tập bộ môn.

II- Chuẩn bị:

Gv: Tranh: mô hình tưọng trưng một số mẫu chất.

       Bảng phụ: Ghi nội dung bài tập.

Hs: Ôn lại kiến thức về nguyên tử, nguyên tố hóa học, nguyên tử khối.

III-Phương pháp dạy học :

- Phương pháp trực quan., dùng lời.

- Phương pháp hoạt động nhóm.

IV- Tiến trình bài giảng.

1/ ổn định: Kiểm tra sĩ số :1p
2/ KTBC 5p
Hs 1:  Bài tập: cho các đơn chất sau, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất.

a, Axit sunfuric tạo nên từ  2H, 1S, 4 O .

b, Khí Ozon tạo nên từ 3 O.

c, Khí Cacbonic đựoc tạo nên từ 1 C, 2 O.

d, Đá vôi được tạo nên 1Ca, 1C , 3O.

* Trả lời:  Đơn chất: b, Khí Ozon chỉ được tạo nên từ một NTHH.

Hợp chất: Axit sunfuric, Khí Cacbonic, Đá vôi đựoc tạo nên từ hai NTHH trở lên.

Hs 2: Cho một số các chất sau: Than chì, Nước, Đá vôi, Kim cương, Khí Hiddrô.

 Chất nào thuộc đơn chất? Chất nào thuộc hợp chất?

* Trả lời:   Đơn chất: Than chì, Kim cương, Khí Hiđrô.

       Hợp chất: Nước, Đá vôi.

3/ Bài mới.

 HĐ 1: Phân tử 25p
Mục tiêu: Nắm đựơc dịnh nghĩa phân tử , phân tử khối và cách tính phân tử khối.

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- Gv treo tranh: Mô hình tượng trưng một số mẫu chất, hướng dẫn hs nhận ra được hạt hợp thành của khí Hiđrô, khí Oxi & nước.

? Nhận xét gì về các hạt hợp thành của một chất? VD?

* Gợi ý: Nhận xét gì về thành phần, hình dạng, kích thước.
-HS nhận xét
- Gv: Tính chất hoá học của từng chất là tính chất hoá học của từng hạt, lấy VD: đường trắng, từng hạt đường có vị ngọt. Mỗi hạt đó thể hiện tính chất đầy đủ hoá học của chất, là đại diện của chất,là phân tử. 

? Vậy phân tử là gì?

-HS thảo luận trả lời
- Gv chốt lại kién thức.

- Lưu ý hs: đơn chất kim loại nguyên tử là hạt hợp thành có vai trò như phân tử.

- Gv thông báo: PTK cũng định nghĩa giống NTK.

? Hãy nêu định nghĩa PTK.

-HS phát biểu

- Gv yêu cầu hs đọc       mục 2 PTK, nêu cách tính PTK của một chất.

áp dụng làm BT: quan sát mô hình tượng trưng của một số mẫu chất: Khí Hiđrô, Khí Oxi, muối ăn & nước. Hãy tính PTK của từng chất.

- HS thảo luận làm vào PHT -> đại diện nhóm trình bày, nhận xét
	1, Định nghĩa.

- Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện tính chất hoá học của từng chất.

- Chú ý: Với đơn chất kim loại nguyên tử có vai trò như phân tử.

2, Phân tử khối.

- Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đvC.

- Cách tính PTK của một chất bằng tổng NTK của các nguyên tử trong phân tử chất đó.  




4/ Củng cố đánh giá.10p
a/ Củng cố.

Hs nhắc lại ND chính của tiết học theo các mẫu câu hỏi sau: 

+ Phân tử là gì? PTK là gì?

+ Trạng thái của chất?

- Hs đọc KL (SGK-25).

b/ Đánh giá. 

- Sử dụng BT 6 tr26, thu một vài bài chấm điểm.

Đáp án:    a, PTK của cacbonic: 2.16+ 12= 44        (2,5đ) 

               b, PTK của khí mªtan: 12+ 4.1=16         (2,5đ)

               c, , PTK của Axit nitric: 1+14+16.3= 63       (2,5đ)

               d, , PTK của thuốc tím: 39+ 55+ 16.4= 158  (2,5đ)

5/ HDVN & chuẩn bị bài sau: 4p
- Học thuộc bài đọc mục: “Em có biết…”

- BT: 4, 5, 7 
- Chuẩn bị thực hành: một báo cáo thực hành theo nhóm, bông, chậu nước.

* Gợi ý: BT 7.

PTK (khí oxi)/ PTK (nước) =16.2/ (21+16) = 32/ 18. Phân tử khối khí Oxi nặng hơn PTK của nước là 32/18 lần.

PTK (khí oxi)/ PTK (muối ăn) = 32/ 58,5. Phân tử khối khí Oxi nhẹ hơn PTK của muối ăn là 32/58,5 lần.
PTK (khí oxi)/ PTK (metan) =32/ 16. Phân tử khối khí Oxi nặng hơn PTK của khí mêtan là 2 lần.
V/ Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn: 










Tiết 10
                               Bài 7: Bài thực hành số 2.
I- Mục tiêu:

1, Kiến thức.

Biết được :

Mục đích và các bước tiến hành , kĩ thuật thực hiện 1 số thí nghiệm cụ thể :

- Sự khuếch tán của các phân tử 1 chất khí vào trong không khí 

- Sự khuếch tán của các phân tử thuốc tím hoặc etanol trong nước .

2, Kĩ năng.

- sử dụng dụng cụ, hoá chất tiến hành thành công an toàn các thí nghiệm nêu ở trên 
- Quan sát mô tả hiện tượng, giải thích và rút ra nhận xét về sự chuyển động khuếch tán của 1 số phân tử chất lỏng, chất khí .

- Viết tường trình thí nghiệm 

3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình.

4, Thái độ, tình cảm:

-Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc, cẩn thận an toàn, vệ sinh…
II- Chuẩn bị.

Gv: - Phân nhóm.

- Dụng cụ, hoá chất cho mỗi nhóm

+ Dụng cụ: nút cao su, 1 giá ống nghiệm, 2 ống nghiệm, 1 kẹp gỗ, 2 cốc, 1 đũa, 1 đèn, 1 bao diêm.

+ Hoá chất: dd amoniăc (đặc), thuốc tím, quỳ tím, tinh thể iôt, hồ tinh bột.

Hs: Kẻ sẵn mẫu tường trình theo hướng dẫn của giờ trước. Bông, 1 chậu nước.

III-Phương pháp dạy học:

- Phương pháp thực hành

- Phương pháp hoạt động nhóm

IV- Tiến trình bài giảng.

1- ổn định: Kiểm tra sĩ số :1p
      2- KTBC.5p
- Hs nhắc lại ĐN: phân tử.

- Gv kiểm tra sự chuẩn bị của hs: dụng cụ, hoá chất của từng nhóm.

3- Bài mới.HĐ 1: Tiến hành thí nghiệm25p
	HĐ của Gv
	HĐ của Hs
	ND

	- Gv yêu cầu hs đọc SGK, tìm hiểu nội dung các thí nghiệm cần tiến hành.

- Gv yêu cầu hs nghiên cứu kĩ nội dung thí nghiệm1: cho biết dụng cụ , hoá chất, tiến hành thí nghiệm.

- Gv hướng dẫn hs làm thí nghiệm theo các bước sau:

+ Nhỏ một giọt dd amoniacvào một mẩu giấy quỳ tím, để thấy giấy quỳ tím chuyển màu xanh.

+ Đặt một mẩu giấy quỳ tẩm ướt vào đáy ống nghiệm, đậy nút ống nghiệm có dính bông tẩm dd amoniac.

- Quan sát mẩu giấy quỳ.

Rút ra kết luận & giải thích.

- Gv yêu cầu đại diện nhóm báo cáo.

- TN 1: Giúp em hiểu thêm điều gì?

- Gv yêu cầu hs nghiên cứu thí nghiệm 2 
? Cho biết dụng cụ, hóa chất.

- Gv hướng dẫn hs làm thí nghiệm: 

+ Lấy 2 cốc nước (200 ml).

+ Bỏ 1, 2 hạt thuốc tím váo cốc nước (cho rơi từng mảnh từ từ) khuấy đều cho tan hết.

+ Bỏ 1, 2 hạt thuốc tím vào cốc nước 2. Cho từ từ không khuấy để cốc nước lặng yên.

Quan sát & so sánh màu của  nước trong 2 cốc.

- Gv yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả & giải thích.
	- Hs đọc SGK.

- Hs nghiên cứu thí nghệm 1, nêu được: 

+ Dụng cụ: ống nghiệm có nút cao su, ống hút, bông.

+ Hợp chất: quỳ tím, dd amoniac.

- Hs các nhóm quan sát, ghi nhớ.

- Hs tiến hành thí nghiệm theo nhóm.

* Nêu được:

 + hiện tượng: mẩu giấy quỳ chuyển sang xanh.

+ Giải thích: khí amônac đã lan toả từ miệng ống nghiệm xuống đáy ống nghiệm.

- Đại diện nhóm báo cáo.

- Hs: Phân tử là hạt hợp thành của một chất.

- Hs nghiên cứu TN 2, nêu được:

+ Dụng cụ: 2 cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh.

+ Hoá chất: thuốc tím & nước. 

- Hs theo dõi, ghi nhớ.

- Các nhóm tiến hành thí nghiệm.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm.

- Hs theo dõi, ghi nhớ
	1, Thí nghiệm 1: Sự lan toả của amoniac.

- Tiến hành: SGK.

- Hiện tượng: giấy quỳ chuyển sang màu xanh.

- Giải thích: khí amônac đã lan toả từ miệng ống nghiệm xuống đáy ống nghiệm.

- KL: : Phân tử là hạt hợp thành của một chất.

2, Thí nghiệm 2: Sự lan toả của Kali pemagnat.

- Tiến hành: SGK.

- Hiện tượng: màu tím của ống nghiệm 2 lan toả dần.




                  HĐ 2: Tường trình - Vệ sinh.8p
- Gv yêu cầu hs làm tường trình theo mẫu như hướng dẫn.

- Gv đưa bảng tường trình yêu cầu  hs hoàn thành được theo mẫu sau:

	Stt
	Tên thí nghiệm
	Cách tiến hành
	Hiện tượng quan sát
	Giải thích kết quả TN

	1

2
	Sự lan tỏa của amoniăc.

Sự lan toả của kalipemaganat
	- Nhỏ một giọt dd amoniăcvào  mâủ giấy quỳ để thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh.

- Đặt một mẩu giấy quỳ tẩm ướt vào đáy ống nghiệm. Đậy nút ống nghiệm có dính bông được tẩm dd amoniăc.

- Lấy 2 cốc nước có thể tích bằng nhau cốc 1 cho 1 ít mảnh vụn tinh thể thuốc tím và khuấy cho tan.

- Cốc 2: cho 1 ít mảnh vụn tinh thể thuốc tím như trên vào để nguyên.   
	- Mẩu giấy quỳ chuyển sang màu xanh.

- Màu tím của thuốc tím lan rộng ra ở cốc 2.

- Màu của 2 cốc nước giống nhau.
	- Khí amoniăc đã lan toả từ miếng bông ở miệng xuống đáy ống nghiệm.

Phân tử amoniăc chuyển động. 

- Các phân tử thuốc tím chuyển động xen lẫn với phân tử nước làm cho nước có màu tím.

  


- Đại diện nhóm thu dọn, rửa dụng cụ.

4- Củng cố, đánh giá. 5p
- Gv nhận xét giờ thực hành: ý thức, thao tác làm thí nghiệm, vệ sinh từng nhóm.

- Cho điểm nhóm làm tốt phê bình nhắc nhở nhóm ý thức kém.

. 5- HDVN & chuẩn bị bài sau 1p
- Ôn tập kiến thức từ bài 1 đến bài 6

V- Rút kinh nghiệm 
- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:         









   Tiết 11

Bài 8:Bài luyện tập 1
I- Mục tiêu: 

1, Kiến thức.

- Hệ thống hoá các kiến thức về các khái niệm cơ bản: chất, đơn chất, hợp chất, nguyên tử, nguyên tố hoá học (KHHH, NTK) & phân tử (PTK).

- Củng cố: phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất & nguyên tử  là hạt hợp thành của đơn chất KL.

2, Kĩ năng

- Rèn kĩ năng: phân biệt chất & vật thể: tách chất ra khỏi hỗn hợp, theo sơ đồ nguyên tử chỉ ra các thành phần cấu tạo nên nguyên tử , viết KHHH, tìm NTK biết tên nguyên tố & ngược lại biết NTK thì tìm tên & kí hiệu nguyên tố…, tính PTK.
3, Về tư duy:


- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
- Rèn tư duy linh hoạt, độc lập và sáng tạo
II- Chuẩn bị.

- Gv: Bảng phụ 1: Sơ đồ câm về mối quan hệ giữa các khái niệm.
Miếng bìa ghi các khái niệm: vật thể, chất, đơn chất, hợp chất: kim loại, phi kim, vô cơ, hữu cơ.

         Bảng phụ 2: ¤ chữ của phần trò chơi.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


        Từ chìa khoá: 

	
	
	
	
	
	


- Hs: ôn tập lại các khái niệm đã học. 

         Bảng nhóm.

III-Phương pháp dạy học :

-Phương pháp hoạt động nhóm, hỏi đáp .
- Phương pháp chơi trò chơi
IV- Tiến trình bài giảng.

1- ổn định: Kiểm tra sĩ số :1p
2- KTBC:. 
3- Bài mới.
HĐ1: Kiến thức cần nhớ.15p
	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- Gv treo bảng phụ 1.

                                  ( tự nhiên &

                                 nhân tạo)

                                 (tạo nên từ

                                  NTHH)



(Tạo nên từ          (Từ 2 NT                                        

1 NTHH)                   trở  lên)


                        


(Hạt hợp thành là   (Hạt hợp thành  

Ngtử, phân tử)            là phân tử).

* Yêu cầu hs thảo luận nhóm điền vào ô trống các khái niệm.  

-HS thảo luận điền các khái niệm vào PHT-> b/c
- Gv giúp hs chuẩn kiến thức, yêu cầu 1 vài đại diện trình bày theo sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm.

- Gv lưu ý hs: phân biệt hợp chất với hỗn hợp, phân tử, nguyên tử, NTHH.

- Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi giải ô chữ.

- Gv giới thiệuô chữ trên bảng phụ: ô chữ gồm 6 hàng ngang & 1 từ chìa khoá gồm các khái niệm về hoá học.

- Phổ biến luật chơi.

Chia lớp thành 2 nhóm.

Cách tính điểm: từ hàng ngang 10đ, từ chìa khoá: 40đ.

- Gv cho hs tự chọn từ hàng ngang.

+ Hàng ngang 1 gồm 8 chữ cái chỉ các hạt vô cùng nhỏ trung hoà về điện.

+ Hàng ngang 2 gồm 6 chữ cái chỉ khái niệm được ĐN là: gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau.

+ Hàng ngang 3: gồm 7 chữ cái: khối lượng nguyên tử tập trung hầu hết ở phần này.

+ Hàng ngang 4 gồm 8 chữ cái: hạt cấu tạo nên nguyên tử mang điện tích -1.

+ Hàng ngang 5 gồm 6 chữ cái: hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử mang điện tích +1.

+ Hàng ngang 6, gồm 8 chữ cái: chỉ tập hợp những hạt cùng loại.

- Từ chìa khóa
-HS chơi theo hướng dẫn

-GV chốt lại KT
	1- Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm.

(SGK- 29)

2, Tổng kết về chất nguyên tử, phân tử.

SGK- 30.


 HĐ2: Bài tập 28p
	HĐ của GV
	HĐ của Hs

	- Gv yêu cầu hs làm BT .

 BT 1b (tr-30)

(Nếu HS chưa nghĩ ra, GV gợi ý về khối lượng riêng của nước )

BT 2 GV treo bảng phụ: sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố và phát phiếu học tập .

GV y/c HS quan sát sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố và hoàn thành phiếu học tập .


 BT 3 (tr-32)

GV gợi ý bằng sơ đồ :

NTK(X) =   ?

      (
PTK(h/c) =NTK(X).2+NTK(O)

       (
PTK(h/c) = 2.NTK(H) = 62

VÀ NTK(O) = 16

Yêu cầu đại diện nhóm trình bày.

- Gv đưa BT 4: phân tử một hợp chất  A gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 4 nguyên tử H & nặng bằng 1 nguyên tử O.

a, Tính NTK của X, cho biết tên & KHHH.

b, Tính % về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất.

* Gv đưa câu hỏi gợi ý nếu cần.

NTK(X) =   ?

      (
PTK(h/c) =NTK(X) +NTK(H). 4

       (
PTK(h/c) = NTK(O) = 16

VÀ NTK(H) = 1


	- Hs làm bài tập 

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bài 1: 

b, B1: Dùng nam châm hút Fe.

    B2: Cho nước vào gỗ & nhôm, nhôm chìm xuống gỗ nổi lên trên ta ta tách được riêng chất.

Bài 2: 

TT

Tên N.tố

KH

HH

Số P

Số e

Số lớp e

Số e lớp ngoài cùng

1

2

3

4

5

6

b, Giống: đều có 2 e lớp ngoài cùng.

    Khác: về số lớp e, số p, số e.

Bài 3: 

đại diện nhóm trình bày.

a, PTK của hợp chất là: 31.2= 62.

b, 2 NTK (X) + 1 NTK (O) = 62.

      NTK (X) = (62-16)/ 2= 23. Vậy X là Na.

- Hs suy nghĩ, nêu các bứơc giải BT.

BT 4
- B1: Khối lượng của nguyên tử O

- B2: Khối lượng của 4 nguyên tử H.
- B3: NTK X+ 4 NTK O= 16.

         NTK X= 16- 4= 12, X là C.

- Đại diện lên bảng trình bày, các hs khác làm ra vở BT & nhận xét.




4- HDVN & Chuẩn bị bài sau: 1p
- BT 4,5 (SGK), SBT.

- Học thuộc nội dung bài.

V- Rút kinh nghiệm.

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:  









Tiết 12


 
Bài 9: Công thức hoá học.
I- Mục tiêu
1,Kiến thức
- Hs biết được CTHH dùng để biểu diễn thành phần phân tử của  chất, gồm 1 KHHH (đơn chất), hay hai, ba… KHHH (hợp chất) với mỗi chỉ số ghi ở chân mỗi kí hiệu (khi chỉ số là 1 thì không ghi).

- CTHH  cho biết: Nguyên tố nào tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử và PTK của chất  
- Cách viết  CTHH đơn chất và hợp chất.

2, Kĩ năng
-- Quan sát CTHH cụ thể, rút ra được nhận xét về cách viết CTHH của đơn chất và hợp chất 

- Viết, được CTHH củachất cụ thể khi biết tên các nguyên tố và số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo nên 1 phân tử và ngược lại .

- Nêu được ý nghĩa CTHH của chất cụ thể.

3, Về tư duy:


- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


- Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
 - Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm:
                      - Có ý thức tự học, hứng thú, tự tin trong học tập
II- Chuẩn bị.

Gv: Tranh vẽ: Mô hình tượng trưng một số chất.

       Bảng phụ: nội dung các BT.

Hs: ôn tập các khái niệm: đơn chất, hợp chất, phân tử.

III-Phương pháp dạy học:

- Phương pháp trực quan.

- Phương pháp dùng lời.

IV- Tiến trình bài giảng.

1- ổn định: Kiểm tra sĩ số :1p
     2- KTBC: xen vào bài.

3- Bài mới.

* Mở bài: 1p

 Gv đặt câu hỏi kết thúc: KHHH dùng để làm gì? Hs trả lời: biểu diễn tên nguyên tố.

Các em đã biết, KHHH dùng để biểu diễn ngắn gọn tên NTHH. Thế còn chất thì biểu diễn bằng cách nào, ta nghiên cứu bài.

HĐ 1: Công thức hoá học của đơn chất.10p
Mục tiêu: nắm được cách ghi CTHH của đơn chất.

	HĐ của GV + HS
	Ghi bảng

	?Đơn chất là gì  

?Hạt hợp thành của đơn chất kim loại gọi là gì

? Cho thí dụ đơn chất kl, nêu tên ngtố hoá học tạo kim loại đó và viết kí hiệu hh ngtố đó

-HS trả lời

-GV: Với đơn chất kl thì kí hiệu hoá học là CTHH

?Viết CTHH của KL sau: Đồng, Natri, Sắt

-1HS lên bảng viết -> HS khác viết vào giấy nháp 

+GV: Theo minh hoạ khí O xi, khí Hiđrô 
? Hạt hợp thành của đơn chất này có bao nhiêu ngtử ?

-HS: Có 2 nguyên tử

GV giới thiệu CTHH của oxi, hi®ro

? Theo em cách viết CTHH của đ/c phi kim thể khí là gì

-HS: có dạng A2
-GV chốt lại KT chuẩn, l​ưu ý: 1 số PK thể rắn CTHH chính là kí hiệu hoá học( lưu huỳnh S, phốtpho P, cacbon C..)

	1, Đơn chất kim loại: 

- CTHH là kí hiệu hoá học.

2, Đơn chất phi kim.

+ Phi kim có phân tử gồm 1 số nguyên tử liên kết với nhau, nên thêm chỉ số này ở chân kí hiệu (A​​x).

+ Một số phi kim CTHH cũng chính là KHHH.

VD: Than: C, Lưu huỳnh ...


HĐ 2: Công thức hoá học của hợp chất.10p
Mục tiêu: nắm được cách biểu diễn CTHH của hợp chất.

	?Hợp chất là gì 

?Theo minh hoạ n​ước, muối ăn thì hạt hợp thành các hợp chất trên gồm các ngtử liên kết thế nào

-HS quan sát tranh trả lời

GV giới thiệu CTHH N​ước, muối ăn viết lên bảng

?Nêu cách viết CTHH của hợp chất

-HS: CTHH của h/c gồm KHHH của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân
GV l​ưu ý: chỉ số =1 thì không viết
+GV treo bảng phụ bài tập sau:Viết CTHH của chất tạo + Phân tử hợp chất gồm x ngtử A, y ngtử B, z ngtử C liên kết với nhau.

+ Khí mêtan có phân tử gồm 1C & 4H liên kết với nhau.

+ Rượu êtyliccó phân tử gồm 2C, 6H & 1O liên kết với nhau.

-HS  làm vào PHT-> trình bày

- Gv lưu ý hs: phân biệt việc gọi tên hoá học của các hợp chất & đọc CTHH đọc theo tên chữ cái & chỉ số.

- Gv uốn nắn hs viết CTHH cho chính xác, cách viết KH, cách viết chỉ số. 

bëi:3O,2Na và S,2Fe vµ3O,2Na v¸SO4,Fe và 3(OH)
	- CTHH của hợp chất gồm KHHH của những nguyên tố tạo ra hợp chất kèm theo chỉ số dưới chân.

- Công thức chung:      

         AxBy, AxByCz…
trong đó A, B, C… là KHHH của nguyên tố, x, y, z, là chỉ số (chỉ số bằng 1 thì không ghi).


Hđ 3: ý nghĩa của công thức hoá học.15p
Mục tiêu: Nắm được ý nghĩa của CTHH.

	Mỗi kí hiệu hh chỉ 1ng/tử của ng/tố

?Vậy mỗi CTHH chỉ ý gì

-HS thảo luận trả lời

- Gv yêu cầu hs đọc SGK & nghiên cứu VD 

? Cho biết ý nghĩa của CTHH.
-HS trả lời
- Gv ghi ý kiến đúng.

? Phân biệt cách viết H2 & 2H, H2O và H2, 3H2O và 3H2O

-HS n/c trả lời

-GV:  Lưu ý: nói phân tử nước có phân tử Hiđrô là sai.

+ Viết 3H2, 2HO, chỉ 3 phân tử khí Hiđrô, 2 phân tử nước.

* Muốn chỉ số phân tử 1 chất ta làm ntn?

-HS: Viết hệ số vào trước CTHH của phân tử

*Vận dụng: Cho biết ý nghĩa củCTHH của các chất sau:  a, CO2,   b, H3PO4
-HS vận dụng làm vào PHT->trình bày
	- Mỗi CTHH của chất chỉ một phân tử của chất (trừ đơn chất kim loại…) cho biết:

+ Nguyên tố tạo ra chất.

+ Số nguyên tử mỗi nguyên tử có trong 1 phân tử của chất.

+ Phân tử khối của chất.


4- Củng cố, đánh giá.7p
a, Củng cố:  - Hs nhắc lại kiến thức toàn bài.

       Một vài hs đọc KL SGK- 33.

b, Đánh giá: BT 1 (33)

                     BT 2a, c (33-SGK).

5- HDVN & chuẩn bị bài sau: 1p
- BT 2, 3, 4 (SGK-34), học thuộc bài.

- Đọc bài đọc thêm.

V- Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:                                                                                                        Tiết 13                                         
Bài 10: Hoá trị

I- Mục tiêu:

1, Kiến thức.

- Hs biết, hiểu được hoá trị của nguyên tố ( hoặc nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hoặc của nhóm nguyên tử,
 - Quy ước : Hoá trị của H là I , hoá trị của O là II ; Hoá trị của 1 nguyên tố trong hợp chất cụ thể được xác định theo hoá trị của H và O.

-  Quy tắc về hoá trị:Trong hợp chất 2 nguyên tốAxBy thì : a.x= b.y ( a,b là hoá trị tương ứng của 2 nguyên tố A,B )
( Quy tắc hoá trị đúng ngay cả khi A hay B là nhóm nguyên tử .

2, Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng xác định hoá trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử.
3, Về tư duy:


- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4,Thái độ, tình cảm:

-Rèn tính cẩn thận trong khi lập CTHH và tính hoá trị.

II- Chuẩn bị:

Gv: Bảng phụ.

Hs: nghiên cứu trước ND bài.

III-Phương pháp dạy học :

- Phương pháp tự nghiên cứu, tính toán,  hoạt động nhóm

IV-Tiến trình bài giảng 

1- ổn định. Kiểm tra sĩ số :1p
	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	40
	

	
	8B
	38
	

	
	8C
	35
	


2- KTBC:.7p
-HS 1: Viết CTHH & tính phân tử khối của các hợp chất sau: 

a, Natrcacbonat (xôđa), biết trong phân tử có 2Na, 1C, 3O.

b, Axitclohiđric biết trong phân tử có 1H, 1Cl.

C, Nhôm oxit biết trong phân tử có 2Al, 3O.

-HS 2: Cách viết sau chỉ những ý gì: 2H, H2
Dùng chữ số & CTHH để diễn đạt những ý sau: 5 nguyên tử sắt, 2 phân tử Natricacbonat.

* Đáp án:- Câu 1: + Viết đúng CTHH: a, Na2CO3          b, HCl                 c, Al2O3                        

                   + Tính được PTK: a, Natricacbonat   2.23+ 12+ 3.16=106 

                                                 b, Axitclohi®ic     1+ 35,5= 36,5            

                                                 c, Nh«m oxit         2.27+ 3.16= 102       

       - Câu 2: 

     2H: chỉ 2 nguyên tử Hiđrô.           H2: Chỉ 1 phân tử Hiđrô.         *5Fe, 2Na2CO3                               

3- Bài mới.

Mở bài:1p

 Các em đã biết, nguyên tử có khả năng liên kết với nhau.

Hoá trị là con số biểu thị khả năng đó.
Biết được hoá trị ta sẽ hiểu & viết đúng cũng như lập được CTHH của hợp chất.

           HĐ 1: Hoá trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?15p
Mục tiêu: Hs hiểu được hoá trị là gì? cách xác định hoá trị.

  Làm quen hoá trị của một số nguyên tố & một số nhóm nguyên tử thường gặp.  

	- Đặt vấn đề: Muốn so sánh đều phải chọn mốc so sánh tức là đơn vị so sánh. ở đây ta muốn so sánh khả năng liên kết của nguyên tử-> người ta chọn khả năng liên kết của Hiđrô làm đơn vị tức là gán cho Hiđrô hoá trị I (vì ngtử Hiđrô chỉ gồm 1p & 1e)  rồi xem thực tế 1 nguyên tử nguyên tố khác liên kết đựơc bao nhiêu sẽ nói nguyên tố đó có hoá trị bằng bấy nhiêu. 

- Gv đưa bảng phụ; Cho 1 số CTHH: HCl, H​2O, NH3, CH4. Yêu cầu hs xác định hóa trị của Cl, O, N, C trong hợp chất trên & giải thích.

-HS dựa vào sự phân tích ở trên ->trả lời

- Gv chốt lại kiến thức.

-> Giới thiệu: Người ta còn dựa vào khả năng liên kết của nguyên tử ngtố khác với Oxi. Hóa trị của Oxi được xác định bằng 2 đơn vị.

-> xác định hoá trị của K, Ca, S trong các công thức sau & giải thích : K2O, CaO, SO2,.

- Gv gợi ý (nếu hs lúng túng).

-HS thảo luận trả lời
- Gv giới thiệu cách xác định hoá trị của một nhóm ngtử.

H2SO4: nhóm (SO4) có hoá trị II.

H3PO4: nhóm ( PO4) có hoá trị III vì liên kết với 3H. 

? Qua cách xác định trên cho biết hoá trị là gì?

? Hoá trị của 1 ngtố đựơc xác định ntn? Nhóm nguyên tử
-HS thảo luận trình bày
- Gv giới thiệu bảng 1, 2 trang 42, 43 ghi hoá trị của một số ngtố & nhóm ngtử.-> HS học thuộc
	1. Cách xác định.

- Quy ước gán cho Hiđrô hoá trị I.

- Hoá trị của Oxi được tính bằng II

2- Kết luận.

- Hoá trị của nhóm ngtố (hay nhóm ngtử) là con số biểu thị khă năng liên kết của ngtử (hay nhóm ngtử) được xác định theo hoá trị của Hiđrô chọn làm đơn vị & hoá trị của Oxi làm 2 đv.




HĐ 2:  Quy tắc hoá trị.15p
Mục tiêu: Hs tự rút ra quy tắc hoá trị hoá trị & biểu thức, áp dụng quy tắc hoá trị để tính được hoá trị của 1 ngtố (hoặc 1 nhóm ngtử)

	? Viết công thức chung của hợp chất 2 ngtố lên bảng.

-HS:  AxBy

- Gv: gọi hoá trị của ngtố A là a, hoá trị của ngtố B là b.

Yêu cầu các nhóm hãy thảo luận để tìm các giá trị x. a & y. b mối quan hệ giữa 2 giá trị đó đối với các hợp chất ghi ở bảng sau:

x. a

y. b

NH3
Al2O3

CO2

 ? So sánh tích x. a & y. b trong mỗi TH trên?
-HS làm vào vở PHT-> so sánh
Gv thông báo: Đây là nội dung của quy tắc hoá trị.

? Phát biểu quy tắc hoá trị?

- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.

Nhấn mạnh: Quy tắc này đúng ngay cả khi A hoặc B là 1 nhóm nguyên tử. Vận dụng chủ yếu cho hợp chất vô cơ.

VD: ZnII(OH)2I tức: II.1 = I.2

        Al2III (SO4)3II  tức:

 III.2 = II.3


	1, Quy tắc.

- CTHH của hợp chất 2 nguyên tố: AxBy.

Trong đó: A, B là KHHH của nguyên tố hay nhóm nguyên tử;

x, y lần lượt là chỉ số  của A, B; a,b lần lượt là hóa trị A, B. 

Quy tắc: 

   
- Phát biểu nội dung: SGK- 36.




4-Củng cố.5p
a.HS đọc kết luận SGK.

b.HS làm bt 2,6 (SGK tr 37)

5-Hướng dẫn về nhà.1p
-Học bài

-Làm BT 1,3,4 (SGK)

-Ôn tập tiết sau KT 15 phút.

V- Rút kinh nghiệm :

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:   

Tiết 14
                                     Hoá trị ( tiếp)
I- Mục tiêu:
1, Kiến thức:

- Hs biết cách lập CTHH của hợp chất (dựa vào hoá trị của các nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử) & xác định đựoc 1 CTHH đúng hay sai khi biết hóa trị của cả hai nguyên tố hoặc của nhóm nguyên tử.

- Tiếp tục củng cố ý nghĩa của CTHH.

2, Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng lập CTHH của hợp chất & tính hoá trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử dựa vào quy tắc hoá trị.
3. Về tư duy:


- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


- Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
4, Thái độ, tình cảm.

-Rèn tính cẩn thận khi lập CTHH.

II-Chuẩn bị:

Gv: - Bảng phụ có nội dung BT.

 - Bộ bìa để hs lập CTHH của các hợp chất.

Tấm bìa ghi các KHHH của nguyên tố hoăc nhóm nguyên tử.

Na2, Al2, O, (SO4), (CO3), O3, Cl2, Mg, Zn, (NO3)2.

Nam châm để gắn những miếng bìa. 

Hs: Ôn lại quy tắc hoá trị, hoá trị cuả 1 số nguyên tố thường gặp. Bảng nhóm. 

III-Phương pháp dạy học :

-Phương pháp hoạt động nhóm

-Phương pháp chơi trò chơi.

- Phương pháp hỏi đáp.

IV- Tiến trình bài giảng.

1- ổn định: Kiểm tra sĩ số :1p
	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	40
	

	
	8B
	38
	

	
	8C
	35
	


2- KTBC: KT 15 phót

	Câu1:  Phát biểu quy tắc hoá trị. Viết CTHH của hợp chất 2 nguyên tố & biểu thức thể hiện quy tắc hoá trị. (4 điểm)

 Câu 2: Hãy xác định hoá trị của mỗi nguyên tố Fe,Ag, Zn trong các hợp chất sau: Fe2O3, Ag2O, ZnCl2, biết Cl có hoá trị I (3 điểm).

Câu 3: Tìm CTHH đúng
Mg2O ; MgO, HCl3; HCl; H2O; H3​O  (3đ)

	Câu1:

-Q.tắc h.trị :Trong CTHH, tích của chỉ số và hoá trị của ngtố này bằng tích của chỉ số và h.trị của ngtố kia.(1,5đ)

-Viết được AxBy , trong đó A, B là KHHH của nguyên tố; x,y: là chỉ số, a,b: lần lượt là hoá trị của A, B. Biểu thức : x.a= y.b

Câu 2: Hoá trị Fe trong Fe2O3 là III.(1 ®)

            Hoá trị Ag trong Ag2O là I. .(1 ®)

.           Hoá trị Zn trong ZnCl2 là II .(1 ®)

Câu3.

CTHH sai : MgO, HCl, H2O (3đ)




3- Bài mới 18p

	-- Gv đưa BT: Hãy xác định hoá trị của nguyên tố (hoặc nhóm nguyên tử) trong các công thức sau; 

a, H2SO4                           b, N2O5

c, MnO2                           d, H3PO4
-HS hoạt động nhóm: N1,3: a, b   N2,4: c, d

- Gv đánh giá cho điểm.

 Gv treo bảng phụ có nội dung như sau:

Các bước lập CTHH của hợp chất:

+ B1: Viết công thức dạng chung AxBy với a là hóa trị A, b là hoá trị B.

+ B2: Theo quy tắc hoá trị : x.a= y.b

+ B3: Chuyển thành tỉ lệ:

 x/ y= b/ a=b’/ a’

(với b’, a’ là những số nguyên đơn giản nhất tức x= b’, y= a,
+ B4: Viết CTHH

* áp dụng,

 N1, 3: Lập CTHH của hợp chất tạo bởi 
a, S (hoá trị VI) & O.              b, Al và SO4 (II)

N2: Lập CTHH của hợp chất tạo bởi:

 c, Fe (hoá trị III) & O           d, Ca và OH (I)

Gv gợi ý: coi (SO4) hoặc (OH) là B, tiến hành bình thường.

-HS làm vào vở -> đại diện nhóm trình bày trên bảng

- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.

-> yêu cầu hs nhắc lại các bước lập CTHH.

-HS phát biểu

- Gv chốt lại kiến thức.

Lưu ý: nếu chỉ có một nhóm nguyên tử trong công thức thì bỏ dấu ngoặc đơn.
	2, Vận dụng 

a. tính hoá trị của một nguyên tố

b. lập CTHH của hợp chất theo hoá trị.

- Biết x, y & a (hoặc b) thì tính đựơc b (hoặc a).+ B1: Viết công thức dạng chung: AxBy (trong đó A, B là KHHH của nguyên tố hoặc A, B có thể là nhóm nguyên tử.

x, y là chỉ số,a, b lần lượt là hoá trị của A, B.

+ B2: Theo quy tắc hóa trị
            x.a= y.b

+ B3: Chuyển thành tỉ lệ: 

x/ y= b/ a= b’/ a’.

+ ViÕt CTHH.




Luyện tâp- Củng cố.10p
	- Gv yêu cầu hs làm BT 5b (SGK-38). Lập CTHH của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố & nhóm nguyên tử sau: 

Na (I) và (OH) (I); Cu (II) và (SO4) (II); Ca (II) và NO3 (I).

- Gv cho điểm hs làm đúng.

- Gv hướng hs chơi trò chơi: Ai lập CTHH nhanh nhất?

Gv phổ biến luật chơi: Mỗi nhóm được phát một bọ bìa có ghi sẵn KHHH của nguyên tố nhóm nguyên tử. Trong 3 phút, các nhóm thảo luận sau đó gắn lên bảng để có CTHH đúng.

Nhóm nào gắn được nhiều CTHH sẽ thắng.

- Gv, hs theo dõi, chấm điểm.
	- Ba hs lên bảng, các hs khác làm vào vở BT, yêu cầu viết được:

 NaOH, CuSO4, Ca(NO3)2.

- Hs thảo luận nhóm viết vào bảng nhóm.: công thức viết sai MgCl, KO, NaCO3. 

Sửa l¹i:MgCl2,K2O, Na2CO3.

- Hs chia làm 2 nhóm (mỗi nhóm 3 người), tiến hành như gv hướng dẫn.


5- HDVN  & chuẩn bị bài sau 1p
- Học bài, BT:5a, 7, 8 (SGK-38), hs làm BT ở SBT.

- Ôn tập lại kiến thức bài 9, 10.

V. Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:                                                                                                        Tiết 15                                              
Bài 11: Bài luyện tâp 2.
 I- Mục tiêu: 

1, Kiến thức.

- Củng cố ôn tập lại kiến thức: CTHH của đơn chất, hợp chất, ý nghĩa của CTHH, quy tắc hoá trị.

- Củng cố về cách lập CTHH, cách tính PTK, nhận biết CTHH nào đúng dựa vào quytắc hoá trị.

2, Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng tính hoá trị của nguyên tố, lập CTHH của hợp chất khi biết hoá trị, nhận biết CTHH nào đúng, sai.

Rèn luyện khả năng làm BT xác định NTHH.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm: 

- Gd tính cẩn thận, chính xác, ý thức học tập bộ môn.

II- Chuẩn bị: 

- Gv : Chuẩn bị giáo án điện tử.

- Hs: Ôn tập các kiến thức: bài CTHH, hoá trị.

III-Phương pháp dạy học:

- Phương pháp hoạt động nhóm.

- Phương pháp chơi trò chơi.

- Phương pháp hoạt động độc lập ,tái hiện kiến thức.

IV- Tiến trình bài giảng.

1- ổn định Kiểm tra sĩ số :
       2- KTBC: 

      3- Bài mới.

HĐ1: Kiến thức cần nhớ (10 phút).

	Giáo viên yêu cầu từng nhóm thảo luận các câu hỏi sau

? Nêu cách biểu diễn CTHH của đơn chất kim loại và phi kim

? Nêu cách biểu diễn CTHH của hợp chất

? Mỗi CTHH cho biết điều gì

GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày

-HS: đại diện nhóm trình bày

GV yêu cầu h/s trả lời tiếp câu hỏi sau

? Hoá trị là gì

? Nêu qui tắc hoá trị và qui tắc lập CTHH hợp chất

GV treo bảng phụ yêu cầu h/s làm bài tập sau:

Lập CTHH hợp chất tạo bởi :        

Cu( II ) và O  , Fe (III ) và NO3 ,   Al và SO4  
-HS làm vào vở BT
	I/Kiến thức cần nhớ:

1/Chất đ​ược biểu diễn bằng CTHH

a/ Đơn chất:A  

b/Hîp chÊt: AxBy…

2/Hoá trị : AxBy
    x . a = y . b 

+Tính hoá trị ngtố 

+Lập CTHH hợp chất

CuO ,Fe( NO3)3 ,Al2( SO4)3



HĐ 2: Bài tập
	-GV y/c HS  hoạt động nhóm:
N1,3 : Bài tập 1, 2 SGK

N 2,4: Bài tập 3, 4 SGK

-HS thảo luận  làm vào vở-> đại diện nhóm lên bảng chữa

-GV y/c các nhóm nhận xét

-> cho điểm và chốt lại KT
	II/Bài tập

Bài 1/SGK: Cu (II), P (V ), 
                   Si(IV )Fe(III)

Bài 2/SGK  

XO ta cã;X(II )

            YH3 ta cã:Y (III )

Vậy CTHH là: X3Y2
Bài 3/SGK  chọn D
Bµi4/SGK

a/ KCl, BaCl2, AlCl3


  4/ Củng cố:3p

     +Nêu các bước lập CTHH;  Aax Bby​ ( x = a(x,y nguyên dương.

                                                                   y= b(
      +Cách thuộc hoá trị.

        5/ Hướng dẫn: 2p    

   +Làm bài tập 11.12-> 11.15 SBT .

    +Chuẩn bị bài sau Kiểm tra 1 tiết.

V. Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn: 
Tiết 16

KIỂM TRA MỘT TIẾT

I-Mục tiêu

  1. Kiến thức:

+ Chất: Nhận biết chất tinh khiết và hỗn hợp.

+ Nguyên tử: Khái niệm và cấu tạo nguyên tử.

+ Nguyên tố hoá học:

     - Khái niệm nguyên tố hoá học

     - Kí hiệu hoá học của các nguyên tố.

+ Đơn chất - hợp chất . Phân tử:

     - Nắm được đơn chất ( Kim loại, phi kim), hợp chất.

     - Tính được phân tử khối của chất.

+ Công thức hoá học:

     - Viết được công thức hoá học của từng chất.

     - Ý nghĩa của mỗi công thức.

+ Hoá trị :

     - Nắm được qui tắc hoá trị 

     - Áp dụng qui tắc hoá trị để tính hoá trị và lập công thức hoá học.

 2. Kĩ năng:

  Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập.

3, Về tư duy:


- Các phẩm chất tư duy độc lập và sáng tạo
 
_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
 4 Thái độ, tình cảm:  Gd HS ý thức cẩn thận ,tự giác, nghiêm túc khi làm bài
II- Chuẩn bị:

      GV: Đề, đáp án và biểu điểm

      HS: Ôn tập KT đã học, giấy bút 

III- Phương pháp:  kiểm tra

IV- Tiến trình bài giảng

    1. Ổn định:   

                             Nhắc nhở qui chế kiểm tra

    2. Bài mới:

Ma trận đề kiểm tra

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Chất
	Nhận biết được chất tinh khiết, hỗn hợp
	
	Tách chất ra khỏi hỗn hợp
	
	

	Số câu hỏi
	1 câu 
	
	
	
	1 câu
	
	
	
	2 câu

	Số điểm
	0,5 đ
	
	
	
	0,5 đ
	
	
	
	1 đ

	2. Nguyên tử, nguyên tố hóa học
	
	Khái niệm nguyên tố hóa học. Nguyên tử khối
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	 
	 
	2 câu 
	
	
	
	
	
	2 câu

	Số điểm
	
	
	1,0 đ
	
	
	
	
	
	1,0 đ

	3. Đơn chất, hợp chất. Phân tử
-Công thức hóa học
	
	 Khái niệm phân tử. Ý nghĩa của công thức hóa học
	Cách tính phân tử khối
	Bài tập tìm tên nguyên tố, xác định công thức hóa học
	

	Số câu hỏi
	
	
	
	1 câu
	
	½ câu
	
	1 câu
	2,5 câu

	Số điểm
	
	
	
	2,5đ
	
	1,0 đ
	
	2,0 đ
	5,5 đ

	4. Hóa trị
	 Quy tắc hóa trị , nhận biết CTHH đúng
	
	Vận dụng qui tắc hóa trị lập CTHH 
	
	

	Số câu hỏi
	2 câu
	
	
	
	
	1/2 câu 
	
	
	2,5 câu

	Số điểm
	1,0 đ
	
	
	
	
	1,5 đ
	
	
	2,5 đ

	Tổng cộng
	3 câu

(1,5đ)
	
	2 câu
(1,0đ)
	1 câu

(2,5đ)
	1 câu

(0,5đ)
	1 câu
(2,5đ)
	
	1 câu

(2,0đ)
	10 đ


Đề 
A. Trắc nghiệm ( 3 điểm )

         Hãy chọn phương án đúng và ghi vào bài làm 

1, Chất tinh khiết là:
	A, nước biển
	B, nước mưa
	C, nước cất
	D, nước giếng


2, Một nguyên tố hóa học được đặc trưng bởi:

 A, Khối lượng nguyên tử
 B, Số electron lớp ngoài cùng
 C, Số lớp electron

 D, Số proton trong hạt nhân

3, Cách tách sắt ra khỏi hỗn hợp nhôm lẫn sắt là:

	A, Dùng nam châm
	B, Đốt cháy
	C, Hòa vào nước 
	D, Chưng cất


4, Biết lưu huỳnh có hóa trị IV, hãy chọn công thức hóa học phù hợp với qui tắc hóa trị

	   A. S2O2
	  B. SO3
	  C. SO2
	  D. S2O3


5, Một số công thức hóa học viết như sau: 

  MgO2, ZnO, H​2O, NaCO3
Trong số đó có số công thức đúng là:

	   A.  1
	  B.  2
	  C. 3
	  D. 4


6, Nguyên tử đồng nặng gấp 4 lần nguyên tử nào sau đây:
	   A.  Lưu huỳnh
	  B.  Oxi
	  C. Sắt
	  D. Nhôm


B. Tự luận (7 điểm)
 Câu 1 (2,5 điểm):  
   Lập công thức hóa học và tính phân tử khối(PTK) của các hợp chất có phân tử gồm:

    a, Al(III) và nhóm SO4 (II)                                  b, P(V) và O

 Câu 2 (2,5 điểm): Phân tử là gì? Các cách viết sau chỉ những ý gì: 2H, H2, 5H2O
 Câu 3 (2 điểm): Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử Oxi và nặng bằng 5 nguyên tử lưu huỳnh. Tính nguyên tử khối của X ,cho biết tên và kí hiệu của X

     Biết NTK của Al=27, S=32, O=16, P=31, Fe =56
                                                 HƯỚNG DẪN CHẤM  
	Câu 
	Đáp án
	Biểu điểm

	I/ 
Trắc nghiệm 
	Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

1

2

3

4

5

 6

C
D
A
C
B
B

	3,0 điểm

	II/ Tự luận
Câu 1: 

	- Lập đúng được công thức, mỗi công thức đúng được 0,75đ
- Tính đúng PTK cho mỗi công thức được 0,5đ
	1,5 điểm
1 điểm



	Câu 2: 

	-Phát biểu định nghĩa phân tử

- Hiểu đúng mỗi cách viết được 0,5đ
	1 điểm
0,5x3 điểm



	Câu 3: 

	- Trình bày cách tính NTK của X

- Tìm tên nguyên tố X, viết được KHHH của X
	1 điểm
1 điẻm




3- Củng cố, đánh giá

      -GV nhận xét về ý thức làm bài của HS

4- HDVN và chuẩn bị bài sau
      - Quan sát một số hiện tượng biến đổi thể của nước trong tự nhiên

      - Làm thí nghiệm đun sôi đường trắng (GV hướng dẫn)

V- Rút kinh nghiệm

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:                                                                                                Tiết 17                      
Ch​ương II: Phản ứng hoá học
Sự biến đổi của chất

  I/Mục tiêu:
1, Kiến thức: 
   Biết được :


- Hiện tượng vật lí là hiện tượng trong đó không có sự biến đổi chất này thành chất khác .

- Hiện tượng hoá học là hiện tượng trong đó  có sự biến đổi chất này thành chất khác .

2, Kĩ năng:

-Phân biệt đ​ược h/tg vật lý và hiện tượng hoá học .

- Quan sát được một số hiện tượng cụ thể, rút ra nhận xét về hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học .
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm: Học sinh giải thích các hiện t​ượng trong tự nhiên

 II/Chuẩn bị : 

* GV: Tranh vẽ H2.1/45

Hoá chất :Bột sắt, l​ưu huỳnh, đ​ường, cát trắng

Dụng cụ :ống nghiệm, nam châm, thìa, giá ống nghiệm, kẹp, đèn cồn

* HS: n/c trước nội dung bài

III/Ph​ương pháp:
Thực hành, nêu vấn đề
IV/Tiến trình bài giảng:

1/ổn định lớp:1p

  
Kiểm tra  sĩ số
2/Kiểm tra bài cũ

3/Bài mới:    - Mở bài: Gv yêu cầu hs nhắc lại hoá học là gì?  

Hs trả lời: … Gv giới thiệu nội dung chương II, bài đầu tiên của chương: Sự biến đồi chất.
Hoạt động 1:Hiện tượng vật lí

	Hoạt động GV + HS
	Ghi bảng

	GV sử dụng tranh vẽ H 2.1 đặt câu hỏi:

?Quan sát ấm n​ước sôi em có nhận xét gì trên mặt n​ước

?Mở nắp ấm sôi và quan sát nắp ấm em thấy có h/tg gì

?Trư​ớc sau n​ước có là n​ước không. ? Chỉ biến đổi về gì

-HS thảo luận nhóm quan sát hình vẽ,  trả lời câu hỏi

GV yêu cầu h/s đọc SGK : Hoà tan muối ăn….những hạt muối ăn xuất hiện trở lại.

?Tr​ước sau muối ăn có còn là muối không.

-HS: muối vẫn là muối, chỉ có sự biến đổi hình dạng, thể

GV: Hai hiện t​ượng trên là hiện tượng vật lí

?Vậy hiện t​ượng vật lí là gì. Lấy ví dụ khác trong tự nhiên
-HS thảo luận trả lời
	1/Thí nghiệm

N​­íc (   N​­íc (   N​­íc

(Rắn)    (Lỏng)   (Hơi)

Muèi +n​­íc ( hh n​­íc muèi,

sau đó ch​ưng cất thu lại muối

2/Kết luận:Chất biến đổi vẫn giữ nguyên là chất ban đầu gọi là hiện t​ượng vật lý




HĐ 2: Hiện tượng hoá học. 

	Gv yêu cầu hs nghiên cứu  TN 1, nêu được các bước tiến hành TN 1.

+ Chú ý tỉ lệ thể tích:

 Fe: S= 3: 1 hay về khối lượng là 7: 4.

- Hs nghiên cứu nội dung TN 1, nêu các bước tiến hành.

- Trộn đều bột Fe với bột S với ntỉ lệ 3:1 rồi chia làm 2 phần.

 + Phần 1: Đưa nam châm lại, nhận xét hiện tượng.

+ Phần 2: đổ vào ống nghiệm & đun nóng, quan sát hiện tượng.

Để nguội lấy chất rắn đem nam châm lại gần ->nhận xét

- Gv yêu cầu nhóm hoá học tiến hành TN-> báo cáo kết quả

-HS tiến hành dưới sự hướng dẫn của GV-> đại diện nhóm báo cáo
? Tại sao khi đun nóng hỗn hợp lại chuyển sang màu xám không bị nam châm hút.

- Hs: lưu huỳnh tác dụng với sắt biến đổi thành chất mới: sắt (II) sunfua.

- Gv yêu cầu hs nghiên cứu TN 2, nêu cách tiến hành.

-HS nêu cách tiến hành-> làm TN, HS khác quan sát nhận xét
- Gv thông báo: chất màu đen là than.

Vậy khi đun nóng đường đã phân huỷ thành mấy chất?
Hs trả lời: Đường phân huỷ thành than & nước.

- Gv thông báo: Các quá trình trên gọi là hiện tượng hoá học.

? Thế nào là hiện tượng hoá học
Gv ghi ý kiến đúng.

? Muốn phân biệt hiện tượng hoá học & hiện tượng vật lí ta phải dựa vào những dấu hiệu nào?

-Hs dựa vào dấu hiệu: Có chất mới tạo thành hay không?

- Gv chốt lại kiến thức đúng
	1, Thí nghiệm 1
SGK

* Hiện tượng:

+ Phần 1: nam châm hút Sắt.

+ Phần 2: Sau khi đun nóng có hiện tượng nóng sáng lên & chuyển dần thành chất rắn xám & không bị nam châm hút.

Lưu huỳnh + sắt ( Sắt(II)sunfua
2, Thí nghiệm 2.

- Đường phân huỷ thành than & nước.

2, Nhận xét.

- Hiện tượng hoá học là hiện tượng xảy ra khi có sự biến đổi chất này thành chất khác.




4- Củng cố đánh giá.

a, Củng cố: Hs đọc phần KL (SGK- 47) 

b, Đánh giá: 

- Gv yêu cầu hs làm BT 2 trang 47 vào bảng nhóm, mỗi bàn là một nhóm.

Gv kiểm tra đánh giá.

* Đáp án: Hiện tượng vật lí: b, d (vì không có sự sinh ra chất mới)

                 Hiện tượng hoá học: a, c (vì trong quá trình biến đổi có sinh ra chất mới)

5- HDVN & chuẩn bị bài sau: 

- Học thuộc bài làm BT 1, 2, 3 (SGK- 47), SBT: 12.3, 12.4.

- Hướng dẫn bài 3 trang 47: Hiện tượng vật lí xảu ra ở giai đoạn, nến chảy lỏng thấm vào bấc , và giai đoạn nến chảy lỏng chuyển thành thể hơi, trong 2 quá trình này chất parafin chỉ biến đổi về trạng thái. Hiện tượng hóa học diễn ra ở giai đoạn nến cháy trong không khí, khi đó chất parafin đã biến đổi thành 2 chất khác.
V- Rút kinh nghiệm: 
 - Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:                                   
                                                             Tiết 18

Phản ứng hoá học

 I/Mục tiêu:
1/Kiến thức: 

  Biết được : 

    -Phản ứng hoá học (PƯHH) là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. 

    - Để xảy ra phản ứng hoá học, các chất phản ứng phải tiếp xúc nhau, hoặc cần thêm nhiệt độ cao hay chất xúc tác .

 2/Kĩ năng: 
- Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể, rút ra được nhận xét về phản ứng hoá học, điều kiện để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra .

Viết đ​ược ph​ương trình chữ để biểu diễn PƯHH 
- Xác định được chất phản ứng chất tham gia ( chất ban đầu ) và sản phẩm ( chất tạo thành  )
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4/Thái độ, tình cảm: Xác định ý thức học tập bộ môn

 II/Chuẩn bị:

*GV: Máy chiếu, PHT
         d/c, hóa chất: dd HCl, kẽm hạt. ống nghiệm, kẹp , giá ống nghiệm 

*HS: ôn lại kiến thức về nguyên tử, phân tử

 III/Ph​ương pháp: Trực quan , đàm thoại gợi mở

 IV/Tiến trình bài giảng

1/ổn định lớp :1p

   Kiểm tra  sĩ số 
2/Kiểm tra bài cũ:5p

-GV chiếu slide 2 phần KTBC y/c HS làm vào giấy 
Xét các hiện tượng sau đây hiện tượng nào là hiện tượng vật lí, hiện tượng hoá học? Giải thích?

A, Lưu huỳnh cháy trong bình chứa oxi tạo ra chất khí lưu huỳnh đioxit
B, Dây tóc trong bóng đèn điện nóng & sáng lên khi dòng điện chạy qua.

C, Trong lò nung vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài

D, Cho vôi sống (canxi oxit) vào nước tạo thành vôi tôi( Canxi hiđroxit)
E, Rượu đổ lâu trong lọ không đóng kín bị bay hơi.

.* Trả lời; GV thu một số bài chấm, y/c 1HS trả lời

                Hiện tượng vật lí: b, e không có chất mới sinh ra.

     Hiện tượng hoá học: a, c, d (có chất mới sinh ra) 

3/Bài mới

* Mở bài: Từ phần KTBC GV giới thiệu bài
Chấtcó 2 biến đổi: + Hiện tượng vật lí.

              + Hiện tượng hoá học.

Gv: Hiện tượng hoá học là chất biến đổi có tạo ra chất khác. Vậy quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học, nghiên cứu bài.

                                 HĐ 1: Định nghĩa.

Mục tiêu: Nắm được phản ứng hoá học, biết chất tham gia, chất sản phẩm, ghi được PT chữ.

	- Gv hướng dẫn HS biểu diễn thí nghiệm kẽm t/d với HCl.

? Nêu hiện tượng hóa học xảy ra
HS có khí thoát ra

GV: Trong hiện tượng này: Quá trình kẽm đã t/d với axit HCl tạo ra khí thoát ra là H2 và dd trong suốt muối ZnCl2 -> p/ư hóa học
? Từ đó cho biết p/ư hóa học là gì Khác với hiện tương hóa học ở diểm nào?

? Chất ban đầu trong phản ứng gọi là chất gi?

? Chất sinh ra trong phản ứng gọi là gì?

? Phản ứng hoá học được biểu diễn ntn?
-GV chiếu slide 3, hướng dẫn hs cách ghi phương trình chữ.
? PT chữ có ưu điểm gì so với cách viết trên

-HS :  PT chữ biểu diễn ngắn gọn p/ư hóa học
VD: Lưu huỳnh + Sắt        Sắt (II) sunfua.

Đọc là: lưu huỳnh tác dụng với sắt tạo ra sắt (II) sunfua .

VD: Đường           nước + than.

Đọc là; đường phân huỷ thành than & nước.

* Phân biệt nghĩa của dấu (+) trước mũi tên & sau mũi tên?

* Mũi tên biểu diễn có ý nghĩa ntn?

- Gv chiếu Slide 4 phần KTBC->y/c HS h® nhóm
Viết PT chữ của p/ư có hiện tượng HH ở phần kTBC vào giấy

N1: a,c               N2:  c,d

2 HS đại diện nhóm viết PT chữ, HS khác nhận xét

-GV chiếu slide 5 -> HS chữa

-GV chiếu slide 6- Y/C HS đọc PT chữ: 

+KhÝ Nit¬ + khÝ Hi®r«      khÝ amoni¨c.

+Nhôm + axitsunfuric       Nhôm sunfat + khí Hiđrô. 

+ §ång(II) hi®roxit         Đồng( II) oxit+ nước
-HS thảo luận trả lời
- Gv nhận xét,cho điểm nếu cần, chiếu slide 7 HS tự tổng quát
- Gv y/c qsTN rút ra nhận xét về lượng chất tg và tạo thành trong quá trình phản ứng( slide 8)
HS: lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần
	-Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là phản ứng hoá học

 -Phương trình chữ :

Tên các chất tham gia (chất ban đầu)  (  Tên các chất sản phẩm




HĐ 2: Diễn biến của phản ứng hoá học.

Mục tiêu: Hiểu được bản chất của phản ứng là sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác
	* Phân tử là gì?

Gv: Khi các chất phản ứng thì chính là các phân tử phản ứng với nhau.

 -> Gv chiếu slide 9,10 giới thiệu.

- Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi vào PHT(slide 11)
? Trước phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau. Có những phân tử nào , số lượng
? Sau phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau. Phân tử nào được tạo thành, số lượng
? Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử Hiđrô cũng như số nguyên tử Oxi có giữ nguyên không

? Các phân tử trước & sau phản ứng có khác nhau không?

-HS thảo luận nhóm trả lời

- Gv chốt lại kiến thức.( slide 12, 13, 14)
* Từ đó các em có rút ra KL gì về diễn biến phản ứng hoá học?

- Gv ghi bảng những ý kiến đúng.

Lưu ý; Nếu có đơn chất kim loại tham gia phản ứng thì sau phản ứng nguyên tử KL phải liên kết với nguyên tử nguyên tố khác.
	- Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.


HĐ 3; Khi nào phản ứng hoá học xảy ra.

 Mục tiêu: Hs nắm được điều kiện để phản ứng hoá học xảy ra.

	GV chiếu slide 15
-HS trả lời
GV minh họa TN học sinh  biểu diễn phản ứng của kẽm với dung dịch HCl ban đầu chứng tỏ chất phản ứng đ​ược tiếp xúc với nhau

? Có phản ứng chỉ có một chất tham gia thì cần có điều kiện nào.Cho ví dụ 

-HS  cần có chất xúc tác

GV bổ sung: Để có phản ứng lên men rượu cần trộn tinh bột(cơm) với men rươu
? Qua các hiện t​ượng thí nghiệm hãy cho biết khi nào có PƯHH xảy ra

-HS phát biểu
	- Phản ứng hoá học xảy ra được khi các chất tham gia tiếp xúc với nhau( có trường hợp cần đun nóng, có trưòng hợp cần chất xúc tác.)




4- Củng cố đánh giá.

a- Củng cố.

-GV chiếu slide 16 thông qua trò chơi nhắc lại KT của bài
b- Đánh giá.

  GV chiếu slide 17, 18
BT 2: Ghi lại phương trình chữ của phản ứng sau:

A, Đốt bột nhôm trong bình Oxi tạo ra nhôm oxit.

B, Điện phân nước thu được khí Hiđrô & khí Oxi
c. Hơi nến(Parafin) cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước
Đáp án: a, Nhôm + Oxi    (       Nhôm oxit.

             b, Nước           Khí Hiđrô + Khí Oxi.

            c, Parafin + khí oxi  ( cacbon®ioxit + hơi nước
5- HDVN & chuẩn bị bài sau: ( GV chiếu slide 19)
- Học thuộc bài, BT 1, 2, 3, 4 (50).

Gợi ý: BT 4 (SGK), điền: rắn- hơi- phân tử – phân tử.

V-Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:                                   





Tiết 19
phản ứng hoá học (tiếp)

I/Mục tiêu:

1, Kiến thức: Để nhận  biết có  PƯHH xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo ra, có t/c’ khác so với chất ban đầu(màu sắc ,trạng thái).Toả nhiệt và phát sáng cũng là dấu hiệu PƯ

2, Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát ,nhận xét
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm: Hiểu biết đúng đắn về sự biến đổi của chất

II/ĐỒ dùng:

* GV: Dụng cụ : ống nghiệm, kẹp,giá ống nghiệm, cốc thủy tinh, ống hút

          Hoá chÊt:dd HCl, kẽm viên, dd BaCl2, dd Na2SO4, dd CuSO4, đinh sắt 

* HS: PHT

III/Ph​ương pháp: thực hành, trực quan nêu vấn đề

IV/Tiến trình bài giảng:

1/ổn định lớp:1p

   Kiểm tra  sĩ số 8A ……………..




       8B ……………..




       8C ……………..

2/Kiểm tra bài cũ:5p

-HS 1: PƯHH là gì? Ghi ph​ương trình chữ của phản ứng: Sắt tác dụng với dd HCl sinh ra khí Hiđro và Sắt(II)sunfat

-HS 2: Diễn biến của phản ứng hóa học?  Điều kiện để xảy ra phản ứng hóa học?

3/Bài mới

Mở bài:  Các em đã nắm được phản ứng hoá học, diễn biến của phản ứng hoá học.

Vậy làm thế nào để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra, nghiên cứu bài.

HĐ 1:  Làm thế nào nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra?

Mục tiêu: Nhận biết phản ứng xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành.

	- Gv hướng dẫn hs làm TN.

(1)    TN cho dd Na2SO4, tác dụng với dd BaCl2, yêu cầu quan sát các chất trước TN.

+Cho 1 giọt dd BaCl2, vào dd Na2SO4, quan sát ghi hiện tượng.

(2)    TN cho Fe tác dụng với dd CuSO4.

- Gv yêu cầu hs quan sát mẫu Fe trước phản ứng, hướng dẫn hs: cho từ từ đinh Fe vào dd CuSO4, nhấc đinh Fe ra quan sát màu sắc.

(3)    TN cho Zn tác dụng với dd HCl.

- Gv hướng dẫn hs cho một mẫu Zn vào ống nghiệm nhỏ từ từ dd HCl quan sát.

-HS làm TN theo hướng dẫn

? Qua các TN 1, 2, 3 vừa làm em hãy cho biết làm thế nào biết có phản ứng xảy ra.

Gợi ý; TN 1? TN 2? TN 3? 

TN đun nóng đường.

TN đốt đèn cồn.

-Hs thảo luận trả lời
- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.

? Hiện tượng bóng đèn điện sáng có phải là hiên tượng hóa học không
	- Nhận biết phản ứng xảy ra dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành, có tính chất khác so với chất ban đầu (như màu sắc, trạng thái…) sự toả nhiệt, ánh sáng


HĐ 2: Luyện tập.

 Mục tiêu: Rèn hs kĩ năng viết PT chữ, nhận biết phản ứng hoá học xảy ra.
	Gv y/c HS hoạt động nhóm
N1: Bài tập 3(SGK)

N2: Bài tập 5(SGK)

N3: Bài tập 6(SGK)

-HS: Đại diện nhóm trình bày trên bảng
	Bài 3: PT chữ của phản ứng:
Parafin + khí oxi ( khí cacbon đioxit + hơi nước

Bài 5: - Dấu hiệu để nhận biết phản ứng: thấy sủi bọt ở vỏ trứng

-PT chữ:

Axit clohi®ric + Canxi cacbonat      ( Canxi clorua + nước + khí cacbon®ioxit

Bài 6:

A, Đập nhỏ than để tăng diện tích tiếp xúc

Châm lửa để khơi mào cho p/ư

Quạt mạnh để tăng kk

B, PT chữ:

Than + khÝ oxi( khÝ cacbon®ioxit 


4, Củng cố, đánh giá:
- HS nhắc lại KT toàn bài

5, HDVN và chuẩn bị bài sau:

-Học thuộc bài

-Làm BT ở SBT bài Phản ứng hóa học

V- Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………-

Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:

                                                                                                                     Tiết 20  
Bài thực hành số 3.

Dấu hiệu của hiện tượng & phản ứng hoá học.

I- Mục tiêu.

1, Kiến thức.

 Biết được :

Mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện một số thí nghiệm : 

- Hiện tượng vật lí : sự thay đổi trạng thái của nước .

- Hiện tượng hoá học đá vôi sủi bọt trong axit, đường bị hoá than 
2, Kĩ năng.
- Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được thành công, an toàn các  TN nêu trên .

- Quan sát, mô tả, giải thích được các hiện tượng hoá  học
-  Viết tường trình hoá học 

3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
4, Thái độ, tình cảm.

- Giáo dục ý thức nghiêm túc an toàn, giữ vệ sinh phòng TN.

II- Chuẩn bị : 

GV: 1- TN hoà tan & nung nóng KMnO4.

       2- Phản ứng giữa dd nước vôi trong với khí Cacbonđiôxit & Natricacbonat.

Mỗi nhóm: (6 nhóm).

+ Dụng cụ: 4 ống nghiệm, giá ống nghiệm, ống thuỷ tinh hình chữ L, đèn cồn, kẹp gỗ, 1 giá Fe, ống hút, diêm, que đóm.

+ Hợp chất: DD Na2CO3, thuốc tím KMnO4, dd nước vôi trong.

Hs: Một chậu nước, một que đóm theo nhóm.

III- Phương pháp : 

Phương pháp thực hành, Phương pháp dùng lời.

IV- Tiến trình bài giảng.

1. ổn định tổ chức lớp.
2. KTBC: kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, hoá chất.

3. Bài mới.

- Mở bài: Gv giới thiệu mục tiêu của bài thực hành& các bước tiến hành của buổi TH.

+ Gv hướng dẫn HS làm TN.

+ Hs tiến hành TN.

+ Các nhóm báo cáo kết quả.

+ Hs làm tường trình theo nhóm.

+ Rửa dụng cụ, dọn vệ sinh.

                           HĐ 1: Tiến hành thí nghiệm.

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Kiến thức cơ bản

	- Gv: Trên khay có đầy đủ dụng cụ, hoá chất phục vụ cho bài TH.

Với mỗi TN, giới sự hướng dẫn của gv các em lựa chọn dụng cụ, hoá chất thích hợp để tiến hành TN. Nhưng phải tuyệt đối tuân theo quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm.

- Gv đưa một số quy tắc an toàn cho bài: không dùng tay bốc thuốc tím, không để thuốc tím ướt vào ống nghiệm…

- Gv yêu cầu hs đọc TN 1, trình bày cách tiến hành TN.

- Gv treo bảng phụ: có nội dung tên TN 1 tiến hành (lưu ý hs thao tác lắc ống nghiệm khi hoà tan chất rắn vào chất lỏng, thao tác đun ống nghiệm có chứa hoá chất trên ngọn lửa.

- Nêu hiện tượng quan sát được?

+ Gv ghi hiện tượng quan sát lên bảng.

- Nhận xét gì qua TN trên?

+ Gv chốt lại kiến thức.

* Gv yêu cầu hs đọc TN 2.

Nêu cách tiến hành.

- Gv chốt ý đúng & đưa bảng phụ: tên TN, cách tiến hành TN 2.

- Nêu hiện tượng quan sát được ở từng TN?

- Gv ghi lại ý kiến đúng.

- Nhận xét gì qua TN trên?

- Căn cứ vào đâu để biết rằng có phản ứng hoá học xảy ra?

- Gv cho biết:

TN 1: b, Đun nóng Kalipemaganat có thể oxi thoát ra & trong ống nghiệm còn lại 2 chất rắn màu đen là Kalimanganat & manganđioxit.

TN 2: a, Thổi Cacbon®ioxit vào dd Canxihi®r«xit tạo ra Canxcacbonat & Natrihi®roxit.

b, Đổ dd Natricacbonatvµo dd Canxi hi®r«xit tạo thành Canxicacbonat & Natrihi®r«xit.

- Viết PT chữ các phản ứng trên vào bảng nhóm.


	- Hs nghe, ghi nhớ.

- Hs đọc TN 1, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Hs ghi nhớ, tiến hành TN 1 theo nhóm.

- Đaị diện nhóm trình bày nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Hs trình bày, hs khác bổ sung.

- Đại diện hs trình bày, nhóm khác bổ sung.

- Hs tiến hành TN theo nhóm.

- Đại diện nhỏmtình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Hs rút ra nhận xét.

a, Thổi hơi thở vào nước cất (hiện tượng vật lí). Thổi hơi thở vào nước vôi trong (hiện tượng hoá học).

b, Đổ dd Natricacbonat vào nước vôi trong (hiện tượng hoá học).

Hs: Dấu hiệu có chất mới tạo ra có tính chất khác so với chất ban đầu.

N1: Viết PT chữ TN 1b.

N2: Viết PT chữ TN 2a.

N3: Viết PT chữ TN 2b

N1: Kalipemagnat   

O2 + Kalimanganat + Mangan®i«xit.

N2: Cacbon®ioxit + Canxhi®r«xit

           Canxicacbonat + Nước.

N3: Natricacbonat + Canxihi®r«xit

       Canxicacbonat+  Natrihi®r«xit
	1, Thí nghiệm 1: Hoà tan & đun nóng Kalipemagnat (thuốc tím)

a, Hoà tan Kalipemagnat vào nước cất (hiện tượng vật lí).

b, Đun nóng Kalipemaganat (hiện tượng hoá  học).

Kalipemaganat

 Kalimaganat + Mangan®i«xit + khÝ ¤xi.

2, Thí nghiệm 2: 

Thực hiện phản ứng với Canxihiđrôxit.

a, Thổi hơi thở vào nước cất (hiện tượng vật lí).

- Thổi hơi thở vào dd Canxihiđrôxit (dd nước vôi trong) 

(Hiện tượng hoá học.)

b, Đổ dd Natricacbonat vào nước cất. (Hiện tượng vật lí)

Đổ dd Natricacbonat vào dd nước vôi trong.

(Hiện tượng hoá học)




Hđ 2: Tường trình- Vệ sinh.
	- Gv yêu cầu các nhóm tiến hành hoàn thành bản tường trình.GV thu tường trình của HS.

- Mỗi nhóm cử 1 đại diện làm vệ sinh: rửa ống nghiệm, thu dọn.
	Hs: Hoàn thành bản tường trình mỗi nhóm cử một đại diện làm vệ sinh: rửa ống nghiệm, thu dọn.


4- Củng cố, đánh giá.

- Gv nhận xét giờ thực hành.

+ ưu điểm: 

+ Nhược điểm.

5- HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Hoàn thành BT trong vở BT.

- Ôn lại diễn biến của phản ứng hoá học.

V- Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Bản tường trình mẫu.

	STT
	Tên thí nghiệm
	Cách tiến hành
	Hiện tượng quan sát được
	Kết luận – PTHH.

	1
	Hoà tan & đun nóng Kalipemaganat (thuốc tím) 

a,Hoà tan Kalipemaganat vào nước cất.

b, Đun nóng Kalipemaganat.
	ChoKalipemaganat vào ống nghiệm chứa nước cất, lắc cho tan.

b, Đun nóng ống nghiệm chứa Kalipemaganat, đưa que đóm có tàn đỏ (bùng cháy)

- Tiếp tục đun nóng, tàn đóm không cháy (ngừng đun).

 Để nguội ống nghiệm rồi đổ nước cất, lắc.
	kalipemaganat (rắn) tan hết trong nước tạo thành KMnO4(dd) có màu tím.

- Có tiếng nổ lách tách tàn đóm đỏ bùng cháy.

- Tàn đóm đỏ không cháy phản ứng kết thúc.

- DD màu đen & còn một chất rắn không tan.


	- Hiện tưọng vật lí.

- Hiện tượng hoá học.

Kalipemaganat      

Kalimanganat + Mangan®ioxit + khÝ oxi.

Khí Oxi thoát ra làm que đóm bùng cháy.

Hiện tượng vật lí.



	2
	Thực hiện với Canxihiđrôxit.

a, Thổi hơi thở vào nước cất.

- Thổi hơi thở vào dd Canxihiđroxit.

b, Đổ dd Natricacbonat vào nước cất.

- Đổ dd Natricacbonat vào nước vôi trong.
	- Nhúng một đầu ống thổi vào phần chất lỏng, ngậm miệng vào đầu ống kia rồi thổi từ từ.

- Rót vào mỗi ống nghiệm khoảng 2 ml dd Natricacbonat. 
	- DD trong suốt.

- DD vẩn đục.

- DD trong suốt.

- DD vẩn đục.


	- Hiện tượng vật lí.

- Hiện tượng hoá học:

KhÝ Cacbon®ioxit + Canxihi®r«xit    

Canxicacbonat + nước.

- Hiện tượng vật lí.

- Hiện tượng hoá học: Natricacbonat + Canxihiđrôxit 

Canxicacbonat + Natrihi®r«xit.


Ngày soạn: 


                                                                         Tiết 21
định luật bảo toàn khối l​ượng
  I/Mục tiêu:
1, Kiến thức: 
Hiểu đ​ược :
 Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm .
 ( Chú ý : Các chất tác dụng với nhau theo một tỉ lệ nhất định  về khối lượng ) 

2, Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát , nhận xét rút ra được kết luận về sự bảo toàn khối lượng các chất trong phản ứng hoá học .
 - Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể 

- Tính đ​ược khối l​ượng của một chất khi biết khối l​ượng của các chất khác trong phản ứng
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm: 
Hiểu rõ ý nghĩa của định luật đối với đời sống và sản xuất. B​ước đầu thấy đ​ược vật chất tồn tại vĩnh viễn, góp phần hình thành thế giới quan duy vật, chống mê tín dị đoan

  II/Chuẩn bị:

GV :    Dụng cụ: Cân bàn, 2 cốc thuỷ tinh nhỏ
            Hoá chất: dd BaCl2, dd Na2SO4+ . Máy chiếu, máy tính
HS:  n/c trước nội dung bài

  III/Ph​ương pháp: trực quan , nêu vấn đề

  IV/Tiến trình bài giảng:

1. ổn định tổ chức lớp.
   Kiểm tra  sĩ số 

2/Kiểm tra bài cũ:5p

? trong PƯHH nguyên nhân nào làm cho sự biến đổi p/tử chất này thành p/tử chất khác. Lấy ví dụ

3/Bài mới

* Mở bài: Trong phản ứng hoá học tổng khối lượng của các chất có được bảo toàn không? nghiên cứu bài.

HĐ 1: Thí nghiệm.

Mục tiêu: Hs biết làm TN, tự rút ra nội dung của định luật.

	HĐ của GV + HS
	  Kiến thức cơ bản

	- Gv hướng dẫn hs chỉnh cân điện tử.

Yêu cầu 2 hs đại diện 2 nhóm tiến hành TN;

+ B1: Đặt 2 ống nghiệm chứa lần lựơt 2 dd BaCl2, và Na2SO4 vào cốc thuỷ tinh 110 ml sau đó đặt lên bàn cân, quan sát, ghi lại khối lượng.

+ B2: Đổ ống nghiệm 1 vào ống nghiệm 2, yêu cầu hs quan sát hiện tượng, rút ra kết luận & viết PT chữ.

Ghi lại khối lượng sau phản ứng.

-HS làm theo hướng dẫn

* Qua TN trên em có nhận xét gì về tổng khối lượng của các chất tham gia & tổng khối lượng của sản phẩm?

Chuyển ý: Đó là nội dung cơ bản của định luật bảo toàn khối lượng.

 
	* Bariclorua (dd) + Natrisunfat (dd)

      Barisunfat (r) + Natriclorua (dd).

Nhận xét: 

+ Tổng khối lượng các chất tham gia bằng khối lượng của sản phẩm .


HĐ 2: Định luật
Mục tiêu: Phát biểu được nội dung định luật & giải thích được định luật dựa vào sự bảo toàn khối lượng của các nguyên tử.

	- Gv giới thiệu 2 nhà bác học Lômnoxop & Lavoađie tìm ra định luật trên máy chiếu

* Nhắc lại ý cơ bản của nội dung định luật?

- Gọi 1, 2 hs đọc to nôi dung định luật.

-HS trình bày
?Nhắc lại diễn biến của phản ứng hoá học.

- Gv treo sơ đồ H2.5 SGK, phóng to yêu cầu hs quan sát trả lời.

* Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có thay đổi trước, trong, sau phản ứng không?

* Khối lượng của mỗi nguyên tử trước sau phản ứng có thay đổi không?

* Tổng khối lượng các chất có thay đổi không?

Gv: Vì vậy tổng khối lượng của các chất được bảo toàn.

? Dựa vào bản chất của phản ứng hoá học, giải thích nội dung của định luật?
-HS: Đại diện nhóm trình bày
- Gv ghi bảng.
	a, Nội dung.

(SGK-53)

b, Giải thích.

-Trong phản ứng hoá học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến e còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên & khối lượng của các nguyên tử không đổi. Vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.


H§ 3: Ap dông.

Mục tiêu: Biết vận dụng nội dung định luật để làm BT.
	Gv yêu cầu hs áp dụng nội dung định luật thành công thức khối lượng (nếu khối lượng của mỗi công thức kí hiệu là m) ở các phản ứng sau:

  A + B      . C + D

  A + B        C.

  A             B + C.

- HS thảo luận viết vào bảng nhóm. Đại diện nhóm trình bày trên bảng

- Gv yêu cầu hs viết công thức khối lượng của phản ứng trong TN.

Bariclorua + Natrisufat    Barisunfat + Natriclorua. 

* Theo công thức này nếu biết khối lượng của 3 chất ta có tính được khối lượng của chất còn lại không? Tính ntn?

-HS trả lời-> GV chốt KT

- Gv cho hs làm BT 2 (54) vào bảng nhóm.

- Gv gióp hs chữa BT.


	SGK( trang 54)


 4- Củng cố đánh giá.

a. Củng cố: Hs đọc phần KL (SGK- 54)

b. Đánh giá.

- Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng.

- Giải thích vì sao trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng của các chất được bảo toàn?

- Hs làm BT 15.1 SBT.

5- HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài, BT 3 (SGK- 54), SBT 15.2 & hs khá: BT15.3

V. Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………
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Ph​ương trình hoá học
I/ Mục tiêu:

1, Kiến thức : 

 Biết đ​ược : 

 -Ph​ương trình hoá học dùng để biểu diễn PƯHH 
- Các bước lập PTHH 

-ý nghĩa của PTHH là cho biết tỉ lệ về số ngtử, số ptử giữa các chất cũng nh​ư từng cặp chất trong phản ứng

2, Kĩ năng :
- Biết lập PTHH khi biết các chất tham gia và sản phẩm

- Xác định được ý nghĩa  của một số PTHH cụ thể 

3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
II/Chuẩn bị:  

GV: Phiếu học tập , bảng phụ trên máy tính, máy chiếu

HS: ôn lại diễn biến của phản ứng hóa học, định luật bảo toàn khối lượng

III/Ph​ương pháp:Trực quan, nêu vấn đề

IVTiến trình bài giảng:

1. ổn định tổ chức lớp.
   Kiểm tra  sĩ số
2/Kiểm tra bài cũ:5p

-HS 1: Phát biểu và giải thích nội dung định luật bảo toàn khối l​ượng

- HS 2: GV cho h/s làm bài tập sau:Cho khối l​ượng Kẽm và axit Clohiđric phản ứng là:6,5g và7,3 g thu đ​ược Kẽm clorua là:13,6 g.Tính khối l​ượng Hiđro thu đ​ược

3/Bài mới:

	     Hoạt động của GV + HS
	       Nội dung

	*Hoạt động 1:15p
GV nêu ví dụ cho khí hiđro tác dụng khi oxi tạo ra n​ước

? Viết ph​ương trình chữ của phản ứng nêu trên

? Thay tên các chất bằng CTHH

-HS trình bày

GV :Khi thay tên các chất bằng CTHH, ta có sơ đồ của phản ứng

? Nhận xét gì về số ngtử hiđro và số ngtử o xi ở 2 vế

 -HS: không bằng nhau

GV h​ướng dẫn học sinh cách chọn hệ số và viết thành PTHH

Qua ví dụ trên em hãy cho biết việc lập PTHH tiến hành theo những b​ước như​ thế nào?

? Nhận xét cách ghi PT chữ và PTHH của phản ứng nêu trên

GV h​ướng dẫn học sinh đọc PTHH

? Vậy theo em PTHH biểu diễn gì

? Muốn lập một PTHH cần tiến hành theo mấy b​ước

GV tổng kết lại cho h/s

*Hoạt động 2:15p
Hãy lập PTHH của phản ứng sau:

A, ở nhiệt độ cao,sắt cháy trong khí clo tạo thành săt(III) clorua

B, Sắt cháy trong bình chứa khí oxi sinh ra oxit sắt từ (Fe3O4)

C, Natricacbonat +Canxihi®roxit

( Can xicacbonat +Natrihi®roxit

GV l​ưu ý cho h/s: Nếu trong CTHH có nhóm ngtử thì coi cả nhóm như​ một đơn vị

+Khi lập PTHH chỉ cần viết b​ước 1 còn các bước khác nhẩm

-Hs tiến hành theo nhóm
	I/ Lập ph​ương trình hoá học

1/Ph​ương trình hoá học

Ph​ương trình hoá học để biểu diễn ngắn gọn PƯHH

2/Ba b​ước lập ph​ương trình hoá học:SGK/55

3/Vận dụng:

    2Fe +3 Cl2 (2 FeCl3
Na2CO3 +Ca(OH)2 ( CaCO3 + 2NaOH




4/Củng cố:7p

+Làm bài tập 1/57/sgk

+GV treo bảng phụ yêu cầu h/slàm bài sau:

Bổ túc vào các PTPƯ sau:

a/ K + ?  ( K2O

b/Fe +HCl ( FeCl2 +? 

c/Al  +?  ( Al2O3  

d/Fe2O3  + H2SO4 ( H2O  +  ?

5/H​­íng dÉn vÒ nhµ:2p

Làm bài tập 2, 3/sgk

Đọc phần ý nghĩa PTHH

V/Rút kinh ghiệm:
- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: …………………………………………………………
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Ph​ương trình hoá học (tiếp)

I/Mục tiêu:

1, Kiến thức : 
Trên cơ sở PTHH học sinh đã lập đ​ược, biết rút ra tỉ lệ số ngtử ,phân tử của các chất trong phản ứng và giữa các cặp chất trong phản ứng

2, Kĩ năng : 
 
Rèn kĩ năng viết CTHH và lập PTHH, xác định tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong phản ứng
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4. Thái độ tình cảm:


- Có ý thức tự học, hứng thú tự tin trong học tập;
II/Chuẩn bị: 
GV: máy tính, máy chiếu

HS: PHT, ôn lại kiến thức về PTHH
III/Ph​ương pháp: Đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm
IV/Tiến trình bài giảng
1. ổn định tổ chức lớp.
	   Kiểm tra  sĩ số 
Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	32
	

	
	8C
	30
	


2/Kiểm tra bài cũ: 
- HS 1: Nêu các bước lập PTHH? Khi cân bằng PTHH cần lưu ý gì?
- HS2: Lập PTHH của các phản ứng sau:

A, Kali +  Khí Oxi ( Kali oxit
B,  Nước + ®iphotpho pentaoxit ( Axit photphoric(H3PO4)
C,  Nhôm + Axitsunfuric ( Nhôm sunfat + Khí Hi®ro

3/Bài mới:

* Mở bài: Nhắc lại ý nghĩa của CTHH-> Vậy PTHH có ý nghĩa gì? 

      Hđ 1: ý nghĩa của PTHH. 

Mục tiêu: Hiểu được ý nghĩa của PTHH. Xác định được tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong phản ứng.

	HĐ của GV + HS
	Kiến thức cơ bản

	Từ phần KTBC -> Để tìm hiểu ý nghĩa của PTHH các em hoàn thành PHT1 (chiếu slide 4)
? ND của PHT y/c gì

-HS trình bày (hoạt động nhóm-3ph)
-GV: Từ nd bài tập vừa hoàn thành y/c HS xác định tỉ lệ số nguyên tử, phântử của các chất trong PT( chiếu slide 5)

? Nhận xét gì về tỉ lệ số nguyên tử, phân tử so với hệ số của các chất trong PTHH

? Nêu ý nghĩa của PTHH? 
HS trình bày

Gv ghi lại ý kiến đúng.

Lưu ý: tỉ lệ này bằng đúng tỉ lệ hệ số mỗi chất trong phương trình.

 Thường chỉ quan tâm đến tỉ lệ từng cặp chất

-> y/c HS xác định tỉ lệ từng cặp chất ở PTHH3

2Al + 3H2SO4 (Al2(SO4)3 + 3H2

 -Đai diện 2 HS lên bảng

Gv giảng và chốt KT(chiếu slide 5)
-GV y/c HS hoàn thành PHT2(chiếu slide 6): Xác định câu đúng , câu sai

-Hs thảo luận nhóm trả lời

Để củng cố KT toàn bài GV chiếu slide7 tổ chức HS chơi Ai trả lời nhanh?
	- PTHH cho biết về tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng.

- Lưu ý: Thường chỉ quan tâm đến tỉ lệ từng cặp chất.




Hđ 2: Luyện tập

	-GV chiếu bài tập 1( slide 8)
? ND bài y/c gì

-HS  một nhóm(2HS) thảo luận điền vào PHT->trình bày

-GV đưa đáp án chuẩn, khắc sâu KT

-GV chiếu bài tập 2(slide 9)

? ND bài y/c gì

-HS hoạt động cá nhân. 2HS lên làm phần a,b
-GV gợi ý nếu cần

-GV chiếu bài tập 5(SGK-58)

-> HS hoạt động cá nhân, lên bảngtrình bày


	- Đáp án GV trình  chiếu


4- Củng cố, đánh giá .

- Hs nhắc lại: các bước lập PTHH? ý nghĩa của PTHH?

 5- HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài, BT 5, 6 (SGK -58), SBT: 16.2, 16.3 (19).

V- Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………
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Bài luyện tập 3
I - Mục tiêu.

1, Kiến thức.

- Củng cố & hệ thống hoá các kiến thức về hiện tượng vật lí, hiện tượng hoá học, phản ứng hoá học (định nghĩa, diễn biến phản ứng hoá học, điều kiện xảy ra & dấu hiệu nhận biết)  định luật bảo toàn khối lượng (ĐN, gt & áp dụng) 

2, Kĩ năng:- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập CTHH, lập PTHH áp dụng định luật bảo toàn khối lượng vào làm các bài toán ( ở mức độ đơn giản).
3, Về tư duy:

 
- Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
II, Chuẩn bị.

Gv: Bảng phụ ghi nội dung BT.

Hs: Ôn lại kiến thức của chương.

III-Phương pháp dạy học: Phương phap hoạt động nhóm, phương pháp dùng lời.

IV- Tiến trình bài giảng.

1, ổn định.

	   Kiểm tra  sĩ số
Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	


.2, KTBC. Kiểm tra trong tiết học

3, Bài mới.

HĐ 1: Kiến thức cần nhớ.

Mục tiêu:  Nắm 1 cách hệ thống các kiến thức cơ bản của chương.

	HĐ của GV + HS
	Ghi bảng

	Gv yêu cầu Hs nhắc lại các kiến thức cơ bản .

-> xây dựng bảng grap

Sự biến đổi chất          Hiện tượng vật lí

                                   Hiện tượng hóa học

                                   Phản ứng hóa học
                                                    Định luật BTKL

                                         Lập PTHH

-GV y/c HS trình bày theo sơ đồ

-HS: Đại diện nhóm trình bày
	1, Sự biến đổi chất.

- Hiện tượng vật lí.

- Hiện tượng hoá học.

2, Phản ứng hóa học.

+ §N.

+ Diễn biến của phản ứng hoá học.

+ Lúc nào có phản ứng xảy ra?

+ Dấu hiệu nhận biết?

3, Định luật bảo toàn khối lượng: nội dung, giải thích.

4, PTHH: gồm CTHH của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở 2 bên đều = nhau.

- Lập PTHH.

- ý nghĩa PTHH.


                                                          HĐ 2: Luyện tập.

	- Gv treo bảng phụ có nội dung BT 1(60- SGK) 

Gọi hs trả lời từng phần.

- Gv yêu cầu hs lập PTHH của phản ứng trên.

- Gv y/c HS làm BT 4 (SGK- 61)

Biết rằng khí êtilen C2H4 cháy là xảy ra phản ứng với khí Oxi O2, sinh ra khí cacbonđioxit CO2 & nước.

a. Lập PTHH.

b. Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử êtilen lần lựơt với số phân tử Oxi , số phân tử Cacbonđioxit.

- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.

- Gv đưa nội dung BT: cho sơ đồ của phản ứng sau:

Al + FeSO4          Alx(SO4)y + Fe 

a. Xác định chỉ số x, y.

b. Lập PTHH , cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất & tỉ lệ số phân tử của cặp hợp chất.

- Gv gợi ý: Nhắc lại hoá trị của Al & nhóm SO4 

- Gv đưa nội dung BT 3 (SGK- 61).

- Gv chốt lại kiến thức.


	- Hs đọc BT1(60- SGK).

a,Các chất tham gia: Hiđrô  H2.

            Nit¬     N2.

      Sản phẩm: NH3: amoniăc.

b, Trước phản ứng: 2 ngtử H liên kết với nhau tạo thành 1 phân tử Nitơ.

* Sau phản ứng: 1N liên kết với 3H tạo 1 phân tử NH3.

Phân tử ban đầu: H2, N2.

Phân tử được tạo ra: NH3.

c, Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước & sau phản ứng giữ nguyên.

PTHH:   N2 + 3H2           2NH3.

Bài 4 (SGK-61)  

C2H4   + 3O2         2CO2 +  H2O.

Tỉ lệ: số phân tử êtilen : số ptử Oxi = 1: 2

 số phân tử êtilen : số ptử CO2 = 1: 2

- Đại diện nhóm trình bày nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Hs thảo luận nhóm.

AlxIII(SO4)IIy                       x/ y= 2/ 3 tức x= 2, y= 3.

Al + FeSO4          Al2(SO4)3 + Fe 

2Al + 3FeSO4          Al2(SO4)3 + 3Fe 

Tỉ lệ: số ngtử Al: số ngtử Fe = 2: 3 

sè ngtö FeSO4: sè ngtö  Al2(SO4)3 = 3: 1.

- Đại diện nhóm trình bày.

Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Hs hoạt động nhóm & làm vào bảng nhóm.

BT 3 (SGK- 61) 

a. m         =  m       +  m

    (CaCO3)   (CaO)      (CO2).

b. Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

m         =  m       +  m         = 140 + 110 = 250 (kg).

(CaCO3)   (CaO)      (CO2).

Tỉ lệ phần trăm về khối lượng CaCO3 trong đá vôi: 

250 .100%:280 = …
- Đại diện nhóm trình bày trên bảng nhóm khác nhận xét, bổ sung.


4- Củng cố, đánh giá.

a. Củng cố: hs nhắc lại kiến thức cần nhớ.

b.Đánh giá: Gv nhận xét ý thức làm bài của các nhóm hs.

5- HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc kiến thức, BT: 2, 3, 4, 5 (SGK- 61)

- Chuẩn bị giờ sau kiểm tra 1 tiết.

V-Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:                                                                                                       Tiết 25
Kiểm tra một tiết
I- Mục tiêu.

1, Kiến thức.

- Đánh giá sự nắm vững kiến thức của hs trong chương: Sự biến đổi chất, phản ứng hoá học, định luật BTKL, PTHH
2, Kĩ năng: Vận dụng kiến thức làm bài, viết CTHH, lập PTHH
3, Về tư duy:

_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
 - Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm.

- Giáo dục ý thức tự giác, nghiêm túc, ham học bộ môn.

II- Chuẩn bị.

Gv: Đề bài + Đáp án, biểu điểm.

Hs: Kiến thức, giấy KT.

III. Phương pháp :

Kiểm tra viết :  Trắc nghiệm 

                          Tự luận
III- Tiến trình bài giảng.

1- ổn định:
           Kiểm tra  sĩ số


                                  Nhắc nhở quy chế kiểm tra.

2- KT : 

Ma trận và đề kiểm tra hóa 8 tiết 25

	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Hiện tượng hóa học
	-Biết nhận ra hiện tượng vật lÝ và hiện tượng hoá học. Khái niệm phản ứng hoá học


	Nêu được bản chất của phản ứng hoá học
	
	
	

	Số câu hỏi
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,5
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	1,5 (15%)

	2. Định luật bảo toàn khối lượng 
	- Nắm được nội dung định luật bảo toàn khối lượng 
	
	áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính khối lượng của chất
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	3

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	1,5
	
	
	2,5 (25%)

	3. Phương trình hoá học
	
	Nêu ý nghĩa của phương trình hoá học cụ thể
	Cân bằng phương trình hoá học
	Tính tỉ lệ phần trăm CaCO3 trong đá vôi
	

	Số câu hỏi
	
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	4

	Số điểm
	
	
	
	1,0
	1,0
	2,5
	
	1,5
	6,0(60%)

	Tổng số câu

Tổng số điểm
	2

1,0
(10%)
	1

0,5

(5%)
	
	2

1,5

(15%)
	2

1,5
(15%)
	2
4,0
(40%)
	
	1

1,5
(15%)
	10

10,0

(100%)


* Đề bài
I. Phần trắc nghiệm ( 2,5 điểm)

  Câu 1: (1,5 điểm)    Hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng:
a) Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý:

A. Về  mùa hè thức ăn thường bị thiu

B. Hòa tan muối ăn vào nước

C. Đun quá lửa mỡ sẽ khét

D. Quá trình quang hợp của cây xanh

b)Trong các cách phát biểu về định luật bảo toàn khối lượng như sau, cách phát biểu nào đúng

A. Tổng sản phẩm các chất bằng tổng chất tham gia

B. Trong một phản ứng, tổng số phân tử chất tham gia bằng tổng số phân tử tạo thành

C. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng  tổng khối lượng các chất phản ứng

D. Không có phát biểu đúng

c) Cho 11,2g Fe tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra 25,4 g sắt (II)clorua FeCl2 và 0,4 g khí H2 Khối lượng HCl đã dùng là:

A. 14,7 g                   B. 15 g                     C. 26g                           D. 14,6g 

Câu 2: (1 điểm)Cho sơ đồ phản ứng  FexOy  +  HCl  (  FeCl2y/x   +  H2O
Hãy chọn phương trình đúng:

A. FexOy  +  HCl  (  xFeCl2y/x   +  yH2O

B. FexOy  +  yHCl  (  xFeCl2y/x   +  yH2O

C. FexOy  +  2yHCl  (  xFeCl2y/x   +  yH2O

D. Tất cả đều sai

II. Phần tự luận: ( 7,5 điểm)
Câu 3: (2,5 điểm)

Hãy chọn hệ số và công thức phù hợp đặt vào dấu "?" trong các phương trình hóa học sau:

a)  ? Cu    +    ?    (     2CuO

b)  ?  H2    +   O2  (    ? H2O

c)   Zn      +  ?  HCl  (   ZnCl2  +   ?

d)  ?  NaOH   +  Fe(NO3)2   (  ? NaNO3    +   Fe(OH)2
e)    P2O5   +    ?  H2O  (   ?  H3PO4
Câu 4: (1 điểm)

Phản ứng hóa học là gì? Nêu bản chất của phản ứng hóa học?

Câu 5: (4 điểm)

Canxi cacbonat (CaCO3) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra phản ứng tạo ra sản phẩm là canxioxit (CaO) và  khí cacbonic (CO2)

a) Lập phương trình hóa học. Nêu tỷ lệ giữa các phân tử trong phản ứng?

b) Tính mCaCO
[image: image2.wmf]3

 đã dùng để tạo ra 210 kg CaO và 170 kg khí CO2
c) Tính % mCaCO
[image: image3.wmf]3

có trong đá vôi

Biết để tạo ra lượng sản phẩm như trên cần 400 kg đá vôi

* Đáp án và biểu điểm:

Câu 1: (1,5 điểm)   Mỗi ý đúng được 0,5 điểm: a- B ; b - C ; c - D
Câu 2: (1 điểm)     Phương án C.
Câu 3: (2,5 điểm)

a)  2Cu    +    O2    (     2CuO

b)  2H2    +   O2  (    2H2O

c)   Zn      +  2HCl  (   ZnCl2  +   H2(
d)  2NaOH   +  Fe(NO3)2   (  2NaNO3    +   Fe(OH)2
e)    P2O5   +    3H2O  (   2H3PO4
Câu 4: (1 điểm)

- Phản ứng là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

- Bản chất của phản ứng hóa học: Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác, còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố không đổi

Câu 5: (4 ®iÓm)a) CaCO3  
[image: image4.wmf]o

t

¾¾®

  CaO  +  CO2
- Số phân tử  CaCO3: số phân tử CaO: số phân tử CO2 = 1: 1: 1

b) Theo Định luật bảo toàn khối lượng

mCaCO
[image: image5.wmf]3

 = mCaO  + mCO
[image: image6.wmf]2


            = 210  + 170

           = 380 (g)c) % mCaCO
[image: image7.wmf]3

 = 
[image: image8.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image9.wmf] x 100 = 95%

380

400

Vậy trong đá vôi CaCO3 chiếm 95%
Ngày soạn:  










 Tiết 26
                               Chương III- Mol & tính toán hoá học.

  Bài 18: MOL
I- Mục tiêu.

1, Kiến thức.

- Hs biết được các khái niệm: mol, khối lượng mol, thể tích mol của các chất khí ở đktc : 
2, Kĩ năng.

- Tính được khối lượng mol nguyên tử, mol phân tử của các chất theo công thức 
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm:    Rèn kĩ năng tính toán, óc tư duy sáng tạo .

II- Chuẩn bị.

Gv: Máy chiếu, máy tính
Hs: ôn lại cách tính PTK, khái niệm nguyên tử, phân tử...

III-Phương pháp dạy học:

     1-Phương pháp hoạt động nhóm.

     2-Phương pháp hđ độc lập.(tái hiện, tư duy, suy luận)

     3-Phương pháp dùng lời.

IV- Tiến trình bài giảng.

1- ổn địnhlớp: 
	        Kiểm tra sĩ số.   

Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	32
	

	
	8C
	30
	


  2- KTBC: không kiểm tra.

3 , Bài mới.
MB :Khi nói đến hoá học là ta nghĩ đến ng.tử, p.tử. Vậy : Nguyên tử là gì? Phân tử là gì? Em có nhận xét gì về kich thước của ng.tử, p.tử ?

Các em đã biết kích thước, khối lượng của ngtử, phân tử là vô cùng nhỏ bé không thể cân đo đếm được, Nhưng trong hoá học lại cần biết bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử, khối lượng & thể tích của chúng tham gia & tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng yêu cầu này, các nhà KH đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô (ngtử, phân tử) đó là MOL, ta nghiên cứu bài.

                              HĐ 1: Mol là gì?

Mục tiêu: Hs nắm được mol là gì? Biết tính được số hạt vi mô (ngtử, phân tử) khi biết số mol.

	HĐ của GV + HS
	Nội dung

	? Một tá bút chì gồm bao nhiêu chiếc

? Một gam giấy gồm bao nhiêu tờ

-HS trình bày

-GV chiếu slide 2 ->HS quan sát 1 mol nguyên tử Fe, một mol nước

-HS: 1 mol nguyên tử Fe là 1 lượng gồm 6.1023 ngtử Fe
1 mol phân tử H2O là 1 lượng gồm 6.1023phân tử H2O

? Mol nguyên tử là gì

? Mol phân tử là gì

* Từ đó ta biết MOL là gì?

Gv: Con số 6.1023 được gọi là số Avogađro (để kỷ niệm phát minh của nhà bác học Avôgađrô) & được kí hiệu là N, chỉ dùng cho những hạt vi mô như ngtử, phân tử.Con số 6.10​23 là  số được làm tròn từ số chính xác là 6,02204.1023
-> GV chiếu slide 3 giới thiệu về nhà Bac học Avogađro 

Để hình dung được con số 6.1023 to lớn đến nhường nào, yêu cầu hs đọc mục "Em có biết” 

-HS đọc nêu được: để ăn hết 1 mol gạo cần 20.000.000 năm
? Phân biệt 1 mol H  với 1 mol H2(slide 4)
GV phân tích: Vậy muốn tính số nguyên tử hoặc phân tử của chất đó ta làm ntn

-HS: sốmol . 6.1023 = số mol . n

* BT 1: Hãy cho biết số ngtử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau: 

N1,3  : a, 1,5 mol ngtö Al
              0,25 mol phân tử NaCl.

N2,4    b, 2 mol nguyên tử Fe.

            b, 1,5 mol phân tử H2O.

-HS hoạt đông nhóm 

? Nx số nguyên tử có trong 1,5 mol ntử Al với số phân có trong 1,5 mol H2O

-HS: số nguyên tử , phân tử bằng nhau => số mol =nhau
	- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hay phân tử của chất đó .

+ N= 6.1023, gọi là số Avogađro.

Sè ng.tö (p.tö) = sè mol. N 

= sè mol.6.1023



                           HĐ 2: Khối lượng mol (M)    ( 10 phút.)

Mục tiêu: Hs hiểu đựơc khối lượng mol là gì? Biết cách tính khối lượng mol.

	GV chiếu slide 10, 11, 12
Khối lượng mol là gì?

?  Kết luận gì về mối liên hệ giữa khối lượng mol M và số N

* Em hiểu thế nào khi nói: khối lượng mol ngtử H& khối lượng mol phân tử H2?

? Nhận xét gì về NTK, PTK của một chất với khối lượng mol nguyên tử hay phân tử chất đó
BT2:Tính khối lượng của:

N1,3: 1 mol ngtö N & 1 mol phân tử N2 
N2,4: 1 mol ngtö Al & 1 mol phân tử  Al2O3.

N5,6: 1 mol ptö CO & 1 mol phân tử H2S.

- HS hoạt động nhóm làm vào PHT

 Gv nhận xét kết quả của các nhóm.

.- Gv chốt lại kiến thức.
	-Khối lượng mol (kí hiệu là M)của 1 chất là khối lượng tính bằng gam
của N ngtử hoặc phân tử chất đó 

- Khối lượng mol ngtử hay phân tử của 1 chất có cùng số trị với NTK hay PTK của chất đó.


 Chuyển ý:Các em đã biết những chất khác nhau thì KL mol của chúng khác nhau.Vậy 1mol của   những chất khí khác nhau(CO2,, H2) thì thể tích có khác nhau không? Trước hết ta tìm hiểu” Thể tích mol chất khí là gì?”
HĐ 3: Thể tích mol chất khí    ( 13 phút.)

Mục tiêu: Hiểu được thể tích mol chất khí là gì?

Biết được: 1 mol của bất kì chất khí nào trong cùng điều kiện: nhiệt độ, áp suất đêù chiếm những thể tích bằng nhau. ở đktc (0 độ C, 1 atm) thể tích mol chất khí đều bằng24,4 l.

	- Gv chiếu slide 15 hướng dẫn HS qs 

Thể tích mol chất khí là gì?

- Gv: nhấn mạnh sử dụng cách gạch chân dưới từ chất khí, phân tử.

Hạt đại diện cho chất khí chỉ có phân tử: H2, N2, CO2….

- Gv yêu cầu HS n/cứu H3.1   nhận xét về lượng chất, thể tích, khối lượng trong 1 mol H2, 1 mol N2, 1 mol CO2? (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

- Gv thông báo: nếu ở đktc 0o C, 1 atm thể tích mol của các chất khí đều bằng 22,4 l .ở đều kiện bình thường 20 độ, 1atm 1 mol chất khí bất kì có thể tích bằng 24 l

GV lưu ý cho hs: Thể tích mol của chất lỏng và chất rắn khác nhau là không bằng nhau. Trong bài này ta không tìm hiểu về chúng.

-Gv y/c HS làm bài tập số 3a(SGK—65)

- GV đưa BT :Nếu  có 1 mol phân tử Cl2 &1 mol phân tử O2 hãy cho biết:

a, Số phân tử của mỗi chất bằng bao nhiêu?

b, Khối lượng mol của mỗi chất là bao nhiêu?

c,Thể tích mol các khí trên ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất là thế nào? Nếu ở đktc chúng có thể tích là bao nhiêu?

ở điều kiện bình thường 20 độ C, 1 atm chúng có thể tích là bao nhiêu?. 
	- Thể tích mol chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.

- Một mol của bất kì chất khí nào, trong cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau. Nếu ở nhiệt độ 0 độ C, 1 atm (đktc) thì thể tích đó là 22,4 l.

 


 4- Củng cố, đánh giá.   (3 phút)

a, Củng cố: Hs đọc phần KL SGK- 64.

b, Đánh giá: Sử dụng BT4( trắc nghiệm.)

Em hãy cho biết trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a, Số ngtö Fe có trong 1 mol ngtö Fe bằng số ngtö Mg trong 1 mol ngtö Mg

b, Số ngtử oxi có trong 1 mol phân tử O2 bằng số ngtử Cu có trong 1 mol ngtử Cu.

c, Khối lượng mol ngtử Clo là 35,5 gam.

d, , Khối lượng mol phân tử Clo là 35,5 gam.

e, ở cùng điều kiện thể tích của 0,5 mol khí N2 bằng thể tích của 0,5 mol khí SO3.

f, Thể tích của 1 gam khí H2 bằng thẻ tích của 1 gam khí O2.

                     Câu đúng: a, c, e.

                      Câu sai: b, d, f
5- HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài: Làm BT 1, 2, 3 (SGK- 65)

-Hs khá BT 4.

Gợi ý bài 4: Khối lượng của N phân tử các chất chính là khối lượng mol phân tử các chất đã cho.

V- Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:  

 











Tiết 27         

    Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích & lượng chất.

I- Mục tiêu
1, Kiến thức.

Biết được :

- Biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa lượng chất ( n ), khối lượng ( m ) và thể tích (V)

2, Kĩ năng. 
- Tính được m ( hoặc n hoặc V ) của chất khí ở đktc khi biết các đại lượng có liên quan.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
4, Thái độ, tình cảm. Giáo dục tính cẩn thận nghiêm túc
II- Chuẩn bị.

Gv: Phấn màu, bảng phụ nội dung các phiếu học tập.

Hs: Xem lại BT ở phần mol. Bảng nhóm

III-Phương pháp dạy học.

· Phương pháp hoạt động nhóm.

· Phương pháp tư duy lôgic.

· Phương pháp dùng lời.

IV- Tiến trình bài giảng.

1, ổn định     

	                          Kiểm tra  sĩ số

Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	32
	

	
	8C
	30
	


2, KTBC.

* Hs 1: Mol là gì? Khối lượng mol là gì? tính khối lượng 1 mol phân tử FeO & 0,5 mol phân tử FeO.
Trả lời: ĐN: Mol, khối lượng mol (SGK).

Khối lượng 1 mol phân tử FeO: M= 72 (g).

 Khối lượng 0,5 mol phân tử FeO là 0,5. 72= 36 (g).

* Hs 2: Thể tích mol của chất khí là gì?    ở đktc.

áp dụng: Tính thể tích ở đktc của 0,5 mol O2 & 0,1 mol N2.

Trả lời: Thể tích mol của chất khí (SGK).

Thể tích (ở đktc) của 0,5 mol O2 là: 0,5. 22,4= 11,2(l).

Thể tích (ở đktc) của 0,1 mol N2 là: 0,1. 22,4= 2,24 (l).

        3- Bài mới.

- Mở bài: Trong tính toán hoá học chúng ta phải chuyển đổi giữa lượng chất (tức là số mol chất) & khối lượng chất, giữa lượng chất khí & thể tích khí. Vậy giữa lượng chất & khối lượng chất, giữa lượng chất khí & thể tích khí có mối quan hệ với nhau ntn? n/c bài.

                  HĐ 1: Chuyển đổi giữa lượng chất & khối lượng chất ntn?

Mục tiêu: Biết chuyển đổi lượng chất (số mol chất) thành khối lượng chất& ngược lại biết chuyển đổi khối lượng chất thành lượng chất.  

	HĐ của GV + HS
	Nội dung

	- Từ phần KTBC, GV dùng phấn màu gạch chân.

Khối lượng của 0,5 mol FeO là 

0,5. M       = 0,5. 72 (g)

        (FeO)  

* Vậy muốn tính khối lượng của 1 chất khi biết lượng chất (số mol) ta làm ntn?

- Gv: nếu đặt kí hiệu số mol là n, khối lượng là m. Rút ra biểu thức tính khối lượng.

- Gv yêu cầu HS rút ra CT tính n, M

- Gv ghi lại công thức chuyển đổi trên bằng phấn màu.
áp dụng: 

 GV đưa bài tập 1: Y/c HS hoạt động nhóm

a, Tính khối lượng của 0,75 mol H2SO4.

b, Tìm khối lượng mol (M) của 1 chất, biết rằng 0,25 mol của chất này có khối lượng là 20 g.

c, Tính số mol (n) có trong 36 g nước.

GV giúp đỡ nhóm yếu.

GV y/c HS treo bảng nhóm

- Gv giúp hs khắc sâu kiến thức.                                                              
	-Nếu đặt n là số mol chất, M là khối lượng mol chất & m là khối lượng chất ta có công thức chuyển đổi sau: 

m= n. M =>  n= m: M  

M= m: n.


     HĐ 2: Chuyển đổi giữa lượng chất & thể tích chất khí ntn?

Mục tiêu: Biết chuyển đổi giữa lượng chất khí thành thể tích khí (đktc) & ngược lại.

	- Gv đọc phần KTBC.
Hs 2, dùng phấn màu gạch chân.

* 0,5 ; 0,1 biểu thị gì?

* Vậy muốn tính thể tích khí của 1 lượng chất khí (ở đktc) A làm ntn?

- Gv: nếu đặt n là số mol chất, V là thể tích chất khí (ở đktc) em hãyrút ra công thức tính thể tích (đktc).

* Khi biết thể tích chất khí (ở đktc) chúng ta có tính được số mol không?

áp dụng:

GV đưa BT2, y/c HS làm vào vở, 2HS lên bảng .

Bài tập 2:

 a, Tính thể tích (ở đktc) của 0,25 mol khí CO2.

b, Tính số mol của 8,96 l khí N2 ở đktc.

- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.


	- Nếu đặt n là số mol chất khí, V là thể tích chất khí (ở đktc) ta có công thức chuyển đổi: 

V= n. 22,4 (l).

=> n = V: 22,4 (mol)


4- Củng cố đánh giá.
a, Củng cố.

- Hs nhắc lại kiến thức toàn bài, một hai hs đọc Kl chung SGK.

b, Đánh giá. 

- Hãy điền các số thích hợp vào các ô trong bảng sau: 

- Các nhóm thảo luận khoảng 2 phút, cử đại diện điền. Mỗi nhóm viết một loại mực khác nhau, gv nhận xét cho điểm.

5-HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học bài, BT 1, 2, 3, 4 (SGK- 67). Hs khá BT 5, 6 (67)

*Gợi ý BT 5: n    = 100/ 32,    n      = 100/ 44.

                      (O2)                    (CO2)

* V    = 100. 24: 32 + 100. 24: 44= 129,552 (l).

    (hh)

V- Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:










 Tiết28
Bài luyện tập 4
I/ Mục tiêu:

1, Kiến thức :
- Củng cố cho h/s nắm vững các công thức chuyển đổi giữa: m, n, v

2, Kỹ năng :
- Rèn kĩ năng tính toán, chuyển đổi cho h/s qua đó giúp h/s nắm vững k/n mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí
3, Về tư duy:


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm :
- Giáo dục ý thức ôn luyện cho h/s

II/Chuẩn bị:
 Bảng phụ , phiếu học tập

III/Phương pháp: đàm thoại, tổng kết 

IV/ Tiến trình bài giảng:

1/ổn định lớp:1p

Kiểm tra  sĩ số



2/Kiểm tra bài cũ( 6p)
+H/s viết công thức chuyển đổi giữa : m, n, v,

+Chữa bài tập 3(a,b)/59

+Chữa bài 4(a,b)/59

3/Bài mới:

	Hoạt động GV + HS
	Nội dung

	Hoạt động 1:(20p)
Vận dụng chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất

+GV treo bảng phụ với bài tập 1sau:

Tính khối lượng của:

a/0,5mol H2, 0,25 mol N2, 0,125 mol H2SO4
b/1,8 . 1023 ptö H2O, 3,6 .1023 ptö Fe

+ GV yêu cầu các nhóm làm bài, sau đó gọi đại diện nhóm lên chữa

+GV lưu ý h/s: b/ Trước tiên phải đổi ra số mol,

Rồi tính khối lượng 

+GV phát phiếu học tập 2 cho cá nhân h/s

Tính số mol của hỗn hợp chất sau:

a/Hçn hợp gồm: 6,4g Cu, 11,2g Fe

b/Hçn hợp gồm: 9. 1023 ptö CuSO4 và 15.1023 ptö CuO

+GV cho h/s làm 5p ,gv thu lại 1 số phiếuvà gọi 2 h/s lên bảng chữa

GV chữa cho h/s

Hoạt động 2:(15p)
Chuyển đổi giữa thể tích và lượng chất

+GV treo bảng phụ với bài tập 3 sau:

a/TÝnh thể tích ở ®ktc của 8,8g CO2,2g H2
b/ 9.1023 ptử CO2, SO2, H2​, CO, ở cùng đk nhiệt độ và áp suất có thể tích bằng nhau không? Vì sao

+GV gọi đại diện 2 nhóm trình bày trên bảng
+GV chữa cho học sinh

+GV cho h/s làm bài 4:

a/ Tính số n của h/h khí sau: 13,44 lít CO và 20,16 l CO2(đktc)

b/Cho biết số ptử của các khí sau: 

33,6 l N2, 29,12 l H2(®ktc)

+GV gọi đại diện h/s chữa


	 Luyện tập:

Bài 1:

a/ mH2 = 0,5 .2 = 1g

   mN2 = 0,25.28= 7g

   mH2SO4 = 0,125 . 98 = 12,25g

b/ nH2O = 1,8 .1023 : 6. 1023  = 0,3 mol

    mH2O= 0,3 .18 = 5,4g

    nFe = 3,6 .1023 : 6. 1023 = 0,6 mol

   mFe = 0,6 . 56 = 33,6 g

Bài 2: 

a/ nCu =6,4 : 64 =0,1mol

    nFe = 11,2 : 56 = 0,2 mol

nhh = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol

 b/ nCuSO4= 9 .1023: 6.1023=1,5 mol

mCuSO4 =1,5 .160 = 240 g

nCuO =15.1023 : 6.1023 =2,5 mol

nh/h = 1,5 + 2,5= 4 mol

Bài tập 3:

a/ nCO2 = 8,8 : 44 = 0,2 mol

   nH2 = 2:2 = 1 mol

   VCO2 = 0,2 .22,4 = 4,48 l

    VH2 = 1 .22,4 = 22,4 l

b/ Thể tích có bằng nhau vì:

 Sè ptö = n = V 

Bài tập 4

a/ nCO = 13,44 : 22,4 = 0,6 mol

    nCO2 = 20,16 : 22,4 = 0,9 mol

    n hh = 0,6 +0,9 = 1,5 mol

b/ nN2 = 33,6 : 22,4 =1,5 mol

    nH2 = 29,12 : 22,4 = 1,3 mol

Sè ptö N2=1,5 .6.1023 =9.1023  ptö

Sè ptö H2=1,3 .6.1023=7,8.1023ptö




4/Củng cố:(3p)
+ GV yêu cầu h/s ghi nhớ các công thức chuyển đổi

+Vận dụng tính toán thành thạo

5/Hướng dẫn:(1p)
+Làm bài tập 5,6 (SGK, SBT)

+Đọc bài : Tỉ khối chất khí

V/ Rút kinh nghiệm
- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

Ngày soạn:                                         





Tiết 29
Tỉ khối của chất khí
I- Mục tiêu: 

1, Kiến thức.

Biết được :

 - Biểu thức tính  tỉ khối của khí A đối với khí B và đối với không khí .

2, Kĩ năng. 
- Tính được tỉ khối của  khí A đối với khí B, tỉ khối của khí A đối với không khí .
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm.
  Giáo dục tính cẩn thận, yêu thích bộ môn.
II- Chuẩn bị.

Gv:    Tranh vẽ SGK.

Hình vẽ cách thu khí Hiđrô & khí Oxi.

Hs:    Bảng nhóm.

III-Phương pháp dạy học.

- Phương pháp hoạt động nhóm.

- Phương pháp dùng lời.

- Phương pháp tư duy lôgíc.

IV- Tiến trình bài giảng.

1, ổn định lớp .

Kiểm tra  sĩ số


2, KTBC: không kiểm tra.

3, Bài mới.(2p)
* Mở bài: Vào ngày lễ tết có rất nhiểu bóng bay được thả lên trời trông rất đẹp. Những quả bóng bay đó được bơm khí gì?

Tại sao nó lại bay được lên trời trong khi bóng do ta thổi lại không bay lên cao được. Để giải đáp vấn đề này ta sẽ nghiên cứu bài.

HĐ 1: Bằng cách nào có thể biết đuợc khí A nặng hay nhẹ hơn khí B ?(20p)
Mục tiêu: biết cách xác định tỉ khối của khí A đối với khí B. Vận dụng công thức tính tỉ khối vào giải bài tập liên quan.

	HĐ của GV + HS
	Nội dung

	- Gv đưa bảng  phụ có nội dung tranh vẽ SGK

? Nhận xét về VA so với V khí B ở cùng điều kiện về nhiệt độ , áp suất?

? So sánh số mol của khí A với số mol của khí B?

Gv phân thích: VA: VB= nA: nB
Suy ra: Khối lượng khí A: Khối lượng khí B= MA: MB.

- Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bằng bao nhiêu lần, ta làm ntn?

-HS trình bày 

-Gv đưa ra công thức: dA/B= MA: MB.

dA/B: là tỉ khôi của khí A đối với khí B.-> Gv chốt lại kiến thức.

* áp dụng a, Khí Oxi nặng hay nhẹ hơn khsi Clo bao nhiêu lần? Khí Nitơ bao nhiêu lần?

b, Hãy tìm khối lượng mol của khí X có tỉ khối đôi với Oxi là 1,375.

- Hs hoạt động nhóm.

* Dựa vào công thức hoàn thành BT vào bảng nhóm.

a,    d        =   M     :  M    = 32: 71

       (O2/ Cl2)  (O2)      (Cl2) 

Khí O2  nhẹ hơn khí Cl2 , nặng bằng 32/ 71 lần khí Cl2.

                d        =   M     :  M    = 32:28

                (O2/ N2)    (O2)     (N2) 

Khí O2 nặng hơn khí N2 = 1,14 lần.

b,  d        =     M     :  M    = 1,375

     ( X/ O2)      (X)      (O2) 

    MX= 1,375. M    = 1,375. 32= 44.

                         (O2)

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	- Dựa vào công thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B:

dA/B =MA: MB.

     MA= dA/B. MB.

Trong đó: 

MA: Khối lượng mol của khí A.

MB: Khối lượng mol của khí B.

dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.

  


          HĐ 2: Bằng cách nào có thể biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí. (16p)
Mục tiêu: Biết cách xác định tỉ khối của một chất so với không khí.

Vận dụng công thức giải bài tập liên quan.

	H® của GV + HS
	Nội dung

	- Gv yêu cầu hs xem lại công thức trên.

Gv: Nếu B là không khí, công thức tỉ khối của khí A đối với không khí là ntn?

-HS trả lời
- Gv yêu cầu hs lên bảng viết.

* Không khí có phải là 1 chất không?

* Cho biết thành phần của không khí?

Thông báo: Khối lượng “mol không khí” là khối lượng của 0,8 mol N2 + khối lượng của 0,2 mol O2, một hs lên tính MKK
- Em hãy thay MKK= 29 vào công thức.

* Hãy rút ra công thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí.

-HS trình bày

* áp dụng: 

a, Hãy cho biết những khí sau: N2, SO2, NH3, nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần?

b, Hãy tìm khối lượng mol của khí A biết khí này có tỉ khối đối với không khí là 2,207. 

-HS làm theo nhóm-> Đại diện nhóm trình bày trên bảng
	- Công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí.

dA/ KK = MA: MKK.

    MA= dA/ KK. 29




4- Củng cố, đánh giá.(5p)
a, Củng cố.

- Hs đọc phần KL (SGK- 69) 

b, Đánh giá: HS làm bài tập   SGK

5- HDVN & chuẩn bị bài sau.(2p)
- Học thuộc bài, BT 1, 2, 3(SGK)

- Đọc mục: “ Em có biết”

V- Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn                               







Tiết 30  
                            Tính theo công thức hóa học
I- Mục tiêu.

1, Kiến thức.
Biết được :  ý nghĩa của  công thức hoá học cụ thể theo số mol, theo khối lượng hoặc theo thể tích ( nếu là chất khí )

 - Các bước tính  thành phần %  về khối lượng của các nguyên tố hoá học trong trường hợp chất khi biết công thức  .

- Các bước lập CTHH của hợp chất khi biết thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố tạo nên hợp chất 

2, Kĩ năng.
- Dựa vào CTHH :

+ Tính được tỉ lệ số mol, tỉ lệ khối lượng giữa các nguyên tố , giữa các nguyên tố và hợp chất .
+Tính được  thành phần % về khối lượng  của các nguyên tố khi biết CTHH 
- Xác định được CTHH của hợp chất khi biết thành phàn phần trăm về khối lượng các nguyên tố tạo nên hợp chất 
3, Về tư duy:


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4- Thái độ, tình cảm: - Giáo dục tính cẩn thận trong tính toán hoá học.
II- Chuẩn bị.

Gv: Bảng phụ, nội dung phiếu học tập.

Hs: ôn lại khái niệm mol, khối lượng mol.

III-Phương pháp dạy học.- Phương pháp hoạt động nhóm, dùng lời, tư duy lôgíc.
IV- Tiến trình bài giảng.

1. ổn định: 

2. KTBC. (5p)
* Hs 1; Có những khí sau: NH3, CO2, CO, CH4.

Những khí nào nặng hay nhẹ hơn KK? Và bằng bao nhiêu lần?

* Hs 2: Hãy tìm khối lượng mol của những khí có tỉ khối đối với khí O2 là: 1,375 
* Hs 3: Chữa bài 3 (69)

Đáp án: a, Đặt đứng bình Cl2, CO2, vì khí này nặng hơn KK.

b, Đặt ngược bình: H2,CH4 vì khí này nhẹ hơn KK.

3- Bài mới.

- Mở bài : Gv đưa ra 1 số công thức: C6H12O6, H2SO4….Cho biết ý nghĩa?
* Hs: Cho biết nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố, PTK.
* Gv: Từ những CTHH các em không những chỉ biết được thành phần các nguyên tố hoá học tạo nên chúng, mà còn xác định được thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất, nghiên cứu bài.

HĐ 1: Biết CTHH của hợp chất, hãy xác định thành phần & các ngtố trong hợp chất. (20p)
Mục tiêu: Biết xác định thành phần & theo khối lượng của các ngtố trong hợp chất.

	H® của GV + HS
	Nội dung

	- Gv cho hs nghiên cứu VD SGK, trả lời.

* Bài toán xác định thành phần % các nguuyên tố trong hợp chất được giải thích theo những bước nào?
-HS n/c thí dụ SGK trả lời

BT1: Một loại muối có công thức là K2SO4 em hãy xác định thành phàn % theo khối lượng của các nguyên tố.

- Gv hướng dẫn hs các bước làm BT, lần lượt gọi hs thực hiện từng bước.

-HS lần lượt lên bảng

- Gv chốt lại kiến thức.  
	+ Các bước tiến hành:

1- Tìm khối lượng mol của hợp chất.

2- Tìm số mol ngtử của mỗi ngtố có trong 1 mol hợp chất.

3- Thành phần % các ngtố có trong hợp chất.




                                   HĐ 2: Luyện tập (18p)
	- Gv đưa phiếu học tập 1: Tìm thành phần % theo khối lượng của các ngtố trong CO2

- Gv nhận xét, đánh giá.

- Gv đưa phiếu học tập 2:

 BT2:
N1: a, Tìm thành phần % các ngtố trong H2SO4.

N2: b, Biết thành phần chủ yếu của đường Saccazorơ (C12H22O11) hãy xác định thành phần % các ngtố C, H, O có trong Saccazorơ.

* BT 3 (SGK- 71)

* Trong 1 mol C12H22O11  có bao nhiêu mol  ngtö C, H,O?

* Vậy 1,5 mol C12H22O11  có bao nhiêu mol ngtö C, H, O.

- Gv yêu cầu 1 hs lên tính khối lượng mol đường.

- Một hs lên làm phần c.

- Gv sửa chữa, uốn nắn (nếu cần).
	- Hs thảo luận nhóm, làm vào bảng nhóm theo từng bước.

+ B1: M (CO2)     = 44 (g)

+ B2: Trong 1 mol CO2 có 1 mol C & 2 mol O.

+ B3:  % C= 12. 100%:44= 27,3%

           %O= 100%- 27,3%= 72,7%

- Đại diện nhóm lên bảng trình bày nhóm khác nhận xét, bổ sung.

  H2SO4: % H= 2. 100% :98= 2%

       % S= 32. 100%: 98= 32,6%  %O=100%-(2%+32,6%)= 65,4%

C12H22O11:

 %C= 12. 12. 100%: 342= 42,1%

% H= 22.100&: 342= 6,4 

 %O= 100%-(42,1+ 6,4)= 51,5%

- Hs đọc đề, phân tích đề.

- Hs: Trong 1 mol C12H22O11 có 12 mol C,  22 molH & 11 mol O

Vậy 1,5 mol C12H22O11 có 12. 1,5 mol C,  22. 1,5 mol H & 11. 1,5                 mol O

Trong 1,5 mol C12H22O11  cã 18 mol C, 33 mol ngtöH, 16,5 mol ngtö O.

- Hs: M(C12H22O11)  = 342 (g)
 Trong 1 mol đường có: 

mC= 12. 12= 144 (g)

mH= 22. 1= 22(g)

mO= 16. 11= 176 (g).

- Hs dưới theo dõi, nhận xét bổ sung.


4- HDVN & chuẩn bị bài sau. (2p)
- Học bài, BT 1, 3 (SGK- 71).

- Ôn lại công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích & lượng chất.

V- Rút kinh nghiệm
- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:
                                                                           
                                                                                                                          Tiết 31
Tính theo công thức Hoá học (Tiết 2)

I .Mục tiêu: 

1, Kiến thức :

Biết được :

 Các bước  lập  CTHH H/c’ khi biết thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố tạo nên hợp chất .

2, Kỹ năng:
Xác định được  CTHH của hợp chất khi biết thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố tạo nên hợp chất .
3, Về tư duy:

 
-  Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
II. Chuẩn bị:: 

GV: Bảng phụ.

HS: Ôn lại các công thức chuyển đổi, PHT

III. Phương pháp: 
Đàm thoại nêu vấn đề

IV. Tiến trình bài giảng:

1.ổn định lớp;       
2 Kiểm tra bài cũ . (5p)
HS1: Nêu các bước tính tỉ lệ % k/lg từng ng/tố

 áp dụng: Tính tỉ lệ % ng/tố trong H/c’ Al2O3, ZnO.

HS 2: Chữa bài tập 1/71

3.Bài mới:

Hoạt động 1: Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất

	Hoạt động của GV+ HS
	Nội dung

	*Hoạt động 1: 15p

? Muốn lập CTHH H/c’ khi biết hoá trị ta cần thực hiện qua những bước nào.

? Muốn lập CTHH H/c’ khi biết % k/lg ng/tố ta làm ntn.

+GV đưa vd ( y/c các nhóm ng/cứu và làm.

? Đại diện nhóm lên bảng trình bày.

+GV thống nhất, sửa cho HS.

? Vậy theo em cần thực hiện theo mấy bước.

+GV lưu ý:

-Nếu biết k/lg mỗi ng/tố ta chỉ chuyển ra mol.

-Nếu biết % k/lg mỗi ng/tè, k0 biết k/lg mol thì: CTTQ ; AxBy
Tìm x,y  : x = (%A: MA)(
                y = (%B : MB)( x/y = 

* Hoạt động 2: 17p

+GV yêu cầu từng nhóm làm bài vận dụng.

+Gọi HS chữa ( GV chữa cho HS.

+GV treo bảng phụ bài tập sau.

Xđ công thức HH H/c’ biết.

a.Trong H/c’: cứ 2gS kết hợp 3 gO.

b.Trong H/c’ có : % O = 72,7 %.

                            % C  = 27,3 %.

+Gọi 2 đại diện làm.

+GV chữa cho HS và lưu ý 1 số trường hợp cơ bản.
	1/ Thí dụ 

* Tóm tắt % Cu = 40%; % O = 20%

             %O = 40 % , M = 160 (g)

            ->X® CTHH.

Giải:

+Tìm k/lg từng ng/tố có trong 1 mol H/c’ 

mCu  = ( 160 . 40 ) : 100 = 64(g)

mS  = (160.20) : 100 = 32(g)

mO  = ( 160. 40) : 100 = 64 (g)

+Tìm số mol ng/tử mỗi ng/tố.

nCu = ( 64:64) =1(mol); nS = (32:32) = 1(mol)

nO = ( 64:16) = 4( mol)

+CTHH; CuSO4 

2/ Phương pháp giải

KL SGK(71)

2/Vận dụng.

VD2: % Fe = 70%; %O = 30%; M = 160.

m0 = (160.30): 100 = 48(g) ( 

n0 = (48:16) = 3(mol)

mFe = (160.70): 100= 112(g) ( 

nFe = (112: 56) = 2(mol)

CTHH: Fe2O3.

VD3: a/ nS = (2:32) = 0,0625 (mol)

nO  = (3:16) = 0,1875( mol).

nS  : nO = 0,0625 : 0,1875 = 1: 3 

CTHH: SO3
b/ CTTQ: CxOy.

x = (%C : MC ) =(27,3 : 12 ) = 2,275.

Y = (%O : MO ) = (72,7 :16) = 4,544.

X:y = 2,275: 4,544 = 1:2 

CTHH: CO2


4/ Củng cố:(3p)
+Nêu các bước lập CTHH khi biết % từng ng/tố và M.

+Lập CTHH khi biết tỉ lệ từng ng/tố

5/ Hướng dẫn về nhà; (5p)
Làm bài tập 5/71.

MA = 17.2 = 34(g)

mH  = (5,88 . 34 ) : 100 = 2(g) ( nH = 2:1 = 2     CTHH : H2S

mS = (94,12. 34) : 100 = 32 (g) ( nS = (32: 32) = 1.

V. Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:                                                                                                        Tiết 32
                                           Ôn tập học kì I

I/ Mục tiêu:

1, Kiến thức: 
+Hệ thống hoá cho học sinh kiến thức cơ bản về chất, hỗn hợp, phân biệt đơn chất và hợp chất, nguyên tử, phân tử

+Củng cố khái niệm về PƯHH, điều kiện, dấu hiệu nhận ra phản ứng hoá học

2, Kỹ năng:
 Rèn kĩ năng lập CTHH, PTHH, kĩ năng giải bài toán tính theo CTHH, và PTHH
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm: Giáo dục cho h.s ý thức tự giác trong ôn luyện 

II/ Chuẩn bị: 
GV: bảng phụ, phiếu học tập

HS: ôn tập KT chương 1, 2, 3

III/ Phương pháp:
Tổng quát, khái quát hoá

IV/Tiến trình bài giảng:

1/ổn định lớp:1p

Kiểm tra  sĩ số

2/Bài mới:

                  Hoạt động 1: I Kiến thức cần nhớ.

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	+GV nêu câu hỏi cho HS trả lời.

? phân biệt chất – vật thể.

? Chất tinh khiết, hỗn hợp, lấy ví dụ.

? Phương pháp tách chất khỏi H2.

? Phân biệt ng/tử, ph/tử.

? Phân biệt đơn chất, hợp chất.

+GV treo bảng phụ.

Hoàn thành các PTHH sau.

a/ Al   + ?   (         AlCl3 + H2
b/ Zn  + ?      t0        ZnO .

c/ Na  + ?   (          NaOH + H2 .

d/ Fe3 O4 + CO      t0         ? + CO2.

+GV gọi HS ghi lại công thức chuyển đổi.


	Chương1: Chất – nguyên tử – Phân tử.

+Vật thể: chất

+Hỗn hợp: nhiều chất trộn lẫn vào nhau.

+Chất tinh khiết: Không lẫn chất nào khác.

+Dựa vào tính chất vật lí tách riêng từng chất ra khỏi H2.

+Ng/tö: P, n, e.

+Ph/tử: Hạt đại diện chất.

Chương 2: Phản ứng HH.

a/ 2AL + 6 HCl ( 2AlCl3 + 3 H2
b/ 2 Zn + O2     t0      2ZnO.

c/ Na  + H2O ( NaOH + 1/2 H2 .

d/ Fe3O4  + 4CO     to     3Fe  + 4 CO2.

Chương3: Mol – Tính toán HH.


M = n. M (  n =           


V = n . 22,4 ( n =            

Sè N/tö ( P/tö ) = n. N 



Hoạt động2: Bài tập;

	+GV nêu bài tập: Nêu P2 tách riêng Muối và cát ra khỏi hợp chất của chúng.

GV treo bảng phụ:

Lập CTHH H/c’ sau: Li (I) và O

Ca và Cl; Na và CO3; Cu và SO4 Fe(III) và SO4 ; Zn và NO3 .

+Gọi 2 HS lên viết CTHH.

+GV treo bảng phụ với bài tập 3.

Đốt cháy sắt trong oxi sau phản ứng thu được 23,2g Fe3O4.

 a/LËp PTHH.

b/ tính mFe = ? .

c/ Tính V02 (đktc) và số P/tử O2 .

GV hướng dẫn HS cách giải.
	Bài 1: Hoà vào nước ( Lọc  ( cát

          Chưng cất ( muối

Bài 2: 

CaCl2, Na2CO3 , CuSO4 , Fe2(SO4)3, Zn(NO3)2

Bài 3: nFe3O4  =                = 0,1 mol

a/ 3Fe   + 2O2     t0       Fe3O4 .

b/ nFe = 3n Fe3O4 = 3.0,1 = 0,3 (mol)

mFe = 0,3 .56 = 16,8 (g)

c/ nO2 = 2n Fe3O4 = 2.0,1 = 0,2 (mol)

VO2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 (l)

Sè P/tö O2 = 0,2 . 6.1023 = 1,2.1023p/tö




3/ Củng cố: (3p)
GV treo bảng phụ bài tập sau: Cân bằng PTHH sau:

Na + O2---->  Na2O.

Fe3O4 +Al ---->  Al2O3 +  Fe

NaCl  +AgNO3 ----> NaNO3 +  AgCl

KOH + H3PO4 ---->  K3PO4 + H2O

4/ Hướng dẫn về nhà: (2p)
+ Ôn tập chuẩn bị thi học kì I

+Ghi nhớ các công thức chuyển đổi

+Phương pháp giải bài tập tính theo CTHH và PTHH

V/Rút kinh nghiệm:
- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:
                                         Tiết 33- Thi học kỳ I

I, Mục tiêu:
1, KT: Đánh giá sự nắm vững kiến thức của học sinh từ chương 1-> chương 3 về:

- Chất, nguyên tử, phân tử

- Phản ứng hóa học, định luật bảo toàn khối lượng, phương trình hóa học

- Mol và tính toán hóa học

2, KN: Vận dụng kiến thức vào bài làm
3, TĐ: Giáo dục HS ý thức nghiêm túc, tự giác làm bài

II, Phương pháp: Kiểm tra

III, Chuẩn bị: 

GV: Đề + đáp án, biểu điểm

HS: Ôn lại các kiến thức đã học

IV, Tiến trình bài giảng.

1/ ổn định: 
Nhắc nhở qui chế kiểm tra

2, Đề bài:

Câu 1(2 điểm): Phát biểu quy tắc hóa trị hợp chất 2 nguyên tố.

áp dụng : Lập công thức hóa học của hợp chất sau:

a) Ca(II) và nhóm NO3  (I)                     b) S(VI) và O
Câu 2(3 điểm): Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong phản ứng

a) Al + O2 --> Al2O3
b) K + H2O --> KOH + H2
c) Fe(OH)3 + HCl --> FeCl3 + H2O

Câu 3(2 điểm): Nêu phương pháp tách muối ăn từ hỗn hợp muối và cát 

Câu 4(1 điểm): Cho 6,5 (g) kẽm tác dụng với 7,3 (g) axit clohiđric HCl tạo ra x (g) muối kẽm clorua ZnCl2 và 0,2 (g) khí Hiđro. Tính x

Câu 5(2 điểm): 

a) Tính số mol và thể tích ở (đktc) của 32g khí SO2
b) Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố có trong mẫu phân bón NaNO3
                   Cho biết: NTK của Na=23, N=14, O=16, S=32

                               Đáp án, biểu điểm

	Câu
	Nội  dung
	Biểu điểm

	      Câu 1
	-Qui tắc hóa trị: Trong công thức hóa học , tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia

-L©p CTHH: Ca(NO3)2  , SO3
	1®

   1®

	Câu 2
	a) 4Al + 3O2 ( 2Al2O3
TL: số nguyên tử Al: số phân tử O2: số ptử =4: 3: 2

b) 2K + 2H2O ( 2KOH + H2 

TL: sè ng/tö K: sè pt H2O : sè pt KOH: sèpt H2 = 2: 2: 2:1

c) Fe(OH)3 + 3HCl ( FeCl3 + 3H2O

TL: sè p/tö Fe(OH)3 : sè p/tö HCl: sè p/tö FeCl3: sè p/tö H2O =1: 3: 1: 3
	1®

1®

1®

	Câu 3


	-Bỏ hỗn hợp muối ăn và cát vào cốc nước, khuấy đều

-Lọc qua phễu có giấy lọc thu lấy phần nước lọc vào ống nghiệm

-Dùng kẹp cặp ống nghiệm rồi đun nóng cho đến khi nước bay hơi hết thu được muối tinh khiết
	0,5đ 

1đ

0,5đ



	Câu 4
	 áp dụng ĐLBTKL ta có:

m(Zn)  + m( HCl) =  m(ZnCl2) + m(H2)

=> m(ZnCl2) = (6,5 + 7,3) - 0,2 = 13,6 (g)
	1 ®



	Câu 5
	a) nSO2 =0,5 mol            V®ktc =0,5. 22,4 = 11,2 lÝt

b) M(NaNO3) =85g

%Na = 27%   ,  %N = 16,5%  ,   %O = 56,5%
	1®

1®


V- Rút kinh nghiệm

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:









          Tiết 34
                                  Tính theo phương trình hóa học
I/Mục tiêu:

1, Kiến thức: 

Biết được :

- PTHH cho biết tỉ lệ số mol, tỉ lệ thể tích giữa các chất bằng tỉ lệ số nguyên tử hoặc số phân tử các chất trong phản ứng . 
- Các bước tính theo PTHH

2, Kĩ năng:

- Tính được tỉ lệ số mol giữa các chất theo PTHH cụ thể .

- Tính được khối lượng chất phản ứng để thu được một lượng sản phẩm xác định hoặc ngược lại

- Tính được thể tích chất khí tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hoá học .

3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí

- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm :
 Giáo dục ý thức cẩn thận , chính xác khi làm bài

II/ Chuẩn bị: 

GV: Bảng phụ, phấn màu + PHT

HS: ôn lại ý nghĩa của PTHH, các công thức tính toán hóa học.

III/Phương pháp: Đàm thoại, nêu vấn đề

IV/Tiến trình bài giảng:

1/ổn định lớp: (1p )     

Kiểm tra  sĩ số

2/Kiểm tra bài cũ: (7p)
HS1: Xác định công thức hoá học h/c A biết dA/H2 =8,5

%N= 82,4%, %H =17,6%

3/Bài mới:

	Hoạt động GV + HS
	Nội dung

	*Hoạt động 1: (33p)
Bằng cách nào tìm được k/lg chất tham gia – tạo thành.

+GV đưa vd ( y/c các nhóm thảo luận tìm các bước tiến hành.

+Đại diện các nhóm trình bầy.

? Theo em muốn giải bài toán tính khối lượng cần làm ntn.

+GV thông nhất cho HS các bước.

+GV treo bảng phụ với vd2;

? Các nhóm thảo luận.

? Đại diện các nhóm chữa.

+GV chữa cho HS.

+Muốn tính thể tích chất khí ta làm ntn.


	1/Bằng cách nào tìm được k/lg chất tham gia và chất tạo thành.

*VD1: +Tìm số mol CaCO3
nCaCO3 = (50:100) = 0,5 (mol)

+PTHH: CaCO3     t0     CaO + CO2.

Tìm số mol chất cần tìm.

Theo PTHH: nCaO  = nCaCO3 = 0,5(mol)

+Tìm k/lg. mCaO = n.M = 0,5 .56 = 28(g)

*VD2:

NCaO = (42:56) = 0,75 (mol)

PTHH: CaCO3       t0       CaO + CO2
Theo PTHH nCaCO3 = nCaO = 0,75 (mol)

MCaCO3 = 0,75 . 100 = 75(g)




4/Củng cố(3p)
+GV cho HS đọc KL.

+Ghi nhí CT chuyển đổi m = n . M , n = m:M; V = n . 22,4.

N = V: 22,4

5/Hướng dẫn về nhà:(1p)
+Làm bài tập; 1, 2, 3, 4, 5 /76.

+Bài tập 5 : Tìm MA = ?

                    Tìm CTHH A.

Vận dụng các bước giải bài toán tính theo PTHH làm.

V. Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:

                         









Tiết 35
                            tính theo phương trình hóa học( Tiếp)

I/ Mục tiêu:

1, Kiến thức:
- Củng cố cho HS các bước giải bài toán tính theo PTHH có vận dụng các công thức chuyển đổi

2, Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng viết CTHH – PTHH, tính toán áp dụng M, n, V, m.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng  dự đoán, suy luận hợp lí
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
II/ Chuẩn bị:

GV: Các dạng bài tập tính theo PTHH

HS: Ôn tập các công thức chuyển đổi giữa m, n, V

III / Phương pháp:
 Đàm thoại, nêu vấn đề.

IV/ Tiến trình bài giảng.

1/ổn định lớp. 1p                 

Kiểm tra  sĩ số

2/ Kiểm tra bài cũ: 7p

Nêu các bước giải bài toán tính theo PTHH? áp dụng chữa bài tập 1 (a,b)

Chữa bài tập 2.

3/ Bài mới:

	Hoạt động GV + HS
	Nội dung

	? Nêu các bước giải bài toán tính theo PTHH

HS: Từ các thí dụ SGK học sinh trình bày
? Theo em gồm mấy bước, khác bài toán tính khối lượng chỗ nào.

+GV treo bài tập 1;

+Các nhóm thảo luận làm.

? Đại diện nhóm chữa bài.

+GV : Tương tự bài tính: m chỉ khác 

V = n. 22,4.

+GV treo bảng phụ với bài tập 2: Y/cầu 1 HS chữa.

+GV chữa bài tập 2

-GV y/c 1 HS tóm tắt bài
HS đại diện tóm tắt

? Nêu các bước giải bài toán

+GV gọi 2HS chữa bài 3/75

Mỗi HS làm 2 phần.
HS nhận xét -> GV chữa cho HS


	1 Các bước giải bài toán tính theo PTHH. (15p)
+Chuyển số mol chất biết.

+Viết PTHH.

+Tìm số mol chất cần tìm.

+Tìm( m = n.M)  V   ( V = n.22,4 ) số P/tö (N/t’) = n.N

2/ Bằng cách nào tìm được thể tích chất khí tham gia và tạo thành.

VD1: C + O2 ( CO2
NO2 = ( 4 : 32 ) = 0,125 (mol).

Theo PTHH nCO2 = nO2 = 0,125 (mol)

VCO2 = n . 22,4 = 0,125 x 22,4 = 2,8 (l)

VD2: nC = (24 : 12) = 2 (mol)

  C + O2       t0      CO2
Theo PTHH nO2 = nC = 2 (mol)

VO2 = 2.22,4 = 44,8 (l)

II/ Luyện tập. (20p)
Bài 2/75.

a/ PTHH: S + O2    t0       SO2
b/nS  = (1,6 : 32) = 0,05 (mol)

VSO2 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (l)

Theo PTHH: nO2 = nS = 0,05 (mol)

VO2 = 1,12(l)

VKK = 1,12 x 5 = 5,6 (l)

Bài 3/75.

CaCO3       t0       CaO + CO2
a/ nCaO = (11,2 : 56) = 0,2 (mol)

nCaCO3 = n CaO  0,2( mol)

b/nCaO = (7:56) = 0,125 (mol) ( n CaCO3  = 0,125( mol).

MCaCO3 = 0,125 x 100 = 12,5 (g)

c/Theo PTHH: nCO2 = n CaCO3 = 3,5 (mol)

V CO2  = 3,5 x 22,4 = 78,4 (l)

d/ n CO2  = (13,44: 22,4) = 0,6 (mol)

Theo PT:  nCaCO3 = nCaO = nCO2 = 0,6(mol)

mCaCO3  = 0,6 . 100 = 6(g)

mCaO = 0,6 . 56 = 33,6 (g)

 


4/Củng cố;

5/Hướng dẫn về nhà:2p

+Lưu ý Hs: Nếu cho biết lượng 2 chất tham gia PƯ ta phải so sánh với PT tìm xem chất nào PU hết, chất nào dư. Tính lượng SP’ dựa vào chất tham gia PƯ hết.

+Ôn tập chương III.

V/ Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:                                                                                                        Tiết 36
Bài 23  - Bài luyện tập 4.

I- Mục tiêu.

1, Kiến thức.  

Biết cách chuyển đổi qua lại giữa các đại lượng.
+ Số mol chất (n) & khối lượng chất (m).

+ Số mol chất khí (n) & thể tích chất khí ở đktc (V)

+ Khối lượng cuả chất khí (m) & thể tích khí ở đktc (V)

- Biết ý nghĩa về tỉ khối chất khí, biết cách xác định tỉ khối của các khí này đối với chất khí kia & tỉ khối của chất khí đối với KK.

2, Kĩ năng.

- Vận dụng những kiến thức đã học để giải các bài toán hỗn hợp đơn giản tính theo CTHH & PTHH.

3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4- Thái độ, tình cảm:    - Giáo dục tính cẩn thận trong tính toán hoá học.
II- Chuẩn bị.

Gv: Bảng phụ có nội dung, hoàn thành sơ đồ cân sau:

                                       (2)                                         (3)

                                      (1)                                           (4)

                                                        (5)      (6)


Hs: ôn lại kiến thức đã học ở chương III.

III-Phương pháp dạy học.

- Phương pháp hoạt động nhóm, đàm thoại
- Phương pháp tổng hợp KT, tư duy độc lập

IV- Tiến trình bài giảng.

1- ổn định.                   Kiểm tra sĩ số.

   Kiểm tra  sĩ số

 2- KTBC: KT trong giờ học
3- Bài mới.

- Mở bài: Gv yêu cầu hs nhắc lại khái niệm đã học ở chương III.

              HĐ 1: Kiến thức cần nhớ.(20p)
Mục tiêu: Củng cố, hệ thống lại các khái niệm cơ bản của chương.

	HĐ của GV + HS
	Nội dung

	* Mol là gì?

* 1 mol ngtö Fe, 2,5 mol ngtö H, 3 mol phân tử  H2, 0,3 mol phân tử H2O.

Có nghĩa ntn?

* Rút ra công thức liên quan giữa số mol (n) & số hạt ngtử hay phân tử.

* Khối lượng mol là gì?

* Cách tính khối lượng mol?

Gv: Các câu sau có nghĩa ntn?

* Khối lượng mol của nước là 18 (g).

* Khối lượng mol ngtử của Oxi là 16 (g)

* Khối lượng mol phân tử của 1,5 mol H2 là 3 (g).

* Rút ra công thức chuyển đổi giữa khối lượng & lượng chất?

Gv: hãy cho biết.

* Thể tích mol của các chất khí ở cùng điều kiện nhiệt độ & áp suất?

* Thể tích mol cuả các chất khí ở đktc.

* Khối lượng mol & thể tích mol của những chất khí khác nhau?

* Rút ra công thức chuyển đổi giữa thể tích chất khí & lượng chất.

- Gv treo bảng phụ có nội dung: Hoàn thành sơ đồ câm (đã chuẩn bị).

- Gv đưa đáp án chuẩn.

         n= m: M.                 V= 22,4. n

m                          n                             V

         m= n. M                   n= V: 22,4.

Số hạt ngtử hoặc       n = Số hạt ngtử hay           

phân tử= n. N                       ptö: N

             Số hạt vi mô (ngtử hay phân tử)

Gv; Các câu sau có nghĩa ntn?

* Tỉ khối của khí A đối với khí B (dA/B) bằng 3,5.

* Tỉ khối của khí CO2 đối với KK với tỉ khối của khí CO2 so với KK bằng1,52.
	1, Mol:

- Số hạt nguyên tử hoặc phân tử               = n. 6.1023
(n: số mol ngtử hay số mol phân tử).

2, Khối lượng mol (M)

SGK- 78

* Mối quan hệ giữa lượng chất số mol – Khối lượng chất – Thể  tích chất khí (ở đktc).

4, Tỉ khối của chất khí.

dA/B= MA: MB

 dA/KK = MA: 29.


                                               HĐ 2: Bài tËp.(24p)
	Bài tập 1(SGK-79)

- Gv yêu cầu một hs đọc đề tóm tắt.

- Gv hướng dẫn hs.

+ Tính số mol ngtử S & O trong 1 mol hợp chất oxit.

+ Cho biết tỉ lệ kết hợp về số mol ngtử của ngtố trong oxit.

Bài tập 4 (SGK- 79)

- Gv yêu cầu hs đọc đề & tóm tắt.

* Nhắc lại các bước giải BT tính theo PTHH.

* Phần b trong bài tập này theo em có điểm gì đáng chú ý?

* Công thức V CO2 (đk phòng)

- Gv yêu cầu 2 hs lên bảng trình bày. hs khác nhận xét, bổ sung.

- Gv theo dõi, đánh giá sửa chữa nếu cần.

Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm.

N1: BT 2 (79)

N 2: Bt 3 (790

* Nhắc lại các bước tính CTHH. Tính theo PTHH.


	BT 1: (SGK- 79) 

* Tóm tắt: Oxit có 2 (g) S kết hợp với 3 (g) O.

CTHH đơn giản.

- Một vài hs trình bày theo hướng dẫn.

* Số mol ngtử của mỗi ngtố;

nS= 2: 32= 1/ 16.

nO= 3; 16= 3/ 16.
Trong hợp chất: số mol ngtử S : số mol ngtử O=1: 3.

BT 4 (SGk- 79)

+Tóm tắt: 

CaCO3  + 2HCl   (    CaCl2  +   CO2    + H2O

a, m CaCO3  = 10 (g)      ( mCaCl2     = ?

b, m CaCO3        = 5 (g)        

Mét mol khÝ (®ktc) CO2 = 24 (l)

- Hs: tính CO2 ở nhiệt độ phòng.

- Hs: V ®k phòng= n. 24 (l)

- Hai hs lên bảng trình bày. Lớp làm vào vở Bt, nhận xét bổ sung.

Giải: BT 4 (SGK_ 79)

CaCO3  + 2HCl           CaCl2   + CO2   + H2O

a, Số mol CaCO3

n CaCO3          = 10: 100= 0,1 9mol)

Theo PTHH: nCaCO3  = nCaCl2   =  0,1 (mol) 

      Khối lượng CaCl2 là: m= 0,1. 111= 11,1 (g) 

b, n CaCO3      = 5: 100= 0,05 (mol)

   Theo PTHH: nCO2   =  nCaCO3      = 0,05 (mol)

Thể tích CO2  thu được ở đk phòng:

V= n. 22,4= 0,05. 24= 1,2 (l)

- Hs tiến hành làm theo nhóm vào bảng nhóm, nhóm khác nhận xét bổ sung.

BT 2  Tóm tắt: % Fe= 36,8%
                %S= 20%

                %O= 42,2%

                 M= 152 (g)

             Tìm CTHH?

Giải: Khối lượng của mỗi ngtố trong 1 mol hợp chất.

mFe  = 56 (g)               m S  = 32 (g)

m O   = 152- 56- 32= 64 (g)

- Số mol ngtử của mỗi ngtố trong 1 mol hợp chất:

nFe    = 56: 56= 1 (mol); nS  = 32: 32= 1 (mol)

 nO= 4 (mol)    CTHH: FeSO4
* Bt 3 (79)

Tóm tắt: K2CO3   a, M= ?

                             b, %K ?, % C ?  %O  ?

-Hs lên bảng trình bày


4- HDVN & chuẩn bị bài sau.( 1p)
- Ôn lại toàn bộ kiến thức: học kì I.

- BT: 2, 4,  5 (SGK- 79), SBT: 22.2 & 22.3

V-Rút kinh nghiệm: 
- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………
Học kì II:
Chương IV:  oxi – không khí

Ngày soạn:                                      






Tiết 37
                       Bài 24- Tính chất của Oxi.

I- Mục tiêu.

1, Kiến thức. 

Biết được
 - Tính chất vật lí của Oxi.Trạng thái màu sắc, mùi, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí
- Một số tính chất hoá học của Oxi: tác dụng với phi kim (S, P…)

2, Kĩ năng. Rèn kĩ  năng quan sát,thí nghiệm hoặc hình ảnh phản ứng của oxivới S, P C, Fe rút ra nhận xét về tính chất hoá học của oxi.
-  Viết được các PTHH, 

- Tính được thể tích khí oxi( đktc ) tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng .
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm.    - Giáo dục ý thức cẩn thận, an toàn khi quan sát làm TN.
II- Chuẩn bị.

* Gv: Thí nghiệm quan sát tính chất vật lí của Oxi , phiếu học tập.

         Thí nghiệm đốt S, P trong Oxi.

+ Dụng cụ: đèn cồn, muôi sắt, đũa thuỷ tinh.

+ Hoá chất: 3 lọ chứa Oxi (đã thu sẵn), bột S, bột P.

* Hs: nghiên cứu trước nội dung bài.

III-Phương pháp dạy học.

- Phương pháp trực quan : quan sát thí nghiệm. 

- Phương pháp hoạt động nhóm,  tư duy độc lập

IV- Tiến trình bài giảng.

1- ổn định
 Kiểm tra  sĩ số

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	


2- KTBC.

3- Bài mới.

- Mở bài: Gv giới thiệu Oxi là nguyên tố hoá học phổ biến nhất (chiếm 49,4 % khối lượng vỏ TĐ) . Trong tự nhiên Oxi có ở đâu?

Hs: Trong tự nhiên Oxi tồn tại ở 2 dạng: 

+ Dạng đơn chất; chiếm 21% V không khí.
+ Dạng hợp chất: trong nước, đường, cơ thể động, thực vật.

                                    HĐ 1: Tính chất vật lí.

Mục tiêu: Hs tự rút ra tính chất vật lí của Oxi.

	H® của GV + HS
	Nội dung

	* Hãy cho biết KHHH, CTHH, NTK & PTK của khí Oxi?

- Gv cho hs quan sát lọ có chứa khí Oxi. 

* Nhận xét trạng thái, màu sắt, mùi?

- Gv: ở 20 độ C,1 lít nước hoà tan được 31 ml O2. Amoniăc tan được 700 lít trong 1 lít nước.

* Vậy khí O2 là chất tan nhiều hay tan ít trong nước?

* Làm thế nào để biết khí O2 nặng hay nhẹ hơn KK?

* Qua các phân tích trên rút ra kết luận về tính chất vậtlí của O2.

- Gv chốt lại kiến thức.


	- Kí hiệu hoá học: O

- Công thức của đơn chất: O2.

- NTK: 16, PTK: 32.

1, Quan sát.

2, Trả lời câu hỏi.

3, Kết luận.

- Oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước.

- Nặng hơn không khí.

- Hoá lỏng ở -183 độ C (có màu xanh nhạt)




HĐ 2: Tính chất hoá học.

         Mục tiêu: Biết được một số tính chất hoá học của O2. Viết đọc CTHH, PTHH.

	HĐ của GV + HS
	Nội dung

	- G yêu cầu hs đọc TN SGK, trả lời.

?Nêu cách tiến hành TN.

-HS: Dùng muôi sắt lấy một lượng nhỏ S bột đốt trên ngọn lửa đèn cồn, quan sát, nhận xét hiện tượng

- Gv tiến hành thí nghiệm, y/c HS chú ý: S cháy trong không khí với S cháy trong bình O2
- Hs quan sát, nhận xét

Hiện tượng: + S cháy trong KK: với ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt.

+ S cháy trong O2: ngọn lửa mãnh liệt. 
? Giải thích tại sao

-HS: Giải thích trong O2 chiếm 21% V không khí.

 - Gv thông báo: khói trắng được tạo ra là lưu huỳnh điôxit SO2 .Yêu cầu hs viết PTHH.

Lưu ý: S cháy với O2 khi có nhiệt độ.

- Gv yêu cầu hs nghiên cứu thí nghiệm, nêu cách tiến hành.

- Gv tiến hành TN.

Lưu ý hs: Lấy 1 lượng P đỏ, rất nhỏ.

+ Đưa muỗng sắt có chứa P vào lọ đựng khí O2, quan sát hiện tượng.

+ Đốt cháy P trong không khí rồi đưa nhanh vào bình chứa khí O2, quan sát nhận xét.

-HS quan sát: + P không tác dụng với O2 ở điều kiện thường.

+ P tác dụng với O2 khi có nhiệt độ, cháy ngoài KK với ngọn lửa nhỏ, cháy trong bình O2 với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khói trắng dày đặc dưới dạng bột.

- Gv thông báo: Bột trắng là phôtpho pentaoxit (P2O5). Yêu cầu hs viết PT.

* Có nhận xét gì về khả năng phản ứng của O2 với PT cho biết hoá trị của O2 trong hợp chất?


	1, Tác dụng với phi kim.

a, Với lưu huỳnh.

-Hiện tượng: 

+ S cháy trong KK: với ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt.

+ S cháy trong O2: ngọn lửa mãnh liệt. 
-PTP¦:

                 to
S   +     O2            SO2

(r)         (k)        (k)

b, Với Photpho.
-Hiện tượng: + P không tác dụng với O2 ở điều kiện thường.

+ P tác dụng với O2 khi có nhiệt độ, cháy ngoài KK với ngọn lửa nhỏ, cháy trong bình O2 với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khói trắng dày đặc dưới dạng bột.

-PTP¦: 

4P  +   5O2               2P2O5  

 (r)        (k)             (r)                                   ®iph«tphopenat«xit.    

KL:

- ở nhiệt độ cao khí O2 dễ dàng tham gia phản ứng hoá học với nhiều phi kim. 


                                   4- Luyện tập & củng cố.

	Bài tập 1: Có những chất sau: O2, S, P, C. Hãy cho biết trong những chất trên & hệ số thích hợp điền vào chỗ trống trong phản ứng hoá học sau: 

a, …..   + O2              SO2

b, …..   + 5O2             2P2O5

c, 2H​2   + ……           2H2O

d, ….    +  O2              CO2

Bài tập 2: 

Đốt cháy 6, 2 (g) P trong một bình có chứa 6,72 (l) khí O2 ở đktc.

a, Viết PTPƯ xảy ra.

b, Sau pư Phôtpho hay Oxi dư, số mol chất còn dư là bao nhiêu?

c, Tính khối lượng của hợp chất tạo thành.

- Gv hướng dẫn hs các bước yêu cầu hs trình bày. 
	- Hs  thảo luận nhóm, trình bày vào bảng nhóm.

* Nêu được: 

a    S   + O2               SO2

b,  4P   + 5O2             2P2O5

c, 2H​2   + O2                 2H2O

d,   C +  O2              CO2
- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung.

- Một hs đọc đề & phân tích.

+ Hs 1: a, Viết PTHH :

  4P   + 5O2             2P2O5

+ Hs 2: b, Số mol P: nP= 6,2: 31= 0,2 (mol)

Số mol O2: n= 6,72: 22,4= 0,3 (mol)

Lập tỉ số:

0,2/ 4 < 0,3: 5 tức P pư hết còn dư O2.

Theo PTHH: số mol O2 phản ứng là: 

n= 0,2. 5: 4= 0,25 (mol)

Vậy số mol O2 dư: n= 0,3- 0,25= 0,05 (mol).

* Hs 3: c, Theo PTHH 

4 mol P phản ứng tạo thành 2 mol P2O5.

Vậy 0,2 mol P pư tạo thành 0,1 mol P2O5.

Khối lượng P2O5 là: m= n.M= 0,1. 142= 14,2 (g)


5- HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài, BT 1, 4, 6 (SGK- 84) 

Học sinh khá: 24.2, 24.3

V- Rút kinh nghiệm.
- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày giảng:  








         Tiết 38
                 Bài 24 - Tính chất của Oxi   (tiếp)
I- Mục tiêu.

1, Kiến thức.

- Biết được một số tính chất hoá học của Oxi.Oxi là kim loại hoạt động hoá học mạnh đặc biệt ở nhiệt độ cao :Dễ dàng tham gia phản ứng hoá học với  nhiều kim loại ( Fe, Cu…) & hợp chất CH
[image: image10.wmf]4

….. Trong các hợp chất hóa học, nguyên tố Oxi có hoá trị II.

-Sự cần thiết  của Oxi trong đời sống .

2, Kĩ năng.
 Rèn kĩ  năng quan sát,thí nghiệm hoặc hình ảnh phản ứng của oxivới S, P C, Fe rút ra nhận xét về tính chất hoá học của oxi.
-  Viết được các PTHH, 

- Tính được thể tích khí oxi( đktc ) tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm.  - Giáo dục ý thức an toàn vệ sinh khi làm TN.
II- Chuẩn bị.

-Gv:* Hoá chất: + Thu sẵn 2 lọ khí O2 (trước 10 phút)
                           +Dây thép có đầu quấn hình lò xo, than củi.

*Dụng cụ: Diêm, đèn cồn, muôi sắt.

-Hs: lò xo bút bi.

III-Phương pháp dạy học.

- Phương pháp trực quan : quan sát thí nghiệm. 

- Phương pháp hoạt động nhóm, tư duy độc lập

IV- Tiến trình bài giảng.

1-- ổn định.
 Kiểm tra  sĩ số

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	



2- KTBC.
- Hs 1: Nêu tính chất vật lí của Oxi.

Viết PTHH thể hiện Oxi tác dụng với S, P.

Trả lời: - Tính chất vật lí của Oxi: chất khí, không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước, nặng hơn không khí, hoá lỏng ở nhiệt độ -183 độ C.

Viết PTHH;    S   + O2                SO2

             4P    +  5O2                        2P2O5

3- Bài mới.

                                    Hđ 1:  Tác dụng với kim loại.

Mục tiêu: Biết O2 phản ứng được với KL. Viết PTHH.

	HĐ của GV + HS
	              Nội dung

	- Gv yêu cầu hs nghiên cứu TN SGK, nêu cách tiến hành.

GV hướng dẫn những thao tác cần lưu ý

- Gv yêu cầu 1 hs lên tiến hành TN, gv quan sát uốn nắn thao tác.

+  Lấy 1 đoạn dây Fe nhỏ đưa vào lọ chứa khí O2, nhận xét dấu hiệu của phản ứng?

+ Quấn thêm một đầu dây sắt một mẩu than gỗ, đốt cho nóng rồi đưa vào lọ chứa khí Oxi, nhận xét hiện tượng.

HS: +Fe không t/d với oxi ở nhiệt độ thường

+ Fe cháy mạnh sáng chói không có ngọn lửa không có khói tạo ra hạt nhỏ màu nâu khi có nhiệt độ

-GV thông báo: Các hạt nhỏ màu nâu là Fe (II), Fe (III) oxit, CTHH là Fe3O4 yêu cầu hs lên bảng viết PT.

-HS viết PTHH

- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.
	-Hiện tượng:

+Fe không t/d với oxi ở nhiệt độ thường

+ Fe cháy mạnh sáng chói không có ngọn lửa không có khói tạo ra hạt nhỏ màu nâu khi có nhiệt độ

-PTP¦:

3Fe + 2O2             Fe3O4

(r)       (k)         (r)

                  oxit sắt từ.




HĐ 2: Tác dụng với hợp chất.

           Mục tiêu:  Biết đựoc O2 phản ứng với hợp chất. Viết PTHH.

	HĐ của Gv
	Nội dung

	- Gv giới thiệu: tất cả các phản ứng cháy là do chất đó tác dụng với khí O2

? Kể tên những hợp chất có thể cháy được
- HS thảo luận các hiện tượng thực tế

- Oxi có thể tác dụng với nhiều hợp chất: xenlulôzơ, mêtan, butan…
GV: Khí mêtan có trong bùn ao, khí biôga) cháy trong không khí tạo thành khí cacbonic, nước đồng thời toả nhiều nhiệt.

- Gv yêu cầu hs viết PTHH.

?Qua phản ứng của O2 tác dụng với PK, Kl & hợp chất, em có kết luận gì về đơn chất O2
* Xác định hoá trị của O2 trong các hợp chất?

HS: O2 là đơn chất phi kim rất hoạt động, đặt biệt ở nhiệt độ cao. Trong các hợp chất hoá học O2 có hoá trị II.
	- Khí O2 tác dụng với nhiều hợp chất như: xenlulôzơ, mêtan, butan…
CH4  + 2O2               CO2  + 2H2O (k)       (k)          (k)     (h)  




4- Củng cố, đánh giá.

a, Củng cố: Hs đọc phần KL SGK-83.

b, Đánh giá.

- Gv yêu cầu hs làm BT 2-84.

Hs làm vào bảng nhóm, gv nhận xét, cho điểm.

* Đáp án Bt 3 (SGL- 84)    2C4H10    +      13O2                8CO2    + 10H2O 

- Gv đưa BT N1: Tính thể tích khí O2 ở đktc cần thiết để đốt cháy hết 9,6 (l) khí CH4 .

N2: Tính khối lượng của khí cacbonic sinh ra khi đốt 6 (g) C.

- Hs làm vào bảng nhóm 5 phút, đại diện nhóm trình bày.

* Đáp án nhóm 1: 

CH4    +     2O2                CO2    + 2H2O

Số mol khí CH4 là: n= 9,6: 16= 0,6 (mol)

Theo PTHH: n     = 2.n       = 2. 0,6= 1,2 (mol).

                      (O2)      (CH4)

Thể tích khí Oxi (đktc) cần dùng là: V= 1,2. 22,4= 26,88 (l)

N2: C    +      O2             CO2

 Số mol C tham gia phản ứng: n= 6: 12= 0,5 (mol)

Theo PTHH: n    = n        = 0,5 (mol)

                      (C)     (CO2)

Khối lưọng của khí cacbonic sinh ra là: 0,5.44= 22 (g)

5- HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài, BT: 1, 2, 6(SGK-64), Hs kh¸:BT 5 (84)

* Gợi ý BT 5(84)

- Lượng tạp chất S có chứa trong 24 kg than đá là:

0,5. 24: 100= 0,12 (kg) = 120 (g)

PTHH: S   + O2                SO2
Theo PTHH: n    = n         = 3,75 (mol)

          (S)     (SO2)

Vậy thể tích SO2 tạo thành (đktc): V= n .22,4= 3,75. 22,4= 3,75. 22,4= 84 (l)

- Lượng tạp chất C có chứa trong 24 kg than đá là:

        98. 24: 100= 23,52 (kg)= 23520 (g)

Số mol C: n= 23520: 12= 1960 (mol)

PTHH: C  +    O2          CO2

Theo PTHH: n    = n         = 1960 (mol)

                      (C)     (CO2)

Thể tích CO2 (đktc) là: 1960. 22,4= 43904 (l)

V- Rút kinh nghiệm.

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:









 Tiết 39
Bài 25 - Sự oxi hóa, Phản ứng hoá hợp,

ứng dụng của Oxi.

I- Mục tiêu.

1, Kiến thức.

Biết được :

- Sự oxi hoá là sự tác dụng của oxi với một chất khác .

- Khái niệm phản ứng hoá hợp 

-  ứng dụng của Oxi trong đời sống và sản xuất
2, Kĩ năng.  
- Xác định được có sự oxi hoá trong một số hiện tượng thực tế 

- Nhận biết được một số phản ứng hoá học cụ thể thuộc loại phản ứng hoá hợp .

3, Về tư duy:

 
_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm. - Giáo dục ý thức an toàn vệ sinh khi làm TN.
II- Chuẩn bị.

Gv: Tranh vẽ ứng dụng của Oxi, bảng phụ nội dung học tập.

Hs: Sưu tầm một số tranh ảnh & ứng dụng của Oxi trong đời sống & sản xuất.

III-Phương pháp dạy học.

- Phương pháp đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm.

- Phương pháp trực quan : quan sát tranh  

III- Tiến trình bài giảng.

1. ổn định. 
Kiểm tra  sĩ số


2- KTBC.

	Hs 1: Nêu tính chất hoá học của Oxi? Viết PT minh hoạ.

Hs 2: Đốt cháy 3,2 (g) S trong bình chứa 6,4 (g) O2 tạo thành lưu huỳnh đioxit. Tính khối lượng của SO2 tạo thành.

* Bài này có thể giải theo cách khác không? (Nếu hs không có cách giải khác, gv hướng dẫn hs cách 2 dựa vào ĐLBTKL)  
	- Hs 1 : Trả lời lí thuyết, viết PT vào góc bảng.

- Hs 2: Trình bày trên bảng.

Hs khác làm vào giấy nháp.

a, PTHH: S   + O2                SO2
nS= 3,2: 32= 0,1 (mol)

n   = 6,4: 32= 0,2 (mol)

 (O2)

Lập tỉ số: 0,1/ 1 < 0,2/ 1 tức S hết, O2 dư.  Tính SO2 theo S.

Theo PTHH: n  = n        = 0,1 (mol)
                                      (S)   (SO2)

Khối lượng của SO2  là: 0,1. 64= 6,4 (g).




3- Bài mới:

Mở bài: Gv giới thiệu từ phần KTBC ( tính chất của oxi).

HĐ 1: Sự oxi hóa.

Mục tiêu: Hs hiểu được sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa, biết dẫn ra được những VD để minh hoạ 
	HĐ của GV + HS
	Nội dung

	- Gv yêu cầu hs nhận xét các PT thể hiện tính chất hoá học của Oxi (phần KTBC)

* Cho biết các phản ứng này có đặc điểm gì giống nhau?
- Hs: Các phản ứng đó đều có Oxi tác dụng với chất khác.

- Gv : Những phản ứng hoá học kể trên đựơc gọi là sự oxi hoá các chất đó.

Vậy sự oxi hoá một chất là gì?

- Gv yêu cầu hs đọc định nghĩa.

GV nhấn mạnh: chất đó có thể là đơn chất hay hợp chất.

?Em hãy lấy VD về sự oxi hoá xảy ra trong đời sống hàng ngày.


	Sự oxi hoá là sự tác dụng của oxi với một chất.

Lưu ý : Chất đó có thể là đơn chất hay hợp chất.




HĐ 2: Phản ứng hoá hợp.

Mục tiêu: tự phát biểu khái niệm hoá hợp. Nhận biết phản ứng hoá hợp.

	HĐ của Gv
	Nội dung

	GV treo bảng phụ có nội dung sau: BT1: Hãy nhận xét, ghi số chất PƯ, số chất sản phẩm trong các PƯ sau:

P¦HH

Số chất PƯ

Số chất sản phẩm

1,   4P  + 5O2         2P2O5
2, CaO + H2O       Ca(OH)2

3,  2Fe + 3Cl2       2FeCl3
4, 4Fe(OH)2 + 2 H2O + O2

          4Fe(OH)3
NX số chất PƯ và SP trong các pư trên

HS : Số chất PƯ  có thể là 2 hoặc 3 & số chất SP trong các PƯ đều là 1

?Các PƯ trên gọi là Pư hoá hợp. Vậy pư hoá hợp là gì ?

Hs phát biểu

GV đưa BT 2: Hoàn thành các PƯ sau:

A, Cu  + ?             CuO

B, ?    + O2            2Al2O3
C, H2O ( H2  +  O2
Trong các PƯ trên PƯ nào là PƯ hoá hợp ? giải thích ?

HS làm vào bảng nhóm

A, 2Cu  + O2          2 CuO

B, 4Al + 3O2           2Al2O3
C,2H2O ( 2H2  +  O2
PƯ A, B là PƯ hoá hợp
	a, Định nghĩa:

-Phản ứng hoá hợp là PƯHH trong đó chỉ có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.

b, VD:

 CaO + H2O  (     Ca(OH)2

  2Fe + 3Cl2       2FeCl3



Hoạt động 3: ứng dụng của oxi
Mục tiêu : Biết được ứng dụng của oxi cần cho sự hô hấp của người , động vật , sự đốt nhiên liệu
	HĐ của GV + HS
	Nội dung

	GV y/c HS quan sát H4.4, trả lời:

?Hãy kể những ứng dụng của oxi mà em biết trong cuộc sống?

-HS: HS quan sát H4.4, trả lêi:øng dông oxi

+ Làm hh  nổ 

+ Đốt nhiên liệu

+ Lò luyện gang …

GV treo tranh , HS trình bày

GV chốt lại KT

y/c HS đọc thêm phần giới thiệu đèn xì
	A, sự hô hấp 

B, Sự đốt nhiên liệu




4- Củng cố
a-HS đọc KL chung SGK

b- GV y/c HS làm BT 2 (SGK)

5- Hướng dẫn về nhà

- Học thuộc bài +Làm BT 1,4,5 (SGK)

gợi ý BT5: a- Càng lên cao không khí càng loãng, tỷ lệ oxi càng giảm vì oxi nặng hơn không khí

   b- Vì trong bình oxi diện tích tiếp xúc giữa oxi với chất cháy nhiều hơn và không mất 1 phần nhiệt để đốt nóng các khí khác.

V- Rút kinh nghiệm.

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:










 Tiết 40
                                               Oxit

I .Mục tiêu:

1, Kiến thức: Học sinh nắm được: Định nghĩa oxit,
- Cách lập  công thức oxit, 
- cách gọi tên oxit nói chung, oxit của kim loại nhiều hoá trị , oxit của phi kim nhiều hoá trị
- Khái niệm oxit axit, oxit baz¬

2, Kĩ  năng :
-Phân loại oxit bazơ , oxit axit dựa vào CTHH  của một chất cụ thể .
- Gọi tên một số oxit theo CTHH hoặc ngược lại.

- lập CTHH của o xit khi biết hoá trị của nguyên tố và ngược lạibiết CTHH cụ thể , tìm hoá trị của nguyên tố  

3, Về tư duy:

- Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm: Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi tr​ường, đảm bảo an toàn.

II. Chuẩn bị:
+GV: Bảng phụ 

+HS : phiếu học tập

III. Phương pháp: Trực quan, nêu vấn đề

IV. Tiến trình bài giảng:

1.ổn định lớp:1p
 Kiểm tra  sĩ số



2. Kiểm tra bàt cũ: 7p

+ Nêu k/ n sự o xi hoá và phản ứng hoá hợp? Lấy ví dụ.

+ Chữa bài tập 2/87

3.Bài mới:
	Hoạt động GV + HS
	Nội dung

	*Hoạt động 1:7p

GV sử dụng các công thức hoá học sản phẩm mà h/s viết ở góc bảng phụ, yêu cầu học sinh nhận xét về thành phần các o xit đó

? Vậy o xit là gì

+Gv nhắc lại cho h/s

+Gv treo bảng phụ bài tập 1 sau:Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại o xit:

a, K2O  .  b, CuSO4  .    c, Mg(OH)2.   d, H2S

e, SO3 .    f, Fe2O3  .      g,  H2SO4
Các hợp chất là o xit là: a, e, f.

? Các hợp chất còn lại không phải là o xit , vì sao

* Hoạt động 2:5p

GV yêu cầu h/s nhắc lại qui tắc hoá trị đối với hợp chất 2 ngtố, nhắc lại thành phần của o xit

? Hãy viết công thức chung của o xit

*Hoạt động 3:8p

? Theo em dựa vào thành phần, có thể chia o xit thành mấy loại( 2 loại)

? Em hãy cho biết kí hiệu của một số phi kim thường gặp

? Em hãy lấy ví dụ 3 o xitaxit

+GV treo bảng phụ sau: 

 CO2- a xit cacbonic: H2CO3
 P2O5- a xit photphoric: H3PO4
 SO3- a xit sunfuric : H2SO4
? Vậy oxit axit là gì

+Tương tự gv yêu cầu h/s nêu ví dụ các kim loại thường gặp, sau đó lấy ví dụ o xit bazơ

+ GV treo bảng phụ với nội dung sau:

K2O – baz¬ tương ứng : KOH- Kalihi®roxit

CaO--………………..Ca(OH)2- Canxihi®roxit

MgO-………………..Mg(OH)2- Magiehi®roxit

? Vậy o xit bazơ là gì

*Hoạt động 4: 10p

+GV nêu nguyên tắc đọc tên o xit

+ Lưu ý đối với kim loại và phi kim có nhiều hoá trị

+GV yêu cầu h/s đọc tên oxit bazơ ở phần trên?

+Đọc tên các oxit axit ở phần trên?

+ GV treo bảng phụ bài tập 2:

Trong các o xit sau, o xit nào là o xit xit ? O xit nào là oxit ba zơ : Na2O, CuO, Ag2O, CO2, N2O5,

SiO2, Fe2O3, SO2. Hãy gọi tên các oxit đó
	I.§Þnh nghĩa oxit:

+ O xit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là o xi

+Ví dụ: K2O, SO3, Fe2O3, CaO, P2O5
II. Công thức :

                      MxOy
Trong đó: 

M: kí hiệu của 1NTHH có hóa trị a

O: kí hiệu của oxi

=> a . x = II .y

III. Phân loại:

a, O xit axit:

CO2, P2O5, SO3
Oxit axit thường là o xit của phi kim và tương ứng với một axit

b,Oxitbaz¬: 

K2O, CaO, MgO

Oxitbazơ thường là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ

IV. Cách gọi tên:

Tên o xit = Tên nguyên tố + o xit

+Nếu kim loại có nhiều hoá trị đọc kèm hoá trị

+Nếu phi kim có nhiều hoá trị đọc kèm tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim, số ngtử oxi


4. Củng cố:5p

+ GV cho học sinh chơi trò chơi theo nhóm: Dán các tấm bìa có ghi các CTHH vào phần tên gọi (ghi trên bảng phụ)

Gồm các CTHH sau: CO2, BaO, Fe2O3,SO3,SO2, CuSO4, NaCl, H2SO4, Mg(OH)2, P2O5, CuO 

+Yêu cầu các nhóm nhắc lại nội dung chính của bài.

5. Hướng dẫn về nhà:2p

+Học bài, làm bài tập : 1,2,3,4,5/91/sgk

+ Đọc bài : Điều chế o xi

V. Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn: 










Tiết 41
              Bài 27: điều chế khí oxi . phản ứng phân hủy   

I, mục tiêu

1, Kiến thức:
+ Học sinh biết phương pháp điều chế, cách thu khí oxi trong phòng thí nghiệm và cách sản xuất oxi trong công nghiệp

+ Học sinh biết khái niệm phản ứng phân huỷ 

2, Kĩ năng: 
-Viết được phương trình điều chế khí O
[image: image11.wmf]2

từ KClO
[image: image12.wmf]3

 và KMnO
[image: image13.wmf]4


 -Tính được thể tích khí oxi ở ( đktc ) Được điều chế từ PTN và công nghiệp

- Nhận biết được một số phản ứng cụ thể là phản ứng phân huỷ hay hoá hợp
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm: Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi tr​ường, đảm bảo an toàn.

II. Chuẩn bị: 

GV: Chuẩn bị thí nghiệm điều chế từ KMnO4 
        Thu oxi bằng cách đẩy kk và đẩy nước.

+Dụng cụ: Giá sắt, ống nghiệm, ống dẫn khí, đèn cồn, diêm, chậu thuỷ tinh, lọ thuỷ tinh có nút nhám (2 chiếc), bông.

+ Hoá chất: KMnO4
HS: n/c trước bài
III.Phương pháp: Thực hành, trực quan.

IV.Tiến trình bài giảng:

 1.ổn định lớp:1p 
Kiểm tra  sĩ số



2.Kiểm tra bài cũ:7p

+Nêu định nghĩa o xit, phân loại, lấy ví dụ

+Chữa bài tập 4,5/ 91

3.Bài mới:

	Hoạt động GV + HS
	Nội dung

	*Hoạt động 1:12p

+ GV giới thiệu cách điều chế o xi trong phòng thí nghiệm và cho h/s ghi:

+GV làm thí nghiệm điều chế o xi từ KMnO4
+ Gọi 2 học sinh lên thu khí o xi bằng cách đẩy không khí và đẩy nước

+ Gv hỏi h/s :

? Vì sao có thể thu o xi bằng cách trên, khi thu o xi bằng cách đẩy không khí ta phải để ống nghiệm như thế nào. Vì sao? 

+ Gv viết sơ đồ điều chế o xi và yêu cầu h/s cân bằng PTHH

*Hoạt động 2:7p

+GV giới thiệu về nguyên liệu điều chế o xi trong công nghiệp

+ GV giới thiệu cách sản xuất o xi từ không khí

+GV giới thiệu cách điều chế o xi từ nước

+GV yêu cầu HS về nhà đọc thêm 
*Hoạt động 3:10p

+GV cho học sinh nhận xét các phương trình phản ứng trong bài và điền vào những chỗ trống về số chất phản ứng và số chất sản phẩm

+Học sinh nhận xét

? Vậy theo em phản ứng phân huỷ là gì.

? Hãy so sánh phản ứng phân huỷvà phản ứng hoá hợp và điền vào bảng sau:

Số chất phản ứng

Số chất sản phẩm

Phản ứng hoá hợp

Phản ứng phân huỷ

+GV yêu cầu học sinh làm bài luyện tập 1 sau vào phiếu, đồng thời g/v treo bảng phụ:

Cân bằng các PTPƯ sau và cho biết trong các phản ứng sau phản ứng nào là phản ứng hoá hợp, phản ứng nào là phân huỷ:

a, FeCl2 + Cl2 ( FeCl3
b,CuO   + H2 ( Cu  +  H2O

c, KNO3  (  KNO2  +  O2
d, Fe(OH)3 ( Fe2O3   +   H2O

e, CH4  +  O2  (  CO2 +  H2O

+Gọi 1 h/s lên chữa, đồng thời thu vở 1 số học sinh chấm
	I.Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: 

+Trong phòng thí nghiệm, khí o xi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu o xi và dễ bị nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao như :

 KMnO4, KClO3.

+Cách thu o xi:

Đẩy không khí 

Đẩy nước

+Phương trình hoá học:

 2KClO3 (2KCl + 3O2
2KMnO4 ( K2MnO4 +MnO2 + O2
II. Sản xuất oxi trong công nghiệp (SGK)
III. Phản ứng phân huỷ:

Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó có một chất mới sinh ra từ hai hay nhiều chất ban đầu




4. Củng cố: 5p

GV cho học sinh làm bài luyện tập 2:Tính khối lượng KClO3 đã bị nhiệt phân, biết rằng thể tích khí o xi thu được sau phản ứng là: 3,36l (đktc)

GV gọi h/s lên bảng chữa: 

             Phương trình hoá học:  2KClO3  (  2KCl  +  3O2
             nO2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol

            Theo PTHH: nKClO3  = 2nO2 : 3 = 0,15 x2 : 3 =0,1 mol

             MKClO3 =122,5g

               m,KClO3 = 0,1 x122,5 =12,25g 

GV nhận xét và sửa cho h/s

5.Hướng dẫn về nhà : 3p

+ Học bài và làm bài tập : 1,2,3,4,5,6/94

+Đọc bài không khí – sự cháy

V.Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn: 










Tiết 42
                                         Không khí – Sự cháy.                     

I, Mục tiêu: 

1, Kiến thức.

- Biết được :

+  Thành phần của không khí theo thể tích và khối lượng
2, Kĩ năng.

- Kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm: Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi tr​ường, đảm bảo an toàn.

II- Chuẩn bị.

Gv: Chuẩn bị thí nghiệm để xác định thành phần của không khí.

D.cụ: Chậu thuỷ tinh, ống thuỷ tinh có ô vạch, muôi sắt, đèn cồn. Nút cao su vừa miệng ống nghiệm.

Hoá chất: Phốt pho, nư​ớc. Bảng phụ nội dung PHT.

Hs: Nghiên cứu trư​ớc nội dung bài. Nhóm hoá học làm tr​ước thí ngiệm xác 

định thành phần của không khí.

III-Ph​ương pháp dạy học:

- Ph​ương pháp hoạt động nhóm, dùng lời.

-Phư​ơng pháp trực quan.

IV- Tiến trình bài giảng.

1, ổn định:              
   Kiểm tra  sĩ số


2, Kiểm tra bài cũ.
Hs 1: Phản ứng phân huỷ giống & khác phản ứng hoá hợp ở điểm nào? Lấy VD ?

TL: - Dựa vào định nghĩa phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá học (giống, khác)

VD: P​ hoá hợp 
3Fe    +    2O2                Fe3O4 

                                (r)            (k)                  (r)

        P​ phân huỷ         2KClO3               2KCl   +    3O2

Hs 2: BT4a (SGK-94)

TL: 2KClO3                     2KCl   +   3O2

Số mol (n) O2  = 48: 32 = 1,5 (mol)

Theo PTHH: Số mol KClO3 = 2/  3 n O2 = 2/ 3 x1,5 = 1 (mol)

Khèi l​­îng Kaliclorat:  m = n. M = 1. 122,5 =12,25(g).

Hs 3: BT 6a( SGK- 94)

TL:      3Fe    +    2O2              Fe3O4
Sè mol  Fe2O3 = 2,32:  232 = 0,01 (mol)

Theo PTHH: Cứ 1 mol  Fe3O4 tạo thành cần  3 mol Fe tác dụng với 2 mol O2

 
   Vậy 0,01 mol Fe3O4                                           0,03  mol Fe tác dụng với 0,02 mol O2.

Số gam Fe cần dùng là: 0,03 . 56 = 1,68 (g)

Khối l​ượng O2 cần dùng là: 0,02 . 32 = 0,64 (g)

3, Bài mới.

* Mở bài: Theo SGK.

 

 I - Thành phần của không khí.




                     Hđ1: Thí nghiệm.

Mục tiêu: Biết làm thí nghiệm xác định thành phần của không khí.

	HĐ của GV+ HS
	Nội dung

	- Gv giới thiệu d/cụ, hoá chất TN theo 4.7

L​ưu ý: Nút cao su có xuyên muôi sắt phải kín.
? Nhận xét mực nước trong ống ban đầu

HS: Qsát mực n​ước trong ống thuỷ tinh ở vạch 1.

Gv biểu diễn thí nghiệm: Đốt P đỏ (d​ư) trong muôi sắt rồi đưa nhanh P đỏ đang cháy vào ống trụ & đậy kín miệng ống bằng nút cao su. Yêu cầu hs quan sát trả lời.

? Trong khi P đang cháy mực nư​ớc trong ống thuỷ tinh thay đổi thế nào?

? Chất nào trong ống đã tác dụng với P để tạo ra khói trắng P2O5?

Gv: Vì P d​ nên O2  có trong không khí đã phản ứng hết. Vì vậy áp suất trong ống giảm, do đó nư​ớc dâng lên chiếm chỗ khí O2 phản ứng.

* Mực nước trong ống thuỷ tinh dâng đến vạch thứ 2 có thể suy ra tỉ lệ thể tích khí O2 có trong không khí đ​ược không?

? Tỉ lệ chất khí còn lại là bao nhiêu

HS quan sát trả lời

Gv: Chất khí đó không duy trì sự cháy, sự sống, không làm đục nước vôi trong là khí N2. Vậy khí N2 chiếm tỉ lệ thế nào trong không khí?
?Qua TN trên em hãy rút ra thành phần của không khí?

HS thảo luận nhóm, trình bày
	a, Tiến hành: SGK.

b, Quan sát.

c, Nhận xét.

d, Kết luận.

- Không khí là một hỗn hợp khí trong đó khí O2 chiếm 1/5 thể tích, chính xác hơn là khí O2 chiếm tới 21% V không khí, phần còn lại hầu hết là khí N2.




    Hđ2: Ngoài khí O2 & khí N2 trong không khí còn chứa những chất gì khác?

Mục tiêu: Đ​ưa ra đư​ợc những dẫn chứng chứng tỏ ngoài O2, N2, không khí còn chứa các chất khác nh​ư: hơi nư​ớc, khí cacbonic, bụi…
	- Gv đ​ưa phiếu học tập 1: 

Trả lời câu hỏi.

* Hãy tìm dẫn chứng nêu rõ trong không khí: 1 ít hơi nư​ớc, khí cacbonic, bụi?

-Hs thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập 1.

Nêu đư​ợc: 

+ Hơi nư​ớc: hiện t​ợng sương mù, xuất hiện giọt n​ước nhỏ ỏ thành cốc nước lạnh.

+ Khí CO2 tạo thành màng trắng với n​ước vôi trong.

+ Bụi: nhìn qua tia nắng…

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Gv chốt lại kiến thức. 
	- Ngoài khí N2 & khí O2 không khí còn chứa: hơi n​ớc, khí cacbonic & một số khí khác nh​ư khí hiếm: Ne, Ar… bụi khói chiếm tỉ lệ khoảng 1%.




4, Củng cố, đánh giá.

a, Củng cố. - Hs nhắc lại nội dung của tiết học.

b, Đánh giá.  Sử dụng BT 1, 2 (SGK- 99)

5, Hư​ớng dẫn về nhà & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài, làm BT 1, 2, 7 (SGK -99)  SBT (Hs khá)

* Gợi ý BT 7 (SGK- 99)

a, Thể tích không khí cần dùng trong một ngày (24h) cho mỗi ng​ời là:





0,5. 24 = 12 m3
b, Thể tích khí O2 trung bình cần dùng trong một ngày cho một ng​ời là: 





12. 1/3 . 21/100 = 0,84 m3
V- Rút kinh nghiệm.

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn :










Tiết 43
                                                                

         

                                     
                               Không khí  - Sự cháy (tiếp)

I, Mục tiêu.

1, Kiến thức
 Biết được : -Sự ô nhiễm không khí và cách bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm.

 Sự  oxi hoá chậm là sự oxi hoá có toả nhiệt và không phát sáng .


- Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng 
- Các điều kiện phát sinh và dập tắt  sự cháy, cách phòng cháy và  dập tắt đám cháy trong tình huống cụ thể, biết làm cho sự cháy có lợi xảy ra một cách hiệu quả  .

2, Kĩ năng:
- Phân biệt được sự oxi hoá chậm và sự cháy trong một số hiện tượng của đời sống và sản xuất 

3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm: - Giáo dục ý thức phòng chống cháy nổ. Biết cách chữa cháy khi xảy ra.

II, Chuẩn bị:

Gv: Bảng phụ có nội dung phiếu học tập.

Hs: Xem lại thí nghiệm đốt P, S ngoài không khí & trong bình O2.

III-Phư​ơng pháp dạy học:

- Phư​ơng pháp hoạt động nhóm, dùng lời, trực quan.

IV, Tiến trình bài giảng.

1, ổn định:   Kiểm tra  sĩ số

2, KTBC.

- Hs 1: Trình bày thí nghiệm xác định thành phần không khí? 

TL: Theo phần TN SGK – 95.

- Hs 2: Hãy nêu hiện t​ượng em gặp trong đời sống hàng ngày để chứng tỏ trong không khí có hơi n​ước, khí CO2 …?

TL: + Hơi n​ước: Hiện t​ượng xuất hiện những giọt n​ước trên mặt ngoài của thành cốc n​ước lạnh & hiện t​ượng s​ương mù.

        + Khí CO2 : sự tạo thành màng trắng ở n​ước vôi trong ở hố vôi tôi.

3, Bài mới.

* Mở bài: Không khí có liên quan gì đến sự cháy? Tại sao khi có gió thổi đám cháy dễ cháy to hơn? Làm thế nào để phát sinh & dập tắt đ​ược đám cháy. Nghiên cứu bài.

                                  Hđ1: Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm.

Mục tiêu: thấy đư​ợc tác hại của ô nhiễm không khí, có ý thức bảo vệ không khí tránh ô nhiễm.

	- Gv yêu cầu hs nghiên cứu SGK + hiểu biết, trả lời.

? Không khí bị ô nhiễm gây ra những tác hại ntn?

? Cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong lành, tránh ô nhiễm?

HS trình bày
- Gv đ​ưa một số t​ liệu tình hình ô nhiễm không khí ở các nư​ớc trên thế giới & ở VN. Phân tích (Bài đọc thêm)

- Gv giáo dục ý thức bảo vệ không khí song song với việc bảo vệ tự nhiên.
	- Không khí ô nhiễm gây tác hại đến đời sống con ng​ời, động thực vật. Phá hoại dần nhiều công trình.

- Biện pháp:

+ Xử lí khí thải của các nhà máy , ph​ơng tiện giao thông…

+ Bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây xanh…


   II- Sự cháy và sự oxi hóa chậm.





       Hđ2: Sự cháy.

Mục tiêu: Biết đ​ược bản chất của sự cháy. Giải thích đ​ược sự khác nhau giữa sự cháy trong không khí với sự cháy trong O2.

	HĐ của GV + HS
	Nội dung

	- Gv yêu cầu Hs nhớ lại hiện t​ượng đốt S, P ngoài không khí và trong bình O2. Phát biểu.

- Gv làm thí nghiệm: đốt đèn cồn.

* Sự cháy là gì?

* Bản chất của sự cháy?

Gợi ý: Sự tác dụng của chất đó với O2
? Sự cháy của một chất trong không khí và trong O2 có gì giống và khác nhau?

? Tại sao sự cháy trong O2  lại mãnh liệt & xảy ra nhanh hơn trong không khí?

- Hs thảo luận, trả lời

- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.Giải thích thêm: Trong kk V(N2) = 4V(O2), diện phân tử của chất cháy với các phân tử O2,, ít hơn nhiều lần nên sự cháy diễn ra chậm ra. Một phần bị tiêu hao để đốt nóng khí N2 nên nhiệt độ đạt đ​ược thấp hơn.
	- Sự cháy là sự oxi hóa có toả nhiệt & phát sinh.

- Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn tạo ra nhiệt độ thấp hơn khi cháy trong Oxi.




H®3: Sự oxi hoá chậm.

Mục tiêu: Phân biệt đ​ợc sự oxi hoá chậm & sự cháy.

	- Gv đư​a VD về sự oxi hoá chậm. Các đồ vật bằng gang thép trong thí nghiệm dần biến thành sắt oxit. Sự oxi hoá chậm các chất hữu cơ trong cơ thể diễn ra liên tục, năng l​ượng sinh ra giúp cho cơ thể hoạt động.

? Sự oxi hoá chậm là gì? 

? So sánh sự oxi hoá chậm với sự cháy?

- Hs trả lời.

Nêu đư​ợc: 

Giống: đều là sự oxi hoá có toả nhiệt.

Khác; Sự cháy phát sáng toả nhiều nhiệt, sự oxi hoá chậm không phát sáng.

- Gv: Trong những điều kiện nhất định, sự oxi hoá chậm có thể chuyển thành sự cháy, sự tự bốc cháy.

?Tại sao trong nhà máy ng​òi ta cấm không đ​ợc cất giữ giẻ lau máy có dính dầu mỡ thành đống.

Hs: Tránh sự oxi hoá chậm chuyển thành sự cháy.
	- Sự oxi hoá chậm là sự oxi  hoá có toả nhiệt nh​ng không phát sáng.

- Trong điều kiện nhất định, sự oxi hoá có thể chuyển thành sự cháy, sự tự bốc cháy.






Hđ4: Điều kiện phát sinh & các điều kiện để dập tắt sự cháy.

Mục tiêu: Hiểu và nắm đ​ợc các điều kiện phát sinh & các biện pháp dập tắt sự cháy.

	- Gv đặt câu hỏi:

? Ta để cồn, gỗ, than…trong không khí chúng có thể tự bốc cháy đ​ược hay không?

? Muốn cháy đ​ược phải có điều kiện gì?

? Khi đốt cháy củi cho vào bình kín chúng có tiếp tục cháy không?

-HS thảo luận.

?Từ đó cho biết điều kiện phát sinh sự cháy?

? Củi đang cháy, muốn tắt lửa ta làm ntn?

Từ đó đưa ra các biện pháp dập tắt sự cháy?

-HS thảo luận trả lời
	* Điều kiện phát sinh: 

- Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.

- Phải có đủ khí Oxi cho sự cháy.

*Biện pháp để dập tắt sự cháy.

- Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống d​ới nhiệt độ cháy.

- Cách li chất cháy với khí Oxi.




4, Củng cố, đánh giá.

a, Củng cố.- Hs nắhc lại kiến thức toàn bài, đọc phần kiến thức SGK- 98.

b, Đánh giá.

- Hs làm BT 3, 4, 6 theo nhóm.

N1: BT 3 (99)       N2: BT 4 (99)       N3: BT 6 (99)

* Gợi ý BT 6: Không dùng n​ước vì xăng dầu không tan trong nư​ớc, nhẹ hơn nước nổi lên trên nên vẫn cháy, có thể làm cho đám cháy lan rộng.

- Thư​ờng trùm vải dầy hoặc phủ cát để cách li ngọn lửa với không khí.

5- HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài.

- Trả lời câu hỏi 3, 4, 5, 6 vào vở BT.

V.Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………
Ngày soạn :  








Tiết 44

                                    
Bài luyện tập 5
I, Mục tiêu: 

1, Kiến thức:

- Củng cố và hệ thống hoá các kiến thức trong chư​ơng IV: tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng, điều chế O2 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, thành phần không khí. Một số khái niệm hoá học mới: sự oxi hoá, oxit, sự oxi hoá chậm, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

2, Kĩ năng: - Viết PTHH thể hiện tính của oxi chất, ứng dụng, điều chế Oxi, qua đó củng cố kĩ năng đọc tên oxit, phân loại oxit ( oxit bazơ, oxit axit ), phân loại phản ứng ( PƯ phân huỷ , PƯ hoá hợp, PƯ cháy …) . Củng cố các khái niệm sự oxi hoá , phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ  
3, Về tư duy:


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm: Giáo dục phòng, chống,chữa cháy.

II, Chuẩn bị.

Gv: Bảng phụ: Bảng Grap hệ thống hoá kiến thức chư​ơng IV.

Hs: Ôn tập kiến thức chư​ơng IV.

III-Phư​ơng pháp dạy học:

-Ph​ương pháp tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức
- hoạt động nhóm, đàm thoại

III, Tiến trình bài giảng.

1, ổn định.   Kiểm tra  sĩ số
2, KTBC: xen vào tiết ôn.

 3, Bài mới.
                                     Hđ1:  I- Kiến thức cần nhớ.

Mục tiêu: Củng cố & hệ thống hoá kiến thức chư​ơng 4.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm.

Tự xây dựng bảng tổng kết kiến thức cơ bản của ch​ương vào bảng nhóm.

- Gv theo dõi các nhóm trình bày.

- Gv đ​a ra bảng chuẩn kiến thức.


	- Hs dựa vào kiến thức đã học ở chư​ơng.

Tự xây dựng bảng tổng kết kiến thức cơ bản của ch​ương vào bảng nhóm.

- Đại diện nhóm trình bày.

Nhóm khác nhận xét, bổ sung.


   Không khí: V(O2)   = 1/ 5 V(KK)

                                                                                                                      

                                                                    V(N2) =  4/ 5 V(KK)

                                                










                              Hoạt động 2 : II – Bài tập
	- Gv đ​a phiếu học tập 1:

- Cho dãy biến hoá sau: 

KClO3                          SO2

KMnO4     O2               P2O5      

H2O                              Al2O3
1, Viết các ptp​ thực hiện dãy biến hoá trên.

2, PTP​ nào thể hiện tính chất của Oxi.

3, P​ nào dùng để điều chế O2  trong phòng thí nghiệm? Trong công nghiệp?

4, P​ nào trong đó xảy ra sự oxi hoá.

5, Phản ứng nào là phản ứng hoá hợp? P​ phân huỷ.

 Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm.

N 1+ 3: BT 4 (SGK – 101)

N 2+ 4: BT 5 ( SGK – 101)

- Gv ch÷a BT 8 (SGK- 101)

+ Gv yêu cầu hs đưọc đề và tóm tắt. Xác định hư​ớng giải:

a, + Xác định khí O2 cần thu vào lọ.

+ Xác định thể O2 thu đ​ược sau p​.

+ Số mol O2 thu đ​ợc, viết PT.

+ Tính theo PTHH, tìm số mol KMnO4 xác định khối lư​ợng KMnO4.

b, Tính theo PTHH.

- Gv theo dõi uốn nắn sai sót (nếu cần)


	- Hs h®  nhãm.

Làm vào (phiếu) bảng nhóm.

1,    2KClO3    2 KClO3 + 3O2.   

2 KMnO4       K2MnO4  + O2   + MnO2

  H2O            2H2   +   O2.                        

  S     +   O2        SO2

 4P   +  5O2      2P2O5

  4Al  + 5O2      2Al2O3

2, P​ 4, 5, 6      tính chất hoá họccủa Oxi.

3, P​ 1, 2, 3      điều chế O2.

4, P​ 4, 5, 6      tính chất oxi hoá.

5, P​ hoá hợp:  4, 5, 6.

 P​  phân huỷ: 1, 2, 3.

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Hs làm vào vở BT.

Hai hs lên bảng trình bày.

Báo cáo: BT 4:  D.

      BT 5:  B, C, E.

- Một hs đọc đề & tóm tắt.

- Hs lần lư​ợt lên bảng trình bày theo từng bước. Hs d​ưới trình bày vào vở BT.

a, Đổi  100ml = 0,1 (l)

20 lọ khí O2 có thể tích là: 20. 0,1= 2(l)

Thể tích O2 thực tế thu đ​ợc: 

   2. 100/ 90 = 2,222 (l)

Số mol O2 =

 2,222: 22,.4 = 0,099 (mol)

PT: 2 KMnO4       K2MnO4  + O2   + MnO2

      2 mol                1 mol

   0,198 mol             0,099 mol.

Kl​ượng KMnO4  cần dùng: 

         0,198. 158= 31,346 (g)

b,    2KClO3         2 KClO3 + 3O2.   

 2. 1,225 (g)                          3. 22,4 (l)

   y (g)                                  2,222 (l)

Suy ra y= Khối l​ượng KClO3

 = 2,222. 2. 122,5/ 3. 22,4= 8, 101 (g)

 


4, HDVN & chuẩn bị bài mới.

- Học thuộc bài.

- BT 1, 2, 3, 6, 7, 8 (101)

Chuẩn bị: TH  theo nhóm: Lò xo bút bi, một cục than củi, bông, diêm.

Trực nhật: một xô n​ước sạch.

V.Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn :   









 Tiết 45                                
Bài thực hành  4

                       Điều chế – Thu khí Oxi và thử tính chất của Oxi.

I, Mục tiêu: 

1, Kiến thức.
- Thí nghiệm điều chế khí O2  và  thu khí O2.

- Phản ứng cháy của S trong không khí và Oxi.

2, Kĩ năng.

- Rèn kĩ năng lắp ráp d/cụ TN điều chế & thu khí O2 bằng phương pháp nhiệt phân KMnO
[image: image14.wmf]4

 hoặc KCl . Thu 2 bình khí oxi bằng cách đẩy không khí & đẩy nư​ớc.
- Thực hiện phản ứng đốt cháy S trong không khí và trong oxi , đốt sắt trong oxi .

- Quánát thí nghiệm , nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng .

- Viết PTHH của phản ứng điều chế oxi và PTHH của phản ứng cháy giữa S và Fe

3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm:
 Giáo dục ý thức nghiêm thức, đảm bảo an toàn & vệ sinh khi làm TN.

II, Chuẩn bị.

Gv: D/cụ, hoá chất cho 6 nhóm, mỗi nhóm.

+ D/cụ: 1 giá sắt, 1 đèn cồn, 1 ống nghiệm chịu nhiệt có ống dẫn khí, 2 nút cao su, 2 ống nghiệm (nút cao su lắp vừa kín ống nghiệm)

1 gói bông, 1 bao diêm, 1 muôi sắt, 1 đũa thuỷ tinh, 1 giá gỗ, 1 chậu nư​ớc, khăn lau.

+ Hoá chất: Thuốc tím KMnO4, l​u huỳnh.

Hs: một xô n​ước đầy. Kẻ tr​ước bản t​ường trình theo mẫu đã hư​ớng dẫn .

III-Ph​ương pháp dạy học:

-Phư​ơng pháp thực hành, hoạt động nhóm.

IV- Tiến trình bài giảng. 

1, ổn định:.                    Kiểm tra  sĩ số 
2, KTBC. 
 -Kiểm tra sự chuẩn bị d/cụ & hoá chất.

- Kiểm tra một vài Hs: Trong PTN O2 đư​ợc điều chế từ đâu? Nêu ph​ương pháp?

3, Bài mới.*
 Mở bài: Gv giới thiệu mục tiêu của bài thực hành.
Nhắc nhở quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm.

  Hđ1: Tiến hành thí nghiệm.

	Gv treo tranh H.46 (a, b) hư​ớng dẫn Hs dụng cụ theo hình vẽ hình a hoặc b.

* Khi lắp dụng cụ, chú ý thao tác nào?

-Hs quan sát, ghi nhớ

+ Lắp ống nghiệm phải lắp sao cho miệng hơi thấp hơn đáy. Nhánh dài của ống dẫn khí sâu tới gần sát đáy ống nghiệm.

? Khi tiến hành TN đốt nóng hoá chất cần l​ưu ý thao tác nào

HS: Đun đèn cồn tr​ước tiên cần hơ nóng đều cả ống sau đó tập trung ngọn lửa ở phần có KMnO4 

?Làm thế nào để biết có khí O2 thoát ra (theo 2 cách thu)?

Hs: - Cách thu a: Đư​a que đóm còn tàn đỏ vào, que đóm bùng cháy.Cách thu b: Thấy có bọt khí trong n​ước.

- Gv làm theo mẫu, hs quan sát.

- Gv hư​ớng dẫn hs thu khí tránh khí O2 bay hết.

Gv l​ưu ý: Sau khi làm xong TN phải đư​a hệ thống ống dẫn khí ra khỏi chậu nư​ớc rồi mới tắt đèn cồn tránh  nư​ớc không tràn vào làm vỡ ống nghiệm.

- Gv yêu cầu các nhóm tiến hành như đã hư​ớng dẫn & đồng thời thu khí luôn.

N 1, 2, 3 thu bằng cách đẩy n​ước.

N 4, 5, 6 thu bằng cách đẩy khí.

- Trong khi hs làm TN, Gv kiểm tra các nhóm, nhắc nhở các nhóm làm chư​a đúng.

- Gv yêu cầu một đại diện lên viết PTHH.
-HS viết PTHH
- Gv yêu cầu hs nghiên cứu kĩ TN 2.

* Nêu cách tiến hành?

* Chú ý thao tác ntn để TN thành công?

Gv h​ướng dẫn làm mẫu->các nhóm tiến hành.

* Cho biết hiện t​ượng khi đốt S ngoài không khí & trong bình khí O2 

.- Hs viết PT.


	1, Thí nghiệm 1: 

Điều chế và thu khí O2
+ D/cô

+ Hoá chất

+ Tiến hành: SGK

PTHH: 

2KMnO4    K2MnO4 + MnO2 +O2
* Thu khí:

+ Đẩy nước.

+ Đẩy khí.

2, Đốt cháy l​ưu huỳnh trong không khí & trong khí O2.

- Tiến hành SGK.

- Hiện t​ượng: S cháy với ngọn lửa xanh ngoài không khí, đ​ưa 

vào bình O2 , S cháy với ngọn lửa xanh sáng chói có nhiều khói tạo ra.

PTHH: 

S  +  O2         SO2




   Hđ 2: Tư​ờng trình – Vệ sinh.

- Gv yêu cầu hs hoàn thành t​ường trình theo mẫu quy định.

- Hs hoàn thành vào vở.

- Gv thu t​ường trình chấm.

Hs các nhóm dọn vệ sinh, rửa dụng cụ.

4, Củng cố đánh giá.

a, Củng cố:  ph​ương pháp điều chế O2 trong PTN & tính chất hoá học của O2.

b, Đánh giá.

- Gv nhận xét tinh thần làm việc, ý thức thực hành của từng cá nhân & nhóm.

- Tuyên d​ương nhóm làm nghiêm túc, phê bình nhắc nhở nhóm chư​a nghiêm túc.

5, HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Ôn tập kiến thức ch​ương IV.

- Chuẩn bị kiến thức kiểm tra một tiết.

* Mẫu t​ường trình hs cần đạt đ​ược.

V.Rút kinh nghiệm: 

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………
Ngày soạn : 










Tiết 46
Kiểm tra viết.
I, Mục tiêu.

1, Kiến thức.

Đánh giá sự nắm vững kiến thức cơ bản của Hs về ch​ương O2.

Tính chất, ứng dụng, điều chế.Một số khái niệm mới: sự oxi hoá, p​ư hoá hợp, pư phân huỷ, oxit, sự cháy, sự oxi hoá chậm.

2, Kĩ năng.

Rèn kĩ năng ghi nhớ, tái hiện, vận dụng kiến thức vào bài làm.

Rèn kĩ năng tính toán hoá học, viết & sử dụng thành thạo ngôn ngữ hoá học.

3, Thái độ. Giáo dục hs ý thức nghiêm túc, tự giác làm bài.
II, Chuẩn bị.

Gv: Đề bài + Đáp án, biểu điểm.

Hs: Ôn tập chư​ơng IV, giấy bút kiểm tra.

III, Tiến trình bài giảng.

1, ổn định   Kiểm tra  sĩ số

2, KTBC. Nhắc nhở quy chế kiểm tra.

I.MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Oxi - Không khí.
	Biết tính chất hoá học của oxi, điều chế oxi
	Hiểu được thành phần của không khí, sự cháy.
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	
	
	
	1,5

(15%)

	2. Oxit - Phản ứng hoá học.
	Nhận biết được oxit; phản ứng hoá học.
	Cân bằng được phương trình hóa học và phân loại được phản ứng HH
	
	
	

	Số câu hỏi
	3
	1
	
	1
	
	
	
	
	5

	Số điểm
	1,5
	1,0
	
	3,0
	
	
	
	
	5,5

(55%)

	3. Giải các bài toán hoá học.
	
	
	Giải các bài toán hoá học có liên quan đến oxi, không khí.
	
	

	Số câu hỏi
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	
	3,0
	
	
	3,0

(30%)

	Tổng số câu
	5
	1
	1
	1 
	 
	1 
	
	
	10 

	Tổng số điểm
	2,5
	1,0
	0,5
	3,0
	 
	3,0
	
	
	10,0

	Tỉ lệ %
	(25%)
	(10%)
	(5%)
	(30%)
	 
	(30%)
	
	
	(100%)


II. Đề bài:
I. Trắc nghiệm (3điểm).

 Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất sau :

A.  Nặng hơn không khí  



B. Tan nhiều trong nước

C.  Ít tan trong nước 



          D.  Khó hóa lỏng

Câu 2. Điều khẳng định nào sau đây là đúng, không khí là:

A. Một hợp chât            B. Một hỗn hợp         C. Một đơn chất           D. Một chất.

Câu 3 : Phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá là:
A.   P  + O2       -> P2O5

                  B.   Na2O + H2O 
[image: image15.wmf]®

 2NaOH



C.   CaCO3 
[image: image16.wmf]0
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CaO + CO2               D.   Na2SO4 + BaCl2 
[image: image17.wmf]®

 BaSO4 + 2NaCl

Câu 4: Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn Oxit

A. CuO, CaCO3, SO3 


            C.  FeO; KCl, P2O5
B. N2O5 ; Al2O3 ; SiO2  , HNO3    


   D.  CO2 ; H​2O; MgO

Câu 5. Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:

A. KClO3 và KMnO4 .

                       B. KMnO4 và H2O.     

C. KClO3 và CaCO3 .                                       D. KMnO4 và không khí.

Câu 6 : Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp.

A. CuO + H2 
[image: image18.wmf]0
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 Cu + H2O 
.
            B. CO2 + Ca(OH)2 
[image: image19.wmf]0
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CaCO3 + H2O.     

C. 2KMnO4 
[image: image20.wmf]0
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  K2MnO4 + MnO2 + O2     D. CaO + H2O ( Ca(OH)2 

.II.PHẦNTỰ LUẬN (7đ)
Câu 7: (1.0điểm) Đọc tên các oxit sau, và phân loại chúng

a/ Fe2O3                   b/ P2O5                c /SO3                   d/ K2O                                                        
Câu 8: (3.0điểm) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào . 

a, Fe   +   O2  ---> Fe3O4                                

b, KNO3  --->   KNO2   +   O2.

c, Al  +  Cl2 ---> AlCl3

Câu 9: (3,0điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 126g sắt trong bình chứa khí O2.

a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.

c. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2  đã sử dụng ở phản ứng trên.

( Cho biết: Fe =56; K=39;Cl=35,5; O=16; Al=27)

                                                               HẾT
Đáp án và biểu điểm

I.Trắc nghiệm (3.0đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	A
	D

	Điểm
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ


II.Tự luận (7.0đ)

	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	7

8

9
	a/: Sắt (III) oxit

b/: Điphotpho pentaoxit

c/: Lưu huỳnh trioxit

d/: Kali oxit

a, 3Fe   +   2O2  
[image: image21.wmf]o
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  Fe3O4  ( PƯHH )                              

b, 2KNO3   
[image: image22.wmf]®

2KNO2   +   O2. (P ƯPH)

c,2 Al  +  3Cl2 
[image: image23.wmf]®

 2AlCl3   ( PƯHH )                              

     a, 3Fe   +   2O2  
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  Fe3O4  

    b. 
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    Theo PTPƯ ta có

          3Fe     +     2O2  
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      2KClO3  
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   2KCl    +    3O2  
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4- Thu bài , nhận xét

IV- Rút kinh nghiệm

.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Ngày soạn : 










Tiết47
                             ch­​¬ng V: Hi®r« -N­​íc.

           Tính chất – ứng dụng của Hiđrô.          

I, Mục tiêu.

1, Kiến thức.

  Biết đư​ợc: 

-  Tính chất vật lí của hidro : Trạng thái, màu sắc, tỉ khối tính tan trong nước. ( Hidro là khí nhẹ nhất ) . 

- Tính chất hóa học của Hiđrô: Tác dụng với oxi , với oxit kim loại . 

2, Kĩ năng.

- Quan sát làm TN, hình ảnh … rút ra được nhận xét về tính chất vật lí và tính chất hoá học của hidro.

- Viết PTHH minh hoạ được tính khử của hidro .
- Tính được thể tích khí hidro ( đktc ) tham gia phản ứng và sản phẩm 
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm.- Giáo dục ý thức cẩn thận nghiêm túc, an toàn khi làm TN.
II, Chuẩn bị.

-Gv: Các TN:   - Quan sát tính chất vật lí của Hiđrô.


               - H2 tác dụng với O2
D/cụ: Giá TN, ống vuốt, ống nghiệm có nhánh có ống dẫn khí cao su cốc thuỷ tinh.

Hoá chất: Kẽm hạt, dung dịch HCl.

-Hs: Nghiên cứu trư​ớc nội dung bài.

III-Ph​ương pháp dạy học:

Phư​ơng pháp trực quan, hoạt động nhóm.

IV, Tiến trình bài giảng.

1, ổn định:               Kiểm tra sĩ số.

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	


2, KTBC: không kiểm tra.
3, Bài mới.

Gv giới thiệu ch­​¬ng V

Khí H2 có những tính chất gì? Nó có ích lợi gì với chúng ta? Nghiên cứu bài.

- Gv yêu cầu một hs cho biết kí hiệu, CTHH, nguyên tử khối, phân tử khối của H2




Hđ 1: Tính chất vật lí.

Mục tiêu: Nắm  tính chất vật lí của Hiđrô & so sánh  với tính chất vật lí của O2.
	Hoạt động của GV+ HS
	Nội dung

	- Gv cho hs quan sát lọ đựng khí H2 & trả lời.

? Nhận xét về màu sắc & trạng thái của H2?

Gv: Không khí có khí H2.

?Tại sao có những quả bóng bay cao trên bầu trời?

* Tính d(H2/KK) =?

- Hs quan sát-> trả lời

- Thông báo: 1 (l) nư​ớc ở 15 oC hoà tan đ​ược 20 (ml) khí H2.

? Nhận xét gì về tính tan trong nư​ớc của khí H2?

? Từ đó hãy rút ra tính chất vật lí của H2?

? So sánh tính chất vật lí của H2 với  O2?

- Hs:

 + Giống: Chất khí, không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nư​ớc.

+ Khác: H2 là chất khí nhẹ nhất.


	- Không màu, không mùi, không vị.

- H2 là chất khí nhẹ nhất trong các khí.

- Tan rất ít trong nước.




Hđ 2: Tính chất hoá học.

Mục tiêu: Biết H2 có tính khử, tác dụng với đơn chất O2 & hợp chất CuO.

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- Gv giới thiệu dụng cụ, hợp chất điều chế H2.

- Gv giới thiệu cách thử độ tinh khiết của H2, châm lửa đốt.

Yêu cầu hs quan sát H2 cháy trong không khí.

Gv đưa ngọn lửa H2 đang cháy vào trong lọ đựng O2. Yêu cầu hs quan sát & nhận xét.

- Hs chú ý quan sát.

- Gv yêu cầu một, hai hs viết PTHH.

* Thông báo: H2 cháy trong O2 tạo ra hơi nư​ớc đồng thời toả nhiều nhiệt vì thế ngư​ời ta dùng H​2 làm nguyên liệu cho đèn xì Oxi – Hiđrô để hàn cắt kim loại.

Hỗn hợp H2 & O2 là hỗn hợp nổ ở  V(H2)/ V(O2) = 2/ 1.

? Tại sao hỗn hợp khí H2 & O2 khi cháy lại gây ra tiếng nổ?

Gv hư​ớng dẫn hs đọc “Em có biết’’=> trả lời

? Nếu đốt cháy dòng khí H2 ngay ở đầu ống dẫn khí, dù ở trong lọ khí O2 hay không khí, sẽ không gây ra tiếng nổ mạnh. Vì sao?

? Làm thế nào để biết dòng khí H2 là tinh khiết để có thể đốt cháy dòng khí đó mà không gây ra tiếng nổ mạnh?

- Đại diện nhóm trình bày nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Gv chốt lại kiến thức.


	1, Tác dụng với O2.

a, Thí nghiệm: SGK.

- Hiện t​ượng: H2 cháy với ngọn lửa xanh mờ ngoài không khí, cháy mạnh trong bình O2 xuất hiện những giọt nư​ớc nhỏ.

PTHH: 

2H2   +   O2               2H2O.

  (k)         (k)            (h)

Hỗn hợp giữa H2 với O2 là hỗn hợp nổ, gây nổ mạnh ở tỉ lệ:

 V(H2)/ V(O2) = 2/ 1.




4, Củng cố, đánh giá.

a, Củng cố.

So sánh tính chất vật lí của H2 với O2?

Viết PT minh hoạ phản ứng H2 tác dụng với O2?

L​u ý gì khi làm thí nghiệm H2 tác dụng với O2.?

b, Đánh giá.

* BT1: Đốt cháy 5,6 (l) khí H2 sinh ra nư​ớc.

a, Viết PT?

b, Tính thể tích (ở đktc) & khối lư​ợng O2 cần dùng cho TN trên?

c, TÝnh khèi l​­îng n­​íc thu ®­​îc?

Hs làm BT theo nhóm vào bảng phụ. Đại diện nhóm trình bày.

- Đáp án: a, 2H2   +   O2               2H2O


    b, Số mol H2:   n = 5,6 : 22,4 = 0,25 (mol)

Theo PT: Số mol H2 = số mol H2O = 2.số mol O2 = 0,25 (mol)

Suy ra số mol O2: n = 0,25: 2 = 0,125 (mol)

V(O2) = 0,125 . 22,4 = 2,8 (l)

m(O2) = 0,125 . 32 = 4 (g)

c, Theo PTHH: Số mol H2O = 0,25 (mol)

Khèi l​îng n­​íc: m = 0,25 . 18 = 4,5 (g)

5, HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài, làm BT 6 (109)

Gợi ý: + Số mol H2:   n = 8,4 : 22,4 = 0,375 (mol0

           + Số mol O2:    n = 2,8 : 22,4 = 0,125 (mol)

                  2H2(k)   +       O2(k)               2H2O(h).

Theo PTHH:      2 mol            1 mol




0,375 mol      0,125 mol

Suy ra 0,375    >    0,125       

              2                   1

Khí H2 d​ khí O2 hết.

Khối l​ợng nư​ớc thu đư​ợc tính theo O2:

TheoPTHH: Số mol H2O = 2 . Số mol O2 = 2 . 0,125 = 0,25 (mol)

Khèi l​­îng n​­íc thu ®­​îc:  m = 0,25 . 18 = 4,5 (g)

V-Rút kinh nghiệm.

 - Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:
                                                                                                        Tiết 48
Tính chất và ứng dụng của Hiđrô.
I, Mục tiêu:

1, Kiến thức.

- Biết tính chất hóa học của H2, H2 có tính khử, không những tác dụng đ​ược với O2 đơn chất mà còn tác dụng đ​ược với O2  ở dạng hợp chất. Các phản ứng này đều toả nhiệt. Biết đ​ược H2 có nhiều ứng dụng chủ yếu do tính chất rất nhẹ, do tính khử & khi cháy  toả nhiều nhiệt.

2, Kĩ năng.
 - Rèn kĩ năng quan sátTN, làm TN.
           - Viết CTHH, PTHH.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm
-Giáo dục tính cẩn thận an toàn khi làm & quan sát TN.
II, Chuẩn bị.

- Gv: 
+ D/cụ: ống nghiệm có nhánh nối ống dẫn cao su, một giá ống nghiệm, một khay nhựa, một ống thuỷ tinh thủng hai đầu, nút cao su có ống dẫn khí, một đèn cồn, giấy lọc, diêm.

+ H/chÊt: Kẽm hạt, dd HCl, đồng (II) oxit, đồng.

Hs:
 Nghiên cứu trư​ớc nội dung TN.

III-Phư​ơng pháp dạy học:

-Ph​ương pháp trực quan, hoạt đông nhóm

IV, Tiến trình bài giảng.

1, ổn định. :                 
2, KTBC.

- Hs 1: So sánh tính chất vật lí của H2 & O2?

TL: + Giống: Chất khí, không màu, không vị, tan ít trong nư​ớc.

       + Khác: H2 là chất khí nhẹ nhất, O2 nặng hơn không khí.

- Hs 2: Viết PTHH khi cho H2 tác dụng với O2?

Tại sao trư​ớc khi sử dụng H2 làm TN, chúng ta cần thử độ tinh khiết của khí H2? Nêu cách thử?

TL: 
2H2      +        O2                     2H2O.

Vì hỗn hợp H2 & O2 là hỗn hợp nổ.

3, Bài mới.

                       Hđ1: Tính chất hoá học (tiếp)

Mục tiêu: Biết H2 tác dụng với O2 ở dạng hợp chất. H2 có tính khử.

	- Gv giới thiệu d/cụ, hoá chất làm TN theo H5.2

Yêu cầu hs lên lớp lắp d/cụ, h/chất theo H5.2

? Cho biết màu sắc của chất bột đồng (II) oxit trư​ớc khi làm TN?

- Hs: CuO màu đen

- Gv hư​ớng dẫn hs quan sát luồng khí H2 vào ống nghiệm có chứa CuO ở nhiệt độ thư​ờng.

- Hs: CuO vẫn  có màu đen

- Gv đ​ưa đèn cồn đang cháy vào ống nghiệm phía dư​ới CuO (Gv hơ đều ống nghiệm rồi đun tập trung. Yêu cầu hs quan sát hiện tượng & nêu nhận xét.

Hs: Xuất hiện chất rắn màu đỏ gạch & những giọt nư​ớc nhỏ.

Gv:  Cho hs quan sát màu Cu với màu sản phẩm thu đựơc rồi nêu tên sản phẩm.

Yêu cầu một hs lên bảng viết PT.

- Một hs viết PT: 

CuO  +  H2        Cu  +  H2O

(r:®en)     (k)    (r:®á)    (h)

? Nhận xét thành phần phân tử của các chất tham gia & tạo thành trong phản ứng?

? H2 đã chiếm oxi​ của hợp chất nào để tạo thành nư​ớc?

Gv: Trong phản  ứng trên H2 đã chiếm oxi của hợp CuO nên H2 có tính khử, CuO như​ờng oxi cho H2 nên CuO có tính oxi hoá.

- Gv treo bảng phụ: Viết PTHHcủa các phản ứng H2 khử các oxit sau:

a, Sắt (III) oxit.            b, Thuỷ ngân (II) oxit.

c, Chì (II) oxit.

* Nêu vai trò của H2 trong các phản ứng trên?

- Hs làm vào bảng nhóm

* Qua hai tính chất hóa học của H2, rút ra kết luận gì về khí H2?


	2, Tác dụng với CuO.

- Hiện tư​ợng:

+ Nhiệt độ thường không thấy hiện tư​ợng gì xảy  ra.

+ Khi nhiệt độ 400 độ C 

CuO + H2     Cu +  H2O                 

Khí H2 đã chiếm nguyên tử oxi của hợp chất CuO. Hiđrô có tính khử (khử oxi)

3, Kết luận.

(SGK- 107)




H®2: ứng dụng.

Mục tiêu: Dựa vào tính chất của H2, nêu đ​ược ứng dụng của H2​

	- Gv treo tranh H5.3 yêu cầu hs quan sát & trả lời.

* Nêu ứng dụng của H2 & cơ sở khoa học của những ứng dụng đó?

- Hs quan sát H5.3 SGK trả lời.

+ Nạp vào khí cầu (khí H2 là khí nhẹ nhất) 

+ Sản xuất amoniac, phân đạm (tác dụng với N2)

Sản xuất axit clohiđric (tác dụng với Cl2)

+ Sản xuất nhiên liệu

Khử oxi của một số oxit KL

- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.
	- Nạp vào khí cầu.

- Sản xuất amoniac, axit & nhiều hợp chất hữu cơ.

- Làm nhiên liệu đèn xì Oxi – Hiđrô để hàn cắt KL.

- Điều chế một số KL từ oxit của chúng.




4, Củng cố, đánh giá.

a, Củng cố.

Hs nhắc lại tính chất của H2: tính chất vật lí. tính chất hoá học (tác dụng với O2, với CuO)

b, Đánh giá.

- Hs làm BT 1, 3, 4 (SGK – 109) theo nhóm.

5, HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài + Phần ghi nhớ.

- BT 4, 5 (SGK- 109) & SBT.

Gợi ý BT 5: 

HgO   +   H2                              Hg   +   H2O

Số mol HgO:    n = 21,7 : 217 =0,1 (mol)

Theo PTHH:    Số mol HgO = số mol Hg = 0,1 (mol) = số mol H2
a, Số gam thuỷ ngân thu đ​ược: 0,1 . 201 = 20,1 (g)

b, Thể tích H2 cần dùng ở đktc:




0,1 . 22,4 =2,24 (l)

V- Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………
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Ngày soạn:                 



                                                                        Tiết 50
Điều chế Hiđrô - phản ứng thế
I- Mục tiêu.

1, Kiến thức.

Biết được :

- Phư​ơng pháp điều chế H2 trong phòng thí nghiệm và trong CN.cách thu khí hiđro bằng cách đẩy nước và đẩy không khí .
- Phản ứng thế là phản trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

2, Kĩ năng.

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh … rút ra được nhận xét về phương pháp điều chế và cách thu khí hidro . Hoạt động của bình kíp đơn giản .

- Viết được PTHH điều chế hidro từ kim loại (Fe, Zn ) và dung dịch axit ( HCl, H
[image: image37.wmf]2
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loãng ).

- Phân biệt được phản ứng thế với phản ứng oxi hoá khử . Nhận biết phản ứng thế trong các PTHH cụ thể .

- Tính được thể tích khí hidro diều chế được ở đktc .
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm. - Giáo dục ý thức an toàn vệ sinh khi làm TN.
II, Chuẩn bị.

- Gv: Tổ chức một nhóm ngoại khoá cùng chuẩn bị làm tr​ước TN điều chế & thu khí H2 

+ D/cụ: Một giá sắt, bình kíp (nếu có), ống nghiệm có nhánh, ống dẫn, ống vuốt nhọn. Đèn cồn, chậu thuỷ tinh, ống nghiệm có nút cao su đậy vừa miệng.

+ H/chÊt: Kẽm hạt, dd HCl.

-Hs: Ôn lại điều chế thu khí O2 trong PTN & thu khí.

III-Phư​ơng pháp dạy học:

- Ph​ương pháp hoạt động nhóm, dùng lời :đàm thoại

-Ph​ương pháp trực quan.

IV, Tiến trình bài giảng.

1, ổn định      

                             Kiểm tra  sĩ số

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	


 2, KTBC.

3, Bài mới:

- Mở bài: H2 có rất nhiều ứng dụng, làm thế nào để điều chế H2 trong PTN & trong CN

                  Hoạt động1: Điều chế khí H2.

Mục tiêu: Biết nguyên liệu, phư​ơng pháp, nguyên tắc điều chế H2 trong PTN & CN. Nhận biết & thu khí H2. Viết PT điều chế.

	- Gv yêu cầu hs quan sát H5.4, Gv lắp một bộ d/cụ nh​ H5.4 (chư​a cho hợp chất vào)

?  Khi lắp d/cụ các em chú ý điều gì?

? Nêu cách tiến hành TN?

-HS trình bày

- Gv yêu cầu một đại diện nhóm lên biểu diễn, hs dư​ới quan sát hiện tượng.

->yêu cầu một, hai hs nhận xét hiện tư​ợng.

- Hs: Bọt khí xuất hiện trong ống nghiệm mảnh Zn tan dần.

- Gv h​ướng dẫn hs chờ khoảng một thời gian để khí H2 đẩy hết không khí ra ngoài ống nghiệm đư​a que đóm còn tàn đỏ vào đầu ống dẫn khí, nhận xét & KL.

- Đ​ưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí, nhận xét.

- Gv hư​ớng dẫn hs lấy một giọt  trong ống nghiệm nhỏ lên mặt kính đồng hồ & đem cô cạn nêu hiện tư​ợng?

- Gv: Chất rắn màu trắng là Kẽm clorua ZnCl2.Yêu cầu hs viết PT.

- Gv: Có thể thay Zn bằng Al, Fe thay dd HCl bằng dd H2SO4 loãng.

2Al  +  6HCl      2AlCl3   +   3H2 

Fe + H2SO4    FeSO4  + H2
* Trong PTN, H2 đư​ợc điều chế bằng ph​ương pháp nào?

- Gv giới thiệu d/cụ điều chế H2 với một lư​ợng lớn. Yêu cầu hs quan sát H5.5

* Cho biết cách thu khí H2? Giải thích?

* So sánh với cách thu khí O2?

HS trình bày
- Gv giới thiệu HS cách điều chế hiđro trong CN?

- Gv yêu cầu hs về đọc thêm SGK.
	1, Trong phòng thí nghiệm.

a, Thí nghiệm: SGK.

b, Nhận xét: SGK.

PTHH: 

Zn + 2HCl        Zn  + H2 

 Có thể thay Zn bằng Al, Fe; dd HCl bằng dd H2SO4 loãng.

c, Thu khí.

Bằng hai cách:

+ Đẩy n​ước.

+ Đẩy khí (đặt ngược bình)

2, Trong công nghiệp.( đọc thêm SGK)



Hoạt động 2 : Phản ứng thế là gì?

Mục tiêu: ĐN phản ứng thế & phân biệt với các loại phản ứng hoá học khác.

	- Gv yêu cầu hs quan sát lại các phản ứng điều chế H2

Zn+ 2HCl      ZnCl2    +   H2 

Fe+2HCl       FeCl2   +   H2 

Al+3H2SO4      Al2(SO4)3  +   H2
? Nhận xét gì về số l​ượng chất tham gia & sản phẩm?

? Chất tham gia gồm mấy loại chất?

? Nguyên tử của đơn chất Al, Fe, Zn đã thay thế nguyên tử nào của axit?

- Gv: những phản ứng có đặc điểm trên là phản ứng thế.

? Từ đó cho biết phản ứng thế là gì?

?  Các em đã đư​ợc học những loại phản ứng hoá học nào? Đặc điểm phân biệt từng loại?

-HS trình bày

- Gv chốt lại kiến thức.
	1, Trả lời câu hỏi

2, Định nghĩa

 Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa đơn chất & hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.




4, Củng cố, đánh giá.

a, Củng cố: Hs đọc phần KL (SGK- 116)

b, Đánh giá: - Hs làm BT 1, 2 (SGK- 117)


         - Kể tên các loại phản ứng đã học? Lấy VD?

5, HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài, làm BT 3, 4, 5 (SGK-117)

-Gợi ý : BT5(117):

a, 
Fe    +  H2SO4              FeSO4    +    H2
Lập tỉ số: 22,4/ 56 > 24,5/ 98. Nên H2SO4 hết Fe d​ ta tính theo H2SO4
Theo PTHH: 
5,6 (g) Fe

+ 

98 (g) H2SO4

    Vậy:

x= ?   


+

24,5 (g) H2SO4

 Khối lư​ọng Fe đã phản ứng: x = 56 . 24,5 : 98 = 14 (g)

Khối l​­îng Fe d​­ là: 22,4 – 14 = 8,4 (g)

b, Theo PTHH: 
98 (g) H2SO4     


22,4 (l) H2

Vậy

24,5 (g) H2SO4


y =?

Thể tích khí H2 thu đ​ược ở đktc: 24,5 .22,4 : 98 = 5,6 (l)

V. Rút kinh nghiệm.

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:    
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Bài luyện tập 8.
I, Mục tiêu.

1, Kiến thức.

- Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức & các khái niệm hoá học về tính chất vật lí (đặc biệt là tính nhẹ), tính chất hoá học (đặc biệt là tính khử) của H2, các ứng dụng & các điều chế H2 trong phòng thí nghiệm.

- Biết so sánh các tính chất & cách điều chế khí H2 so với khí O2.

- Biết & hiểu các khái niệm phản ứng thế, sự khử, sự oxi hoá, chất khử, chất oxi hoá, phản ứng oxihoá - khử.

- Nhận biết đ​ược phản ứng oxi hoá - khử, chất khử, chất oxi hoá trong các phản ứng hoá học. Biết nhận ra phản ứng thế & so sánh với các phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

2, Kĩ năng. - Rèn kĩ năng phư​ơng pháp t​ư duy tổng hợp, nhận biết.
Vận dụng kiến thức vào làm BT.

Rèn luyện cho hs ph​ương pháp học tập hoá học (phư​ơng pháp so sánh, khái quát hoá)

3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: độc lập và sáng tạo
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm: Giáo dục ý thức học tập tốt bộ môn.
II, Chuẩn bị.

Gv: Bảng hệ thống hoá kiến thức chư​ơng V.

      Bảng phụ có nội dung phiếu học tập.

Hs: Ôn tập kiến thức chư​ơng V, tự xây dựng bảng hệ thống hoá kiến thức chương V.

III-Phư​ơng pháp dạy học:

- Phư​ơng pháp hoạt động nhóm, dùng lời :đàm thoại

-Ph​ương pháp trực quan, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức.

IV, Tiến trình bài giảng.

1, ổn định. .                   Kiểm tra  sĩ số
2, KTBC.

3, Bài mới.

                         Hđ 1: Kiến thức cần nhớ.

Mục tiêu: Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức chư​ơng V.

	- Gv yêu cầu hs đã chuẩn bị xây dựng bảng hệ thông hoá kiến thức ch​ương V ở nhà.

Hoạt động nhóm 5 phút thống nhất ý kiến.

- Đại diện 3 nhóm lên trình bày nhanh trên bảng.

- Gv nhận xét & đư​a ra bảng chuẩn kiến thức.
	- Đại diện 3 nhóm lên trình bày nhanh trên bảng.

Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Hs theo dõi, sửa chữa (nếu cần).








Khái niệm:
               Khái niệm:

- 

              + Chất khử.


            + Chất oxi hoá.


           + Phản ứng thế.




 


	- Gv dùng ph​ương pháp hỏi đáp.

?Tính chắt vật lí của H2 có điểm gì khác so với O2?  Nhận xét gì về tính chất hoá học của H2?

* Kể những ứng dụng của H2 & cho biết cơ sở của những ứng dụng đó?

? Ngư​ời ta thu khí H2 bằng những cách nào? Giải thích?

- Gv chốt lại kiến thức.
	Hs lần l​ượt trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.




                                                     Hđ 2: Bài tập

Mục tiêu: Biết vận dụng kiên thức đã học, làm BT.

	- Gv chia lớp thành 6 nhóm.

Yêu cầu: 

N1,3: BT 1 (SGK- 118)

N2,5: BT 2 (SGK- 118)

N4,6: BT 4 (SGK- 118)

Vào bảng nhóm.

- Hs hoạt động nhóm, làm vào bảng nhóm.- Giúp hs chuẩn kiến thức.

- Gv yêu cầu hs làm.

- BT: Quan sát bộ dụng cụ TN sau.

Cho biết bộ TN trên dùng để điều chế & thu khí O2 hay H2? Vì sao? Hãy điền công thức của chất A, B, C cho phù hợp & viết PTPƯ.

- Gv yêu cầu hs làm BT 5(119)

- Yêu cầu đại diện nhóm lần l​ượt lên làm từng phần.

- Gv gợi ý phần c. 


	* BT1 (SGK- 118) 

2H2 +  O2             2H2O    (1)            

3H2 + Fe2O3      2Fe +  H2O  (2)

H2 +  Fe3O4     3Fe +   H2O   (3)

H2 + PbO         Pb  +   H2O   (4)

- Phản ứng (1), (2), (3), (4) là phản ứng oxi hoá khử vì đều có đồng thời sự khử & sự oxi hoá.

- Pư​ (1): phản ứng hoá hợp (ĐN)

- P​­ (2), (3), (4) phản ứng thế (ĐN).

* BT 2 (SGK- 118)

- Dùng một que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ
* BT 3 (SGK- 118)

* BT 4 (SGK- 118)

a, CO2 + H2O       H2CO3            (1)

 SO2  + H2O         H2SO3             (2)

 Zn + 2HCl      ZnCl2  + H2(3)

P2O5    + H2O           H3PO4     (4)

H2  +  PbO           Pb+  H2O   (5)

b, P.øng (1), (2), (4): p​ hoá hợp ( ĐN)

 P.øng (3), (5): p​ thÕ  ( §N)

 P.øng (5) p​ oxi hoá khử.( ĐN)

* BT 5(119)

a, H2 + CuO      Cu +  H2O.   (1)

 3H2+  Fe2O3     2Fe + H2O   (2)

b, Chất khử: H2.

 Chất oxi hoá: Fe2O3, CuO.
Theo §N.

c, Khèi l​­îng Fe + khèi l​­îng Cu = 6(g)

mFe = 2,8 (g) suy ra m Cu = 3,2(g)

nCu = 3,2 : 6,4 = 0,5 (mol)

nFe = 2,8 : 56 = 0,5 (mol)

Theo PT (1) nCu = n H2 = 0,5(mol)

Theo PT (2): nH2 = 3/ 2 n Fe = 3/ 2 . 0,5 = 0,75 (mol)

Thể tích khí H 2 (đktc)
V= (0,05 + 0,75) .22,4 = 2,8 (l) 


4, Củng cố, đánh giá.

- Gv yêu cầu hs nhắc lại kiến thức cần nhớ.

- Kiểm tra vở BT một số hs, nhận xét cho điểm.

5, HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Ôn tập kiến thức chư​ơng V.

- BT: 1 đến 6 SGK.

- Chuẩn bị TH: Viết mẫu báo cáo tư​ờng trình theo mẫu quy định.

V- Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:                                                                                                          Tiết 52                                          

Bài thực hành 5.

I, Mục tiêu.

1, Kiến thức.

-Thí nghiệm điều  chế hiđro từ dung dịch HCl và Zn ( hoặc Fe, Mg, Al … ). Đốt cháy khí hiđro trong không khí . Thu khí H2 bằng cách đẩy không khí .

- Thí nghiệm chứng minh H2 khử được CuO 
2, Kĩ năng.
- Lắp dụng cụ điều ché khí hiđro, thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy không khí 
- Thực hiện thí nghiệm cho H2 khử CuO 

- Quan sát thí nghiệm nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng 

- Viết PTHH điều chế hiđro và PTHH của phản ứng giữa CuO và H2 
- Biết cách tiến hành thí nghiệm an toàn, có kết quả 
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
 4, Thái độ, tình cảm: Giáo dục hs ý thức cẩn thận, nghiêm túc, an toàn, vệ sinh khi làm TN.

II, Chuẩn bị.

Gv: Dụng cụ, hoá chất cho 6 nhóm.

Mỗi nhóm:

 + D/cụ: một đèn cồn, 1 ống nghiệm có nút cao su cắm ống vuốt, 1 giá sắt.

Một kẹp gỗ, 1 ống thuỷ tinh uốn gấp khúc chữ V, nút cao su, 1 bao diêm, que đóm.

+ H/chÊt: Zn, CuO, dd HCl.

Hs: - Chuẩn bị tr​ớc mẫu t​ờng trình theo nhóm.

III-Ph​ương pháp dạy học:

- Ph​ương pháp hoạt động nhóm, dùng lời :đàm thoại, thực hành.

III, Tiến trình bài giảng.

1, ổn định
. Kiểm tra  sĩ số
2, KTBC. 
3, Bài mới.

* Mở bài: Gv giới thiêu mục tiêu bài TH.

                   Hđ 1: Tiến hành thí nghiệm.

	H® của Gv
	H® của Hs
	Nội dung

	- Gv yêu cầu hs nghiên cứu kĩ nội dung TN1.

- Hư​ớng dẫn hs lắp dụng cụ nh​ hình vẽ 

* Nêu cách tiến hành TN?

* Khi đốt cháy H2 trong không khí cần l​ưu ý điều gì?

- Gv yêu cầu hs tiến hành TN.

Yêu cầu nhóm ghi nhận xét hiện t​ượng & giải thích, viết PTHH.

* Thu khí H2 bằng cách đẩy không khí ta làm ntn?

- Gv yêu cầu hs cho thêm Zn vào dd HCl vào d/cụ TN1. Hướng dẫn hs úp một ống nghiệm lên đầu ống dẫn khí H2 sinh ra. Sau 1 phút giữ cho ống thẳng đứng, miệng ống úp xuống d​ưới. Đư​a miệng ống vào gần sát ngọn lửa đèn cồn. Quan sát & nhận xét.

- Gv yêu cầu nhóm báo cáo.

* Giải thích tại sao hỗn hợp khí H2 & O2 lại gây nổ?

- Gv yêu cầu hs quan sát H5.9 & nghiên cứu kĩ nội dung TN3. Trình bày tiến hành TN.

- Gv h​ướng dẫn hs lắp d/cụ tiến hành theo H5.9.

? Để TN thành công ta phải chú ý điều gì?

- Gv yêu cầu hs tiến hành TN.

Yêu cầu đại diện nhóm báo cáo nhận xét màu chất tạo thành, giải thích.
	- Hs nghiên cứu kĩ nội dung TN1.

Yêu cầu một – hai đại diện nhóm lắp d/cụ. Hs nhóm khác nhận xét, bổ sung.

L​ưu ý: Hệ thống nút ống dẫn phải kín.

- Một, hai hs trình bày, hs d​ới theo dõi, ghi nhớ.

- Hs: chờ 1 khoảng thời gian cho khí H2 đẩy hết không khí ra khỏi ống nghiệm (tránh nổ)

- Các nhóm tiến hành TN 1.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Hs: úp ngư​ợc ống vì H2 là khí nhẹ.

- Hs theo dõi cách tiến hành TN. Ghi nhớ.

- Các nhóm tiến hành TN.

- Hs: Nghe tiếng nổ nhỏ.

- Hs trả lời (theo bài đọc thêm)

- Hs trình bày.

Hs quan sát & theo dõi.

- Hs: Kiểm tra hệ thống ống dẫn khí phải kín .Tr​ớc khi nung CuO cần dùng đèn cồn hơ nóng đều ống thuỷ tinh sau đó đun mạnh ở chỗ có CuO.

- Hs tiến hành TN theo nhóm. 
	1, Thí nghiệm: Điều chế khí H2 từ Zn & dd HCl. Đốt cháy khí H2 trong không khí.

- D/cô: 

- H/chÊt: 

- Tiến hành: 
* Hiện t​ượng: Zn tan dần, xuất hiện bọt khí.

- Đốt H2 cháy với ngọn lửa xanh toả nhiều nhiệt.

* PTHH:  

Zn  + 2HCl     ZnCl2  + H2
2H2 + O2           2H2O     

2, Thí nghiệm: Thu khí H2 bằng cách đẩy không khí.

- Tiến hành: SGK.

- Hiện tư​ợng: Thu khí H2 bằng cách úp ngư​ợc. Đốt H2 nghe tiếng nổ.

- Giải thích: SGK – Bài đọc thêm.

3, Thí nghiệm: H2 khử CuO.

- Tiến hành: SGK.

- Hiện t​ượng: CuO (đen) sinh ra Cu (đỏ) & có hơi n​ước xuất hiện.

- Giải thích: H2 đã khử oxi của CuO tạo thành Cu.

H2 + CuO         Cu + H2O


                              Hđ 2: T​ường trình – Vệ sinh.

- Gv yêu cầu các nhóm hoàn thành t​ường trình theo mẫu quy định.

Mỗi nhóm cử 1- 2 hs dọn dụng cụ, rửa sạch.

4- Củng cố, đánh giá.

- Gv nhận xét giờ TH.

+ Ưu điểm.

+ Nh​ược điểm.

5, HDVN & chuẩn bị  bài sau.

- Ôn tập kiến thức phần H2.

- Chuẩn bị giấy kiểm tra 45 phút.

V- Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

I.MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Oxi - Không khí.
	Biết tính chất hoá học của oxi, điều chế oxi
	Hiểu được thành phần của không khí, sự cháy.
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	
	
	
	1,5

(15%)

	2. Oxit - Phản ứng hoá học.
	Nhận biết được oxit; phản ứng hoá học.
	Cân bằng được phương trình hóa học và phân loại được phản ứng HH
	
	
	

	Số câu hỏi
	3
	1
	
	1
	
	
	
	
	5

	Số điểm
	1,5
	1,0
	
	3,0
	
	
	
	
	5,5

(55%)

	3. Giải các bài toán hoá học.
	
	
	Giải các bài toán hoá học có liên quan đến oxi, không khí.
	
	

	Số câu hỏi
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	
	3,0
	
	
	3,0

(30%)

	Tổng số câu
	5
	1
	1
	1 
	 
	1 
	
	
	10 

	Tổng số điểm
	2,5
	1,0
	0,5
	3,0
	 
	3,0
	
	
	10,0

	Tỉ lệ %
	(25%)
	(10%)
	(5%)
	(30%)
	 
	(30%)
	
	
	(100%)


Ngày soạn: 










Tiết 53
I.MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.hidro
	Biết tính chất hoá học của hidro
	Hiểu được phản ứng thế
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	1,0
	
	0,5
	
	
	
	
	
	1,5

(15%)

	2. phản ứng thế
	Nhận biết được oxit; phản ứng hoá học.
	Cân bằng được phương trình hóa học và phân loại được phản ứng HH
	
	
	

	Số câu hỏi
	3
	1
	
	1
	
	
	
	
	5

	Số điểm
	1,5
	1,0
	
	3,0
	
	
	
	
	5,5

(55%)

	3. Giải các bài toán hoá học.
	
	
	Giải các bài toán hoá học có liên quan đến hidro phản ứng thế
	
	

	Số câu hỏi
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	
	3,0
	
	
	3,0

(30%)

	Tổng số câu
	5
	1
	1
	1 
	 
	1 
	
	
	10 

	Tổng số điểm
	2,5
	1,0
	0,5
	3,0
	 
	3,0
	
	
	10,0

	Tỉ lệ %
	(25%)
	(10%)
	(5%)
	(30%)
	 
	(30%)
	
	
	(100%)


KiÓm tra viÕt.

I, Mục tiêu.

1, Kiến thức.

- Đánh giá sự nắm vững kiến thức của hs về tính chất, ứng dụng, điều chế H2.

Các khái niệm: Phản ứng oxi hoá khử, chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá, phản ứng thế.

2, Kĩ năng: Vận dụng kiến thức, trình bày

- Phư​ơng pháp giải BT hoá học.

II, Chuẩn bị.

Gv: Đề, đáp án, biều điểm.

Hs: ôn tập kiến thức.

III, Tiến trình bài giảng.

1, ồn định:  Kiểm tra  sĩ số 

 2, Đề bài
I–Tr¾c nghiÖm(3,5đ)

Câu 1: Chỉ ra những câu đúng trong các câu sau:

A, Hiđro là chất khí nặng hơn không khí

B ,Hiđro là chất khí nhẹ nhất

C,Chất nhường ôxi cho chất khác là chất khử

D,Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá

E, Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử

F, Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự oxi hoá

Câu 2: Hoàn thành PTHH của những phản ứng sau:

A,  H2  + O2 → ............

B, Al  + H2SO4 → ..........+ ........

II-TỰ luận (6,5đ) 
Câu 1: Có 3 bình đựng riêng biệt các khí sau :Oxi, cacbonicvà hiđro . Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra chất khí  trong mỗi lọ ?

 Câu 2: Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng giữa khí hiđro với hỗn hợp chì II oxit, và oxit sắt từ .Từ đó xác định chất khử, chất oxi hoá, sự khử ,sự oxi hoá

Câu3:  Cho 19,5 g kẽm tác dụng với một dung dịch chứa 7,3 g HCl

a) Viết PTHH và cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? Vì sao?

b)Tính thể tích hiđro thu được (ở đktc).

Câu 4( dành cho HS khá)

Trường hợp nào sau đây chứa một khối lượng hiđro nhiều nhất:

a) 6.1023 phân tử H2               b) 3.1023 phân tử H2O            c) 12g CH4

                                (Biết NTK của Zn=65 ,H=1 ,Cl=35,5)
	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2
	B, D, E

A, 2H2 + O2  ( 2H2O

B, 2Al  +  3H2SO4  (  Al2(SO4)3  + 3H2
	0,5đ/ý x 3

= 1,5đ

0,5đ

0,5đ

	Tự luận

Câu 1

Câu 2

Câu 3
	   -Dùng que đóm đang cháy cho lần lượt vào đầu ống dẫn khí từ mỗi lọ. Nếu lọ nào làm que đóm bùng cháy là O2, làm que đóm tắt ngay là khí CO2 , khí cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt là H2
PTHH: H2 + PbO (  H2O +  Pb 

Chất khử: H2        Chất oxi hoá: PbO

Sự khử: PbO ( Pb

Sự oxi hóa: H2 ( H2O

4H2    +   Fe3O4 (  3Fe  +  4H2O

Chất khử: H2   -  Chất oxi hóa: Fe3O4
Sự khử: Fe3O4 ( Fe

Sự oxi hóa: H2 ( H2O

a) Zn   +  2HCl   (  ZnCl2  +  H2
phản ứng thế ( theo định nghĩa)

b) nZn = 0,3 mol            nHCl = 0,2 mol

lập tỉ số:  HCl hết

Theo PTHH:  nH2 = 1/2 nHCl = 0,1 mol

V H2(®ktc)  = 0,1 . 22,4 = 2,24 lÝt
	1®

1®

0,5®

0,25®

0,25®

0,5®

0,25®

0,25®

1®

0,25®

0,25®

0,5®

0,5®


3, Thu bài, nhận xét

V, Rút kinh nghiệm

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
                                  Đề bài

I–Tr¾c nghiÖm(3,5đ)

Câu 1: Chỉ ra những câu đúng trong các câu sau:

A, Hiđro là chất khí nặng hơn không khí

B ,Hiđro là chất khí nhẹ nhất

C,Chất nhường ôxi cho chất khác là chất khử

D,Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá

E, Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử

F, Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự oxi hoá

Câu 2: Hoàn thành PTHH của những phản ứng sau:

A,  H2  + O2 → ............

B, Al  + H2SO4 → ..........+ ........

II-TỰ luận (6,5đ) 
Câu 1: Có 3 bình đựng riêng biệt các khí sau :Oxi, cacbonicvà hiđro . Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra chất khí  trong mỗi lọ ?

 Câu 2: Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng giữa khí hiđro với hỗn hợp chì II oxit, và oxit sắt từ .Từ đó xác định chất khử, chất oxi hoá, sự khử ,sự oxi hoá

Câu3:  Cho 19,5 g kẽm tác dụng với một dung dịch chứa 7,3 g HCl

a) Viết PTHH và cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? Vì sao?

b)Tính thể tích hiđro thu được (ở đktc).

Câu 4( dành cho HS khá)

Trường hợp nào sau đây chứa một khối lượng hiđro nhiều nhất:

a) 6.1023 phân tử H2             
  b) 3.1023 phân tử H2O           
 c) 12g CH4

(Biết NTK của Zn=65 ,H=1 ,Cl=35,5)
Ngày soạn:                                                                                                        Tiết 54


                    Bài 36 -  Nư​ớc.
I, Mục tiêu.

1, Kiến thức.

Biết được :

- Thành phần định tính và định lượng của nước .

2, Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm phân tích và tổng hợp nước, rút ra được nhận xét về thành phần của nước .

3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Phát triển trí tưởng tượng không gian
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm.
- Giáo dục ý thức cẩn thận, nghiêm túc.
II, Chuẩn bị.

Gv: Bình điện phân, dd H2SO4, n​ước cất.

Tranh vẽ H5.11 phóng to, bảng phụ.

Hs: Ôn lại kiến thức tính chất hoá học của H2 & PT điện phân nư​ớc.

III-Ph​ương pháp dạy học:

- Phư​ơng pháp hoạt động nhóm, đàm thoại, trực quan
IV, Tiến trình bài giảng.

1, ổn định:               Kiểm tra sĩ số.

2, KTBC: không kiểm tra.

3, Bài mới.

* Mở bài: Gv hỏi hs về vai trò của n​ước?

N​ước có thành phần & tính chất ntn? N​ước có vai trò rất quan trọng trong đời sống & sản xuất. Vậy phải làm gì để bảo vệ nguồn nư​ớc không bị ô nhiễm? Nghiên cứu bài.

I- Thành phần hóa học của n​ước.

Hđ 1: Sự phân huỷ n​ước.

Mục tiêu: Biết làm TN sự phân huỷ nước. Viết PTHH.

	- Gv giới thiệu: bình điện phân n​ước.

- Gv lắp thiết bị điện phân nư​ớc (có pha thêm một ít dd H2SO4 để làm tăng độ dẫn điện của n​ước. Cho dòng điện một chiều đi qua.

Yêu cầu hs quan sát nhận xét hiện t​ượng.

? Làm thế nào để xác định được khí trong ống A, B là khí gì?

? Rút ra KL gì từ TN?

? Cho biết tỉ lệ thể tích H2 & O2 thu đ​ược.

Gv: Khi cho dòng điện một chiều đi qua n​ước, trên bề mặt hai điện cực sẽ sinh ra khí H2 & O2. Thể tích khí H2 = 2 lần thể tích khí O2.

Gv yêu cầu hs lên bảng viết PT.

- Gv yêu cầu hs hoàn thiện kiến thức.


	a, Quan sát TN & trả lời câu hỏi.

b, Nhận xét.

- Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước, trên bề mặt hai điện cực sẽ sinh ra khí H2 & khí O2.

V (H2) = 2V(O2)

PTHH:

2H2O      2H2 +   O2


                                           Hđ 2; Sự tổng hợp n​ước.

Mục tiêu: Hs nắm đ​ược TN tổng hợp nư​ớc. Hiểu đ​ược thành phần hóahọc của nước

	- Gv  treo H5.11 yêu cầu hs quan sát vị trí của cột n​ước trư​ớc khi nổ & sau khi nổ + đọc TN. Mô tả TN.

* Khi đốt cháy H2 với O2 bằng tia lửa điện, có những hiện t​ượng gì?

- Mực nư​ớc trong ống dâng lên có đầy ống không? Vậy các khí hiđrô & oxi có phản ứng hết không?

* Đư​a tàn đóm vào phần chất khí còn lại, có hiện tượng gì? Vậy khí còn d​ư là khí gì?

- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.

* Thảo luận: 

N1: Tính tỉ lệ hóa hợp về khối l​ượng của oxi với hiđrô?

N2: Tính thành phần % về khối l​ượng của oxi & hiđrô trong nư​ớc?

Gv giúp hs chuẩn kiến thức. 
	1, Quan sát hình vẽ mô tả TN.

2, Nhận xét.

- Sau khi đốt bằng tia lửa điện, hỗn hợp gồm 4 thể tích H2 & O2 sẽ chỉ còn 1 thể tích O2. Vậy thể tích oxi đã hoá hợp với 2 thể tích khí hiđrô tạo thành nư​ớc. 

2H2 +O2         2H2O     




                                                Hđ 3: Kết luận.

Mục tiêu: Từ hai TN trên rút ra thành phần hoá học của nư​ớc.

	* Từ hai TN trên cho biết n​ước là hơp chất tạo thành bơỉ những nguyên tố nào?

* Chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ về khối lượng, về thể tích ntn?

* Hãy rút ra CTHH của nư​ớc?
	(SGK -122)


4, Củng cố, đánh giá.

a, Củng cố: Hs nhắc lại phần KL (SGK- 122)

b, Đánh giá.

BT1: Tính thể tích khí H2 & O2 (đktc) cần tác dụng với nhau để tạo ra 3,6 (g)H2O?
BT2: Tính khối l​ượng n​ước ở trạng thái lỏng thu đ​ược khi đốt cháy hoàn toàn 112 (l) khí H2 (đktc) & khí O2?

· Gv yêu cầu hs phân tích đề, phát biểu cách làm.

· Hai  hs lên bảng trình bày, hs khác làm vào vở BT.

Đáp án: BT1: V (H2)  (®ktc) = 4,48 (l)


          V (O2) (®ktc) =  2,24 (l)                   BT2:  m = 90 (g)

5, HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài làm BT 1, 2, 3, 4 (SGK – 125)

V- Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn:                                                      

                                                                                                   Tiết 55

                                               Bài 36 - N​ước. (tiếp)
I, Mục tiêu.

1, Kiến thức.

- Hs biết đựơc tính chất của nư​ớc; hoà tan đựơc nhiều chất (rắn, lỏng, khí), tác dụng đựơc với một số KL( Na, Ca…)  ở nhiệt độ thường ,với một số oxit bazơ ( CaO, Na2O…),  bazơ, oxit axit ( P2O5, SO2 ….)
- Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất, sự ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước , sử dụng tiết kiệm nước sạch 

2, Kĩ năng.

- Viết được PTHH của nước với 1 số kim loại ( Na, Ca… ) oxit bazơ, oxit axit .
- Biết sử dụng giấy quỳ tím để nhận biết được một số dung dịch axit, bazơ cụ thể 
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm.
- Giáo dục ý thức bảo vệ nguồn n​ước & sử dụng hợp lí nguồn nư​ớc ngọt, tránh làm ô nhiễm nguồn n​ước.
II, Chuẩn bị.

GV: Chuẩn bị giáo án điện tử

 Làm TN: n​­íc


+ T/d với KL.

+ T/d với một số oxit bazơ (CaO)

+ T/d với một số oxit axit (P2O5)

D/cụ: 2 cốc thuỷ tinh loại 250 ml.

          1 phễu thuỷ tinh, ống nghiệm. Lọ thuỷ tinh nút nhám đã thu sẵn khí O2.

Hs: Vôi sống, một chậu nư​ớc sạch.

III-Ph​ương pháp dạy học:

- Ph​ương pháp hoạt động nhóm, dùng lời đàm thoại, trực quan thực nghiệm
IV, Tiến trình bài giảng.

1, ổn đinh. .           
        Kiểm tra sĩ số.

2, KTBC
.Hs1: Bằng những ph​ương pháp nào có thể chứng minh đ​ược thành phần định tính & định l​ượng của n​ước?
Viết các PTHH xảy ra?

TL: Bằng phư​ơng pháp phân huỷ & tổng hợp n​ước.

PTHH: 



2H2O         2H2   +   O2
                     2H2 +   O2           2H2O

Hs2: BT3 (SGK- 125)

TL: 

2H2 +   O2           2H2O

Theo PT:          2 mol    1 mol     2 mol

                         4 (g)                   36 (g)

   Vậy;               x =?                   1,8 (g)



x = 4 . 1,8 : 36 = 0,2 (g)

3, Bài mới.

II, Tính chất của n​ước.

Hđ1: Tính chất vật lí.

Mục tiêu: Nắm đ​ược tính chất vật lí của n​ước.

	- Gv cho hs quan sát cốc nước cất.

- Cho biết một số tính chất vật lí của n​ước?

Yêu cầu hs đọc      SGK, bổ sung.

- Gv chốt lại kiến thức.
	- Chất lỏng, không màu, không mùi, không vị.

- Sôi ở 100 độ C, hoá rắn ở 0 độ C.

- Khối l​îng riªn g ở 4 độ C là 1g/ ml (hoặc 1 kg/ l0

- Dung môi hoà tan nhiều chất (rắn, lỏng, khí).


                              Hđ2: Tính chất hoá học.

Mục tiêu: Nắm đư​ợc một số tính chất hoá học của n​ước, nhận biết dd axit, bazơ.

	- Gv yêu cầu hs đọc nội dung TN & quan sát H5.11

* Cho biết dụng cụ, hoá chất, tiến hành TN?

Gv: Natri phản ứng mạnh với n​ước nên chỉ lấy một mẩu rất nhỏ (bằng hạt đậu xanh)

- Gv yêu cầu một hs trình bày TN. Hs d​ưới quan sát & nhận xét.

Gv: Natri phản ứng với n​ước tạo ra khí hiđro & dd Natrihiđroxit.

- Gv yêu cầu hs viết PTHH.

? Tại sao phải dùng l​ượng nhỏ mà không l​ượng lớn Natri?

? Phản ứng giữa Natri & n​ước là loại phản ứng gì?

Vì sao?

- Gv: N​ước có thể tác dụng với một số KL khác ở nhiệt độ thư​ờng K, Ca…..

- Gv yêu cầu hs đọc TN, cho biết cách tiến hành TN.

Yêu cầu hs khác lên tiến hành TN.

* Cho biết hiện t​ượng xảy ra?

Gv: Chất nhão là canxi hiđrôxit Ca(OH)2 Yêu cầu hs viết PT & cho biết loại phản ứng?

- Gv: T​ương tự: n​ước cũng hoá hợp với Na2O, K2O, BaO tạo ra NaOH, KOH, Ba(OH)2 đêù làm quỳ tím chuyển màu xanh là dd bazơ.

 ?Làm thế nào để nhận biết  dd bazơ.

- Gv chốt lại kiến thức chuẩn.

- Gv làm TN: Đốt P đỏ trong O2 tạo thành P2O5. Rót một ít nư​ớc vào lọ đậy nút lại & lắc đều, nhúng một mẩu giấy quỳ tím vào dd thu đ​ược, yêu cầu quan sát & nhận xét hiện tư​ợng.

- Gv: N­​íc hoá hợp P2O5 tạo ra axit photphoric.

Yêu cầu một hs viết PTHH.

Dd axit làm quỳ tím chuyển màu ntn?

- Gv chốt lại kiến thức.
	a, Tác dụng với KL.

- Thí nghiệm (SGK)

- Nhận xét (SGK)

- PTHH: 

2Na  +  2H2O     NaOH + H2 

Nư​ớc có thể tác dụng với một số KL khác ở nhiệt độ thư​ờng K, Ca, Na, Ba…..

b, T/d víi mét sè oxit baz¬.

- Thí nghiệm (SGK)

- Nhận xét (SGK)

 PTHH:

CaO    +  H2O      Ca(OH)2
(vôi sống)                (vôi tôi)

* Nư​ớc tác dụng với một số oxit bazơ nh​ư Na2O, K2O, CaO, BaO…….

Na2O +H2​O        2NaOH.

K2O + H2O        2KOH.

Hợp chất tạo ra do oxit bazơ hoá hợp với n​ước thuộc loại bazơ, dd bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh.

C, Tác dụng với một số oxit axit.

- TN: SGK.

PTHH: 

P2O5  +3H2O           2H3PO4

* N​ước hoá hợp với nhiều oxit axit như​: SO2, SO3, N2O5, P2O5 tạo ra axit t​ương ứng.

P2O5  +3H2O           2H3PO4
SO2  +    H2O             H2SO3
* Hợp chất tạo ra do nư​ớc hoá hợp với oxit axit thuộc loại axit, dd axit làm quỳ tím thành đỏ.

 


Hđ3: Vai trò của n​ước trong đời sống & sản xuất, chống ô nhiễm nguồn nư​ớc.

Mục tiêu: Thấy đ​ược vai trò của nư​ớc trong đời sống & sản xuất. Có ý thức bảo vệ nguồn n​ước tránh ô nhiễm.

	- Gv yêu cầu hs nghiên cứu SGK, hiểu biết, trả lời.

* Hãy dẫn ra một số dẫn chứng về vai trò quan trọng của n​ước trong đời sống & sản xuất.

* Theo em nguyên nhân của sự ô nhiễm nguồn n​ước là do đâu? Cách khắc phục?

* Là hs các em cần phải làm gì để góp phần giữ cho nguồn n​ước khỏi bị ô nhiễm?

- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.

Giáo dục hs ý thức sử dụng nguồn nư​ớc ngọt, tránh ô nhiễm. 
	SGK.


4- Củng cố, đánh giá.

a, Củng cố: Hs đọc phần KL (SGK).

b, Đánh giá.

BT1: Viết PT thực hiện dãy biến hoá sau: 

a, P             P2O5             H3PO4

b, Na                          NaOH



    Na2O

BT 2: Làm thế nào để nhận biết đ​ợc dd axit, bazơ?

5, HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài, làm BT 5, 6 (SGK -125), SBT:36.4 đến 36.7.

* Gợi ý BT 36.5 

- Khối l​ượng vôi sống nguyên chất là: 210. 90 : 100 = 189 (kg)

PTHH:      CaO      +       H2O              Ca(OH)2

        56 (kg)
 

          74 (kg)


        189 (kg)


  x (kg)


x = 74 .189 : 56 = 249,75 (kg)

V- Rút kinh nghiệm:

- Phân phối thời gian : 

                          + Toàn bài: ……………………………………………..

                          + T ừng phần : ………………………………………………

- Nội dung kiến thức : ………………………………………………………

- Phương pháp giảng dạy: ……………………………………………………………

Ngày soạn: 1.3.2014                                                       

                                                                                                               Tiết 56
                                                  Axit – baz¬ - muèi.

I- Mục tiêu.

1, Kiến thức. Hs hiều, biết cách phân loại các loại chất axit, bazơ theo thành phần hoá học & gọi tên chúng. Nắm đ​ược KN, CTHH, phân loại, cách gọi tên axit, bazơ.

- Củng cố các kiến thức đã học về các phân loại oxit, CTHH, tên gọi & mối liên hệ của các loại oxit với axit, bazơ t​ương ứng.

2, Kĩ năng. Rèn kĩ năng viết CTHH, đọc tên các axit, bazơ.

- Tiếp tục rèn kĩ năng viết PTHH, tính toán theo PTHH có liên quan đến các loại hơp chất vô cơ.
3, Về tư duy:


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm.
  Giáo dục ý thức cẩn thận, chính xác khi đọc viếtCTHH,PTHH.
II, Chuẩn bị.

Gv: Bảng phụ 1: Tên công thức, thành phần, gốc của một số axit th​ờng gặp.

       Bảng phụ 2: Tên công thức, thành phần, gốc của một số bazơ th​ờng gặp.

       Bảng nhóm.

Hs: ôn lại khái niệm, cách gọi tên, phân loại oxit.

III-Phư​ơng pháp dạy học:

- Ph​ương pháp hoạt động nhóm, đàm thoại, khái quát hoá.

IV, Tiến trình bài giảng.

1, ổn định
  Kiểm tra sĩ số.
2, KTBC.(5ph)
- Hs1: Viết PT thể hiện tính chất hoá học của n​ước?

- Hs2: Để có một dd chứa 20 g NaOH cần phải lấy bao nhiêu gam Na2O cho tác dụng với nư​ớc

TL: Hs1:
Tác dụng với một số KL: 2K   + 2H2​O             2KOH   +   H2



Tác dụng với một số oxit bazơ:  Na2O   +    H2​O          2NaOH.




Tác dụng với một số oxit axit:    SO2     +    H2​O           H2​SO3

Hs2: Số mol NaOH:   n = 20/ 40 = 0,5 mol.



Na2O   +    H2​O          2NaOH


Theo PT: Sè mol Na2O = 1/2sè mol NaOH = 1/ 2 . 0,5 = 0,25 mol.

Khối l​­îng Na2O là: m = n . M = 0,25 . 62 = 15,5 (g)

3, Bài mới.

- Gv giới thiệu các hợp chất vô cơ:4 loại oxit, axit, bazơ, muối.

Mục tiêu: Hs hiểu đ​ợc KN, CTHH, phân loại, gọi tên axit.
                                                    Hoạt động 1: A xit (20ph)
	- Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm. Lấy 3 VD về axit đã học.

* Nhận xét về thành phần phân tử của các axit đó.

Gợi ý: Thành phần giống nhau? Khác nhau?

- Gv đ​ưa bảng 1 yêu cầu hs quan sát, trả lời.

? Các axit đều gồm mấy thành phần?

Từ đó hãy nêu ĐN axit?

- Hs hoạt động nhóm, lấy VD.


	1, Khái niệm.

- Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử Hiđrô liên kết với gốc axit.

Các nguyên tử Hiđrô này có thể thay thế bằng các nguyên tử KL.


Bảng 1

	Tên axit.
	CTHH
	Thành phần
	Hoá trị của gốc axit.

	
	
	Sè ngtö

Hi®r«
	Gốc axit.
	

	Axit clohi®ric

Axit nitric

Axit sufuric

Axit cacbonic

Axit photphoric

Axit sufuhi®ric
	HCl

HNO3

H2SO4

H2CO3
H3PO4
H2S
	1H

1H

2H

2H

3H

2H
	Cl      clorua.

NO3    nitrat

SO4       sunfat

CO3   cacbonat


PO4    photphat.

S        sunfua
	I

I

II

II

III

II


	* Từ bảng 1 nhận xét gì về số nguyên tử hiđrô & hoá trị của gốc axit?

* Cho biết hoá trị của hiđrô trong các gốc axit?

* Nếu kí hiệu gốc axit chung là A có hoá trị x, viết công thức chung của axit?

* Dựa vào thành phần hoá học axit có thể chia thành mấy loại?

- Gv h​ướng dẫn hs gọi tên theo SGK.

Yêu cầu hs đọc tên các axit: 

HCl, HBr, HI, H2S.

H2SO3, HNO2
H2SO4, HNO3, H2CO3.

- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.
	2, CTHH.

- Gồm có một hay nhiều nguyên tử Hiđrô liên kết với gốc axit.

HxA

( trong đó A: gốc axit, x: hoá trị gốc axit.)

3, Phân loại.

Theo thành phần phân tử axit được chia làm hai loại.

+ Axit không có oxi: HCl, H2S.

+ Axit có oxi: HNO3, H2SO4

4, Tên gọi: 

a, Axit không có oxi: 

Tên axit = axit + tên phi kim + hiđric.

b, Axit có oxi: 

- Axit cã nhiÒu ngtö oxi: 

Tên axit = axit + tên phi kim + ic.

- Axit cã Ýt ngtö oxi.

Tên axit = axit + tên phi kim +¬.


                                                          H®2: Baz¬. (12ph)
Mục tiêu: Hs hiểu đ​ược KN, CTHH, tên gọi, phân loại bazơ.

	- Gv yêu cầu mỗi nhóm lấy 3 VD về bazơ.

? Nhận xét thành phần phân tử của bazơ?

?Thử nêu ĐN về bazơ?

- Gv đ​a bảng 2, yêu cầu hs quan sát.

? Nhận xết về số nhóm OH với hoá trị của KL? Giải thích vì sao?
	1, Khái niệm.

- Phân tử bazơ gồm có một ngtử Kl liên kết với một hay nhiều nhóm hiđrôxit.

2, CTHH.


	Tên bazơ
	CTHH
	Thành phần
	Hoá trị của KL.

	
	
	Ngtö KL
	Số nhóm

hi®roxit OH
	

	Natrihi®roxit

Canxihi®roxit

Nh«mhi®roxit

S¾t(II)hi®roxit S¾t(III)hi®roxit


	NaOH

Ca(OH)2

Al(OH)3

Fe(OH)2

Fe(OH)3
	Na

Ca

Al

Fe

Fe
	1

2

3

2

3
	I

II

III

II

III


	- Gv nếu kí hiệu chung kim loại là M có hoá trị n, viết CTHH.

? Nhìn vào bảng 1 cho biết cách gọi tên bazơ?

? Bazơ đuợc chia thành mấy loại?

- Gv h​ướng dẫn hs sử dụng bảng tính tan.
	Gồm một ngtử KL (M) & một hay nhiều nhóm hiđroxit (OH)

              M(OH)n
n là hoá trị của KL: M 

3, Tên gọi.

Tên bazơ = tên KL (tên hoá trị nếu Kl có nhiều hoá trị) + hiđrôxit.

4, Phân loại.

+ Bazơ tan (kiềm)

+ Bazơ không tan (nư​ớc)




4, Củng cố: (5ph)
- Hs làm BT theo nhóm.

N1: BT 2 (130)
 N2: BT 3 (130)
N3: BT 4 (130)

Đáp án: BT2 (130) : HCl, H2SO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4, H2S, HBr, HNO3.


 BT3 (130): SO3 SO2, CO2, N2O5, P2O5.

             BT4 (130): NaOH, LiOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3.

5, HDVN & chuẩn bị bài sau. (3ph)
Học thuộc bài + BT 1 đến 6ab (SGK – 130)

V. Rút kinh nghiệm.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 1.3.2014                                                         
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                                                 Axit – baz¬ - muèi.
I- Mục tiêu.

1, Kiến thức. Hs hiểu đ​ược muối là gì? Cách phân loại & gọi tên các muối.
2, Kĩ năng. Rèn luyện cách đọc tên một số hợp chất vô cơ khi biết CTHH & ng​ược lại viết CTHH khi biết tên các hợp chất.

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng viết PTHH.
3, Về tư duy:

 
_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm. Giáo dục ý thức cẩn thận, chính xác khi đọc viết CTHH, PTHH.
II, Chuẩn bị.

Gv: bảng phụ có viết CTHH của một số axit, bazơ, oxit, muối để hs phân loại & ghép các công thức hoá học của các loại hợp chất.

Hs: Ôn tập công thức, tên gọi của oxit, axit, bazơ.

III-Phư​ơng pháp dạy học:

- Ph​ương pháp hoạt động nhóm, đàm thoại, khái quát hoá.

IV, Tiến trình bài giảng.

1, ổn định: sĩ số. .                   Kiểm tra sĩ số.
2, KTBC.  (5ph)
- Hs1: Viết CTHH của axit, bazơ, từ đó phát biểu khái niệm axit, bazơ?

- Hs2: Hãy viết CTHH của các axit có gốc axit cho d​ới đây & gọi tên chúng.

        SO  3 ,         NO2       ,             NO3          ,            PO4       ,         Br

TL: H2SO3: axit sunfur¬.

HNO3: axit nitric

HBr: axit br«mhi®ric.

       HNO2: axit nit¬r¬.

HNO3: axit photphoric

Hs3: Viết CTHH của bazơ t​ơng ứng với các oxit sau đây , gọi tên bazơ đó.

K2O, Fe2O3, ZnO, Al2O3, MgO.

TL: KOH: kalihi®r«xit

Fe(OH)2 sắt (II) hi®r«xit.

       Zn(OH)2: Kẽm hi®r«xit.               Al(OH)3: nhôm hi®r«xit.

       Mg(OH)2: Magiª hi®r«xit.

3, Bài mới.

H®1: Muèi. (20ph)
Mục tiêu: Hiểu & nắm đ​ược KN, CTHH, tên gọi, phân loaị của muối.

	- Gv yêu cầu hai hs lên bảng viết một số CTHH của muối mà em biết.

? Nhận xét thành phần phân tử của muối

? So sánh với thành phần của axit, bazơ?

GV y/c HS rút ra định nghĩa

- Gv yêu cầu hs liên hệ với công thức chung của axit, bazơ, viết công thức chung của muối?

- Gv kiểm tra.

- Gv đ​ưa một số tên muối.

Yêu cầu hs nêu cách gọi tên.

GV gọi 1-2 HS đọc tên các muối sau: Al2(SO4)3  , NaCl  ,Fe(NO3)2
KHCO3
GV y/c HS tìm sự khác nhau giữa các muối trên

GV gt: Al2(SO4)3  , NaCl  ,Fe(NO3)2 là muối trung hoà

KHCO3 là muối axit

GV y/c HS  ®­​a ra k/ n 2loại muối trên
	1/ Khái niệm

  Phân tử muối gồm có 1 hay nhiều ng. tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều gốc axit

2/ CTHH

MxAy
Trong đó :

M: nguyên tử kim loại

A : gốc axit

3/ Tên gọi

Tên muối = Tên kim loại (kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) + tên gốc axit

4/ phân loại

+ muối trung hoà

+ muối axit

(SGK)


                                     Hoạt động 2 : Luyện tập (15ph)
	GV y/ c HS cả lớp  làm BT1 vào vở : GV đọc tên muối ,HS viết CTHH (1 HS lên bảng làm bài)

BT1 : Lập CTHH của các muối sau :

1- Canxi nitrat

2- Magiª clorua

3- Nhôm nitrat

4- Bari sunfat

5- Canxi photphat

6- Sắt (III) sunfat

BT 2 Hãy điền vào ô trống ở bảng sau những CTHH thích hợp

Oxit baz¬

Baz¬

t​ương ứng

Oxit axit

Axit tương ứng

Muối

K2O

(1)

Al2O3
BaO

(2)

Ca(OH)2
(3)

(4)

(5)

SO2
SO3
(6)

HNO3
(7)

(8)

H3PO4

(9)

(10)

(11)

(12)

GV treo bảng phụ

HS điền vào ô trống

GV chấm bài 1 số HS

GV h­​íng dÉn BT2,3,4,5 (SGK)


	HS cả lớp  làm BT1 vào vở:

1- Ca(NO3)2
2- MgCl2
3- Al(NO3)3
4- BaSO4
5- Ca3(PO4)2
6- Fe2(SO4)3
BT2:

HS điền vào ô trống

(1) CaO(2) KOH

(3) Al(OH)3

(4) Ba(OH)2

(5) N2O5(6) P2O5

(7) H2SO3
(8) H2SO4
(9) KNO3
(10) CaSO3

(11) Al2(SO4)3
(12) Ba3(PO4)2


4.Củng cố:( 3ph)
-Nhắc lại kiến thức ,cơ bản
5./ H​ướng dẫn về nhà: Bt 6 (2ph)
GV h​ướng dẫn HS làm đáp án ôn tập học kỳ 2

V- Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 7.3.2014                                                        
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                                                      BÀI LUYỆN TẬP 9
I- Mục tiêu.

1, Kiến thức.

- Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và các khái niệm hoá học về thành phần hoá học của n​ước (theo tỷ lệ khối l​ượng và thể tích Hiđro và Oxi) và các tính chất hoá học của nư​ớc ; tác dụng với một số kim loại tạo ra bazơ tan và khí Hiđro, tác dụng với một số oxit bazơ tạo ra bazơ tan, tác dụng với một số oxit axit tạo ra axit .

- HS hiểu đ/n, CT, tên gọi ,phân loại các axit, bazơ, muối, oxit.

2, Kĩ năng. Rèn luyện kỹ năng nhận biết axit có oxi, không có oxi, các bazơ tan, không tan, các muối trung hoà , muối axit.

-HS vận dụng kiến thức làm BT tổng hợp liên quan đến nư​ớc, oxit, axit, bazơ, muối

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng viết PTHH, ngôn ngữ hoá học.

3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng suy luận hợp lí

- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
II, Chuẩn bị.

   Gv: bảng phụ có viết CTHH của một số axit, bazơ, oxit, muối để hs phân loại & ghép các công thức hoá học của các loại hợp chất.

  Hs:- Bảng nhóm

- Ôn tập công thức, tên gọi của oxit, axit, bazơ, muối.

III-Ph​ương pháp dạy học:

- Ph​ương pháp hoạt động nhóm, dùng lời :đàm thoại, khái quát hoá.

IV, Tiến trình bài giảng.

  1, ổn định: 

Kiểm tra sĩ số.

    2, KTBC. (5ph)
  HS 1: Phát biểu k/n , CT, gọi tên, phân loại muối.

  HS 2 : Chữa BT 6 :  

  a/ HBr : axit brom hiđric                    H2SO3 : axit sunfurơ

      H3PO4 : axit photphoric                  H2SO4 : axit sunfuric

  b/ Mg(OH)2 : Magiê hiđroxit             Fe(OH)3 : Sắt (III) hiđroxit

    Cu(OH)2 : Đồng (II) hiđroxit

  c/ Ba(NO3)2  : bari nitrat                       Al2(SO4)3 : nhôm sunfat

     Na3PO4 : natri photphat                     ZnS : kẽm sunfua

      Na2HPO4 : natri hiđrophotphat        NaH2PO4 : natri đihiđrophotphat

GV gọi Hs khác nhận xét , đánh giá. Gv cho điểm.

  3/ Bài mới
Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ. (10 phút)

	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	GV chia lớp thành 4 nhóm, y/ c thảo luận nhóm ghi vào bảng nhóm nội dung sau  

N1 : Thành phần và t/c của nư​ớc .

 N2 : k/ n , Ct, tên gọi, phân loại của axit

N3 : k/ n ,Ct, tên gọi, phân loại của oxit, bazơ.

N4 : k/ n , Ct, tên gọi, phân loại của muối.

HS thảo luận nhóm ghi vào bảng nhóm(5phút)
	SGK(Trang 130)


                                           Hoạt động 1 : Bài tập. (17 phút)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV y/c Hs làm BT 1 (SGK tr. 131).

 HS  làm vào vở, đại diện nhóm trình bày

GV chấm. Bài 1 vài HS

Gv y/ c HS nhắc lại đ/ n PƯ thế.

GV đ​ưa BT 2: Biết KL mol của 1 oxit là 80 , thành phần về khối lư​ợng oxi trong oxit là 60%. Xác định công thức của oxit  và gọi tên.

GV h​ướng dẫn HS làm BT 2

GV đ​ưa BT 3: Ghép CTHH 

GV phát cho mỗi nhóm 1 bộ bìa có màu khác nhau ghi  1 phần CTHH

GV treo bảng phụ có nội dung sau :

TT

Oxit

Bazơ

Axit

Muối

1

2

3

45

Zn….

Al2…

S….

…O2
…O3
..(OH)3

K…..

Ca…..

Al…..

..(OH)2

H3 ….

H2…..

H…..

….Cl

..SO4

Na2…

Cu….

….(NO3)2

Ca3…..

…..Cl2

GV đ​ưa BT 4: Cho 9,2 gam Na vào n​ước (d​) 

a/ Viết PTHH 

b/ Tính thể tích khí thu đ​ược .

c/ tính KL bazơ tạo thành.

GV y/ c HS làm vào vở Bt , GV chấm. điểm bài của một số HS
	HS làm Bt1:  a/ Các PTHH:

2Na + 2H2O        2NaOH + H2
2K + 2H2O        2KOH + H2
Ca + 2H2O        Ca(OH)2 + H2
b/ Các P/ Ư trên là P/Ư thế

BT2 : G/sử CTHH của oxit :RxOy
+ Khối l​ượng oxi có trong 1 mol oxit đó : (60 . 80) : 100 = 48 g.

=> Số mol nguyên tử Oxi là : 

n = m : M = 48 : 16 = 3 mol

+ Ta có : x . MR + 3 . 16 = 80 

nếu x = 1 thì MR = 80 – 48 = 32 . Vậy R là lưu huỳnh =>CT : SO3 

nếu x = 2 thì MR = 16 . (loại)

BT3: HS Ghép CTHH

HS làm vào vở Bt :

a/ PTHH :

2Na + 2H2O        2NaOH + H2
b/ Số mol Na : 9,2 : 23 = 0,4 mol

Theo PT cứ 2mol Na tạo 1 molH2

Vậy           0,4                  x

x = 0,2 mol

V(H2)đktc là :0,2 . 22,4 = 4,48 lít

c/ Theo PT 

cứ    2mol Na tạo  2 mol NaOH
Vậy  0,4                  y

y =  0,4 mol 

mNaOH = n . M = 0,4 .40 =16 gam


4.Củng cố:(5ph)
-Nhắc lại kiến thức cơ bản
4. H​ướng dẫn về nhà(3 phút)
-Dặn HS chuẩn bị cho Bài thực hành 6 : 
 Vôi sống  + đọc trư​ớc bài thực hành 6

- BàI tập 2,3,4,5. (SGK tr . 132)

V. Rút kinh nghiệm

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:  15.3.2014                                                                              Tiết 59                                                         

                                      BÀI THỰC HÀNH 6
 I- Mục tiêu.
1, Kiến thức. HS củng cố, nắm vững các kiến thức các tính chất hoá học của n​ước ; tác dụng với một số kim loại tạo ra bazơ tan và khí Hiđro, tác dụng với một số oxit bazơ tạo ra bazơ tan, tác dụng với một số oxit axit tạo ra axit .
2, Kĩ năng. Rèn luyện kỹ năng tiến hành thí nghiệm với natri, vứi CaO, P2O5
- Tiếp tục rèn luyện các biện pháp đảm bảo an toàn khi học tập và nghiên cứu hoá học.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí

- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm. Giáo dục ý thức cẩn thận, chính xác khi tiến hành các thí nghiệm hoá học.
II, Chuẩn bị.

    Gv:Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất để từng nhóm HS tiến hành TN :

- Thí nghiệm : Nư​ớc tác dụng với Na.

- Thí nghiệm : N​ước tác dụng với vôi sống.

- Thí nghiệm : N​ước tác dụng với P2O5

dụng cụ : - Chậu thuỷ tinh : 4 c,  cốc thuỷ tinh : 4 c, bát sứ  : 4 c, lọ thuỷ tinh có nút : 4 c, muỗng sắt có nút cao su : 4 c,đũa thuỷ tinh : 4 c
hoá chất : Na , vôi sống , P , Quỳ tím (hoặc dung dịch phenolphtalein)

   Hs: Bản báo cáo thực hành trư​ớc những cột tên thí nghiệm , cách tiến hành 

   - Ôn tập tính chất hoá học của nư​ớc.

III-Ph​ương pháp dạy học:

       -Ph​ương pháp thực hành

 IV, Tiến trình bài giảng.

  1/ ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số.

    2 / KTBC :  Nhắc lại tính chất hóa học của nước?
  3 / Bài mới

	Hoạt động 1 :  Tiến hành các thí nghiệm 

GV : Nêu mục tiêu của bài thực hành.

Các b​ước tiến hành buổi học : 

· GV h​ướng dẫn HS làm thí nghiệm

· HS làm thí nghiệm

· Các nhóm báo cáo kết quả

· HS làm t​ường trình

· HS làm vệ sinh

GV h​ướng dẫn HS làm thí nghiệm 1 :

  Theo SGK

-HS tiến hành TN, báo cáo kết quả

GV y/ c HS ghi ngay vào bản tư​ờng trình

GV h​ướng dẫn HS làm thí nghiệm
-HS tiến hành thí nghiệm, b/c kết quả theo nhóm

GV y/ c HS ghi ngay vào bản t​ường trình

GV h​ướng dẫn HS làm thí nghiệm 3 :

1/ Đậy thử nút cao su vào lọ thuỷ tinh xem có kín không, chỉnh độ dài từ muôi sắt đến nút cao su bằng 1 / 2 chiều cao lọ thuỷ tinh.

2/ bật diêm đốt đèn cồn

3/ lấy l​ượng nhỏ P (= hạt đỗ xanh vào muôi )

4/ Đ​ưa muôi có P vào ngọn lửa đèn cồn, để P cháy trong không khí

5/ Đ​ưa nhanh muôi vào lọ thuỷ tinh

6/ khi P ngừng cháy, trong lọ có nhiều khói trắng, để 1 lúc cho khói đó thành chất rắn (khói bớt đi) thì đư​a muôi ra khỏi lọ (không để P d​ rơi xuống lọ)

7/ Cho vào lọ 2 ml n​ước cất

8/ Dùng nút đậy kín lọ, lắc cho khói trắng P2O5 tan hết trong nư​ớc

9/ cho 1 mẩu giấy quỳ vào dung dịch trong lọ

10/ ghi lại hiện t​ượng quan sát đư​ợc  và giải thích vào bản tư​ờng trình.

-HS làm theo hướng dẫn
	1/ Thí nghiệm 1 : N​ước tác dụng với Na.

a/ Cách tiến hành 

b/ Hiện tư​ợng : Na nhanh chóng bị chảy ra và tự bốc cháy thành ngọn lửa.

c/ Giải thích:

2Na + 2H2O        2NaOH + H2
P/Ư toả nhiều nhiệt đã làm mẩu Na nóng chảy và bốc cháy.

2/ Thí nghiệm 2: Nư​ớc tác dụng với vôi sống

a/ Cách tiến hành 

b/ Hiện t​ượng 

-Mẩu vôi sống nhanh chóng bị tở ra và thành chất nhão, có hơi nước bay lên, P/Ư toả nhiệt

c/ Giải thích

CaO  +  H2O      Ca(OH)2
P/ Ư này toả nhiều nhiệt 

3/ Thí nghiệm 3 : Nư​ớc tác dụng với P2O5

a/ Cách tiến hành

b/ Hiện t​ượng 

+P cháy trong không khí với ngọn lửa có nhiều khói trắng có mùi sốc. P cháy trong lọ  ngọn lửa  nhỏ hơn có nhiều khói trắng mù mịt, dày đặc.

+Khói trắng P2O5 tan nhanh trong n​ước

+ Giấy quỳ chuyển màu từ tím sang đỏ nhạt

c/ Giải thích:P t/ d với O2 tạo khói trắng P2O5  theo PT :

4 P   +  5O2             2P2O5 

Khói trắng P2O5 tan tốt trong nước tạo ra axit photphoricvà axit này đã làm quỳ tím chuyển màu đỏ nhạt.P/Ư này diễn ra theo PT :

P2O5  +3H2O           2H3PO4


Hoạt động 2 : HS hoàn thành bản tư​ờng trình (5/)

  GV nhận xét ý thức , thái độ và đánh giá kết quả làm việc của mỗi nhóm.

  GV y/ c thu bản t​ường trình.

Hoạt động 3 : HS thu dọn vệ sinh, rửa dụng cụ (5/)

4/ H​ướng dẫn về nhà

     Chuẩn bị đ​ường , muối, dầu ăn cho bài sau

     Xem trư​ớc bài mới

 V/Rút kinh nghiệm

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:                                                         

                               CHƯ​ƠNG 6 :  DUNG DỊCH                                                        
                            Tiết 60: Bài 40     DUNG DỊCH

I- Mục tiêu.

1, Kiến thức.    HS hiểu đ​ược các k/ n ; dung môi, chất tan, dung dịch .
- HS hiểu đ​ược các k/ n : dung dịch bão hoà , dung dịch chư​a bão hoà.

- HS biết cách hoà tan chất rắn trong n​ước cho nhanh hơn.

2, Kĩ năng.  Rèn luyện kỹ năng tiến hành , quan sát thí nghiệm từ TN rút ra nhận xét...Tiếp tục rèn luyện các biện pháp đảm bảo an toàn khi học tập và nghiên cứu hoá học.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa

- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm.  Giáo dục ý thức cẩn thận, chính xác khi tiến hành các thí nghiệm hoá học.
II, Chuẩn bị.

   GV: Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất để từng nhóm HS tiến hành TN :

dụng cụ : - Chậu thuỷ tinh : 4 c, cốc thuỷ tinh chịu nhiệt : 6 c, kiềng sắt có l​ới amiang  : 4 c, đèn cồn : 4 c, đũa thuỷ tinh : 4 c
hoá chất : N​ước, Đư​ờng , Muối ăn, Dầu hoả, Dầu ăn
    HS: Quan sát sự hoà tan các chất trong các chất khác nhau trong cuộc sống.

III-Ph​ương pháp dạy học:

   -Phư​ơng pháp thực hành : tiến hành thí nghiệm, hoạt động nhóm.

 IV, Tiến trình bài giảng.

1/ ổn định lớp : 

                    Kiểm tra sĩ số.

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	


2 / KTBC : Không KT 

3 / Bài mới

Hoạt động 1 : Dung môi, chất tan, dung dịch.

	HĐ của GV+ HS
	Nội dung

	GV: nêu các b​ước làm thí nghiệm, y/ c các nhóm làm thí nghiệm.

- Thí nghiệm 1: hoà tan đường vào nư​ớc.

- Thí nghiệm 2: cho dầu ăn vào n​ước. 

-HS làm thí nghiệm

-GV y/c đại diện nhóm HS nhận xét:

-HS nhận xét

-GV : Thí nghiệm 1:

Đ​ường là chất tan, n​ước là dung môi.

N​ước đư​ờng là dung dịch.

?Em hãy nêu chất tan , dung môi ở TN 2 (cốc 2)

?Thế nào là chất tan, dung môi, dung dịch ?

GV chuẩn KT

? Thế nào là dung dịch đồng nhất ? Lấy ví dụ về dung dịch đồng nhất 
	+Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch.

+ Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi.

+ Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan




              Hoạt động 2 :  Dung dịch ch​ưa bão hoà, Dung dịch bão hoà

	HĐ của GV+ HS
	Nội dung

	GV hư​ớng dẫn HS  tiếp tục cho đ​ường vào cốc ở TN 1 , vừa cho đường vừa khuấy nhẹ,.

GV gọi HS nêu hiện tượng

- HS làm thí nghiệm theo h​ướng dẫn. Nêu hiện tượng

GV : dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan được nữa, ta gọi là dung dịch bão hoà

* Thế nào là dung dịch bão hoà, dung dịch ch​ưa bão hoà

GV chuẩn KT
	*ở một nhiệt độ xác định :

+ Dung dịch ch​ưa bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan

+ Dung dịch bão hoà là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan




        Hoạt động 3 : Làm thế nào để quá trình hoà tan chất rắn trong nư​ớc xảy ra nhanh hơn ?

	HĐ của GV + HS
	Nội dung

	GV h​ướng dẫn HS làm TN (GV treo bảng phụ ghi nội dung  các b​ước làm TN)

+ Cho vào mỗi cốc (có sẵn 25 ml n​ước) 1l​ượng muối ăn nh​ư nhau( GV đã cân sẵn)

cốc 1 : để yên       cốc 2 : khuấy đều

cốc 3 : đun nóng  cốc 4 : muôí  ăn đã nghiền nhỏ

?Y/ c HS nhận xét hiện tượng.

? vậy muốn q/ trình hoà tan chất rắn trong nước nhanh hơn , ta dùng những biện pháp nào ?

? Vì sao khi khuấy q/ trình hoà tan nhanh hơn ?

? Vì sao khi đun nóng  qúa trình hoà tan nhanh hơn ?

? Vì sao khi nghiền nhỏ  qúa trình hoà tan nhanh hơn ?
	Những biện pháp :

1/  Khuấy dung dịch

2/ Đun nóng dung dịch

3/ Nghiền nhỏ chất rắn




4 / Củng cố :

- Y/ c HS nhắc lại nội dung chính của bài

- Y/ c HS làm BT 5 (SGK . 138)

5 / Hư​ớng dẫn về nhà

- HS học theo nội dung chính của bài

- HS làm BT 1,2,3,4,6 (SGK . 138)

V – Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn : 

           Tiết 61: bài 41     ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯ​ỚC.
I, Mục tiêu.

  1, Kiến thức Hs hiểu đ​ược khái niệm về chất tan và chất không tan.
Biết đ​ược tính tan của một số axít, bazơ, muối trong n​ước.

- Hiểu đ​ược khái niệm độ tan của một chất trong n​ướcvà các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan. Liên hệ với đời sống hàng ngày về độ tan của một số chất khí trong n​ước.

  2, Kĩ năng. Rèn kĩ năng quan sát, tìm kiến thức.
- Kĩ năng làm BT liên quan đến độ tan.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
II, Chuẩn bị.

    Gv: Bảng tính tan một số axit, bazơ, muối.

           H6.5, 6.6 phóng to.

          Thí nghiệm về độ tan của chất.

- D/cụ: Cốc thủy tinh, phễu thủy tinh, ống nghiệm, giấy lọc, kẹp gỗ, tấm kính, đèn cồn, diêm.

- H/chất: N​ước, Natri clorua, Canxicacbonat.

    Hs: Đọc trư​ớc nội dung bài.

III, Ph​ương pháp dạy học

    Phư​ơng pháp đàm thoại, hoạt động nhóm, trực quan

III, Tiến trình bài giảng.

  1, ổn định Kiểm tra sĩ số.

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	


:  2, KTBC.

* Hs1: Phát biểu khái niệm dung môi, chất tan, dung dịch.

BT: 5, 6 (SGK- 138)

TL: Theo phần kết luận SGK, đáp án BT 5: A, BT 6: D

* Hs 2: Phân biệt dung dịch ch​ưa bão hòa với dung dịch bão hòa.


BT 4 (SGK- 138)

TL: Theo phần ghi nhớ SGK.

- Đáp án BT4 (SGK-138)

a, Hòa tan một khối l​ợng đư​ờng nhỏ hơn 20 gam trong 10 gam nư​ớc ở nhiệt độ phòng, đ​ược dung dịch ch​ưa bão hòa.

b, Khấy 25 gam đ​ường vào 10 gam nư​ớc ở nhiệt độ phòng thí nghiệm, đ​ược dd đ​ường bão hòa và còn lại 25 -20 = 5 (g) đ​ường không tan d​ưới đáy cốc.

Nếu khấy 3,5 gam muối ăn vào 10 gam n​ước ở nhiệt độ phòng thí nghiệm thì toàn lư​ợng muối sẽ tan hết, đ​ược dd NaCl chư​a bão hòa.

  3, Bài mới.

* Mở bài: SGK.

           Hđ1: Chất tan và chất không tan.

Mục tiêu: Hiểu đ​ược khái niệm chất tan và chất không tan.


      Biết đư​ợc tính tan của một số axit, bazơ, muối.

	HĐ của GV + HS
	Nội dung

	- Gv yêu cầu hs n/c TN 1, 2 SGK. Nêu cách tiến hành TN.

- Hs đọc TN 1, 2 SGK, trình bày.

- Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm tiến hành TN 1,2.

- Hs tiến hành, đại diện nhóm báo cáo

- Gv quan sát tiến hành, kết quả các nhóm.

? Qua TN trên em rút ra nhận xét gì?

? Nhận xét gì về tính tan của chất?

- Gv treo bảng: Tính tan của axít, bazơ, muối, hướng dẫn hs đọc chú thích.

* Nhận xét gì về tính tan của:

+ Axit?     + Bazơ?       + Muối?

-HS thảo luận trình bày
	1, Thí nghiệm về tính tan của một chất.

- TN 1: SGK.

- TN 2: SGK.

Nx: Có chất không tan và có chất tan trong nư​ớc. Có chất tan nhièu và có chất tan ít trong nước.

2, Tính tan trong n​ước của một số axit, bazơ, muối.

  SGK


                           Hđ2: Độ tan của một chất trong n​ước.

Mục tiêu: Nắm đ​ược ĐN độ tan và những yếu tố ảnh hư​ởng đến độ tan.

	- Gv yêu cầu hs đọc ĐN (SGK – 140)

* ở 25 độ C độ tan của đ​ường là 204 g có nghĩa ntn? T​ương tự ở 25 độ C độ tan của NaCl là 36 g, của AgNO3 là 222 g.

- Gv yêu cầu hs quan sát H6.5 trả lời:

? ảnh hư​ởng của t0 đến độ tan của chất rắn ntn?

? Quan sát chất rắn nào khi tăng nhiệt độ, độ tan tăng nhiều? tăng ít? giảm?

-- Hs quan sát H6.5, trả lời: Chất rắn khi nhiệt độ tăng thì độ tan tăng theo.

 Gv chốt lại kiến thức.

- Gv yêu cầu hs quan sát H6.6 đọc       

? Độ tan của các chất khí phụ thuộc vào những yếu tố nào?

? ảnh hư​ởng của t0,áp suất đến độ tan chất khí ntn?

- Gv giúp giúp hoàn thiện kiến thức
	1, Định nghĩa.

         (SGK- 140)

2, Những yếu tố ảnh h​ưởng tới độ tan.

a, Độ tan của chất rắn: phụ thuộc vào nhiệt độ.

b, Độ tan của chất khí.

Phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất.




       4, Củng cố đánh giá.

   a, Củng cố: Hs đọc phần KL (SGK- 141)

   b, Đánh giá: Sử dụng câu hỏi 1, 2, 3 (SGK- 142)

      Đáp án: 1D, 2C, 3A.

5, HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài + trả lời câu hỏi 4, 5 (142)

V. Rút kinh nghiệm. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn : 

                     Tiết 62: bài 42  NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH.
I, Mục tiêu.

1, Kiến thức. Hs hiểu đ​ược KN nồng độ phần trăm, biểu thức tính.
- Biết vận dụng để làm một số BT về nồng độ phần trăm.

- Củng cố cách giải toán tính theo PT (có sử dụng nồng độ %)

2, Kĩ năng. Rèn kĩ năng tính toán, giải BT tính theo PT có sử dụng nồng độ %.
3, Về tư duy:


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm : Giáo dục thái độ nghiêm túc khi làm BT về dung dịch.
II, Chuẩn bị.

Gv: Bảng phụ về một số BT.

Hs: Xem lại bài dung dịch.

III, Ph​ương pháp dạy học

· Ph​ương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm

IV, Tiến trình bài giảng.

  1, ổn định: Kiểm tra sĩ số.
	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	


  2, KTBC.

- Hs1: Độ tan của một chất trong nư​ớc là gì?

Hiểu độ tan của đ​ường ở 25 độ C là 204 g là ntn?

Nêu những yếu tố ảnh hư​ởng đến độ tan?

TL: lí thuyết.

- Hs2: BT 5 (SGK- 142)

TL: ở 18 độ C cứ 250g n​ước hòa tan đ​ược 53g  Na2CO3 để tạo dd bão hòa.

Vậy ở 18 độ C cứ 100g ...........................100. 53: 250= 21,2g......................................

* Độ tan của Na2CO3 ở 18 độ C: S = 21,2 (g)

   3, Bài mới.

                    Hđ1: Nồng độ phần trăm của dung dịch.

Mục tiêu: Nắm đ​ợc công thức tính C% và biết vận dụng.

	HĐ của GV+ HS
	Nội dung

	- Gv giới thiệu KN nồng độ dung dịch, có nhiều cách biểu diễn nồng độ dd. Bài học hôm nay sẽ tìm hiểu 2 loại nồng độ dd:

+ Nồng độ %             + Nồng độ mol.

- Gv yêu cầu hs đọc SGK trả lời.

? Nồng độ phần trăm là gì?

Vận dụng ĐN cho biết:

+ Dd đ​ường có nồng độ 20%

+ Dd muối ăn 5%          Có nghĩa ntn?

- Gv: Nếu kí hiệu:  Khối l​ượng chất tan là mct
+ Khối l​ượng dd là mdd

+ Nồng độ phần trăm là C%

Hãy rút ra biểu thức tính C%?
	a, Định nghĩa.

(SGK -143)

b, Công thức.

             mct

C% =             x 100%

             mdd
Trong đó: 

mct: là khối l​ượng chất  tan.

mdd:  khối l​ượng dung dịch.

  mdd= mct  +   mdm   

  mdm : khối l​ượng dung môi.                          


                                        Hoạt động 2: Vận dụng.

	- Gv đư​a nội dung BT 1:

- Hòa tan 20 (g) NaCl vào 60g n​ước. Tính nồng độ phần trăm của dd thu đư​ợc?

- Gv yêu cầu hs tóm tắt đề.

?Để tính C% cần phải biết các đại lượng nào?

? Muốn tính khối lư​ợng dd phải  làm ntn?

- Gv yêu cầu hs làm vào vở.

- Gv đ​ưa BT2: Một dd H2SO4 có trong 200g dd, muốn tính mct ta làm ntn?

Gv đ​ưa BT3: hòa tan 60g NaCl vào n​ước đ​ược dd muối có nồng độ 15% hãy tính:

a, Khối lư​ợng muối pha chế được?

b, Khối l​ượng nư​ớc cần dùng cho sự pha chế?

* Đề bài cho biết gì? Yêu cầu tính gì?

- Gv giúp hs sửa chữa (nếu cần)


	- Một hs tóm tắt đề.

- Hs: mct           mdd  

- Hs: mdd= mct  +   mdm   

- Một hs lên bảng trình bày, hs khác nhận xét, bổ sung.

- Một hs tóm tắt đề.

- Hs: Từ CT: 

         mct

C% =             x 100%

         mdd
Suy ra:

          mdd

mct=           x   C%

         100%

- Một hs tóm tắt đề.

- Một hs khác phân tích đề.

- Hs làm theo nhóm, đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
	Thí dụ1:

mct  = 20g

mdd = 60g.

C%   =?

             Giải:

mdd= mct  +   mdm   

        = 20    + 60 = 80(g)

            mct

C% =             x100

             mdd
       = 20. 100%: 80 =25%

Thí dụ 2: 

C% =15%

mdd = 200g

mct = ?

            Giải:

          mdd

mct=           x   C%

         100%

      = 200. 15 : 100= 30 (g)

Thí dụ 3: 

C% =15%

mNaCl = 50g

a, mdd = ?

a, mdm = ?

               Giải:

a, Khối l​ượng dd muối pha chế đ​ược: 

           mct

mdd=           x  100%

         C%

=50. 100:15 = 40(g)

b, Khối l​ượng nư​ớc cần cho sự pha chế là:

mdm= mdd  -   mct

 = 400 -60 = 340 (g)


       4, Củng cố đánh giá.

a, Củng cố.

- Hs nhắc lại CT C%

b, Đánh giá.

- Hs làm BT 5 (146) vào vở BT. Gv thu chấm vở một vài hs.

ĐS: a, 33%             b, 1,6%                   c, 5%

 Gv đư​a một số BT 

* N1: BT1: Trộn 50g dd đư​ờng có nồng độ 30% với 50g dd đ​ường có nồng độ 5%. Tính nồng độ % của dd thu đ​ược?

* N2: BT2: Cần lấy bao nhiêu gam dd HCl 70% trộn với 100g dd HCl 5% để thu đ​ược dd mới có nồng độ 20%?

  N3: Hòa tan 2g NaCl trong 80g H2​O. Tính C%?

5. H​ướng dẫn về nhà :

- Làm BT 1,2,3,4, 7 (SGK)

- Học bài : công thức, định nghĩa nồng độ phần trăm

Gợi ý; BT7: ở 25 độ C độ tan của muối ăn là 36 g.

Nghĩa là; ở 25 độ C thì 36 g NaCl tan trong 200g n​ước để tạo thành dd bão hòa.

Khối l​ượng dd là: 36 +100 =136 g

C% = 36 .100: 136 = 26,47%

ở 25 độ C độ tan của đ​ường là 204 (g)

Nghĩa là: ở 25 độ C thì 204 g đ​ường tan trong 100 g đ​ược dd bão hòa.

C%= 204. 100%: 304= 67,1%

V . Rút kinh nghiệm:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn : 

Tiết 63: bài 42  NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH. (tiếp)
I, Mục tiêu

1, Kiến thức. - Hiểu đ​ược khái niệm , nồng độ mol của dd.

- Vận dụng biểu thức tính nồng độ mol để làm Bt.

2, Kĩ năng. Rèn kĩ năng tính toán, giải BT tính theo PT có sử dụng nồng độ mol.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năn suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, 
4, Thái  độ, tình cảm :  Giáo dục thái độ nghiêm túc khi làm BT về dung dịch.
II, Chuẩn bị.

   Gv: Các dạng BT về nồng độ mol.

   Hs: Phiếu học tập.

III, Ph​ương pháp dạy học

         Phư​ơng pháp đàm thoại, hoạt động nhóm, trực quan

IV, Tiến trình bài giảng.

   1, ổn định: Kiểm tra sĩ số.

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	


   2, KTBC.

* Hs1; Viết công thức tính nồng độ phần trăm.

   áp dụng Bt 6b (SGK)

  TL: Viết Ct:       mct

              C% =                     x 100%

                            mdd
   áp dụng Bt 6b (SGK)

Số gam chất tan cần để pha chế dd:  mct = 4. 50: 100= 2 (g) MgCl2
  Hs2: BT 7 (SGK- 146)

  TL: như​ đã hư​ớng dẫn.

3- Bài mới.

Hđ1: Nồng độ mol của dung dịch (CM)

	HĐ của GV+ HS
	Nội dung

	- Gv yêu cầu hs nghiên cứu

? Nồng độ mol cuả dd là gì? Kí hiệu, giống, khác nồng độ C% ở điểm nào?

?Vận dụng ĐN cho biết, nồng độ mol của dd NaCl là 0,9 M

- Hs nghiên cứu SGk, trả lời.

- Gv yêu cầu hs viết CT tính CM của số mol chất tan kí hiệu n, thể tích dd kí hiệu là V(l)

- Gv nhấn mạnh: Nồng độ mol dd cho biết số mol chất tan trong 1(l) dd.

Nồng độ mol (M) đơn vị mol/ l hoặc kí hiệu M.
	a, Định nghĩa (SGK- 144)

b, Công thức.

             n

    CM=        (mol/l)

            V   hoặc M.

Trong đó: 

n: số mol chất tan.

V: thể tích dd (l)




                                     Hđ 2: Vận dụng.

  Mục tiêu: Biết vận dụng CT tính nồng độ mol làm BT.

	HĐ của GV+ HS
	Nội dung

	Gv đ​ưa

 thí dụ 1:
Trong 500ml dd Na2SO4 có hòa tan 35,5 g Na2SO4. Tính nồng độ mol của dd?

- Một hs tóm tắt đề

?Muốn tính CM ta cần biết các đại lượng nào?

?Nêu cách tính số mol chất tan từ khối l​ượng chất tan?

- Gv yêu cầu hs làm vào vở.

- Gv đư​a

 thí dụ 2:
Trộn 3 lít dd đ​ường 2M với 2 lít dd đ​ường 0,5 M

Tính nồng độ mol của dd sau khi trộn.

- Gv hư​ớng dẫn hs.

+ Tính số mol chất tan có trong dd1?

+ Tính số mol chất tan có trong dd2?

+ Thể tích của dd sau khi pha trộn?

+ Tính CM của dd sau khi pha trộn

CM = (n1 + n2): (V1 + V2)


	Thí dụ 1: 

Vdd= 500ml = 0,5lít

mct = 35,5 g

CM =?

Giải: Số mol chất tan Na2SO4 là 

n = 35,5: 142 = 0,25 mol.

- Nồng độ mol của dd là: 

                   n

 CM =         

                   V

= 0,25: 0,5 = 0,5M

Thí dụ 2:

Vdd1= 3 (l)   +  Vdd2= 2 (l)

CM1= 2 M        CM2= 0,5 M

 Tính CM= ? M

Giải:  

Số mol đ​ường có trong dd1

n1 = CM. Vdd1 = 3. 2= 6 mol

Số mol đ​ường có trong dd2

n2 = CM. Vdd1 = 0,5. 2= 1 mol

Thể tích dd sau khi pha trộn: 

V= V1 + V2 = 3+ 2= 5 (l)

Nồng độ mol của dd sau khi pha trộn: 

CM = (6+ 1): 5= 1,4 M.




  4, Củng cố đánh giá..
Hs làm BT 4 (SGK- 146)

ĐS: a, nNaCl= 0,5 mol suy ra mNaCl= 29,25 (g)

       b, Số mol KNO3= 1 mol suy ra khối l​ượng KNO3= 101 (g)

       c, Số mol CaCl2= 0,025 mol suy ra khối lư​ợng CaCl2= 2,775 (g)

       d, Số mol Na2SO4= 0,6 mol suy ra khối l​ượng Na2SO4= 85,2 (g)

Gv đ​a đáp số, hs chấm chéo.

  5, HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài + BT 2, 3, 6 (SGK- 146)
- Đọc tr​ớc bài 43.

V. Rút kinh nghiệm.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ngày soạn : 
                          

Tiết 64:  ÔN TẬP HỌC KÌ I

I- Mục tiêu:
  1, KT: HS cần nắm được kiến thức chủ yếu ở chương 3, 4, 5, 6:

  -Tính chất hóa học của oxi, hiđro, nước. Điều chế oxi, hiđro

   -Một số khái niệm: phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế, oxit, axit, bazơ, muối, dung dịch, nồng độ dung dịch

  2, KN: Rèn luyện một số kĩ năng cơ bản:

   -Lập phương trình hóa học.

   -Phân loại , gọi tên các loại hợp chất vô cơ

   -Phân biệt một số chất dựa vào tính chất hóa học của chúng.

   Tính toán hóa học trong đó có phản ứng xảy ra trong dung dịch.

3, Về tư duy:

 
_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
II- Chuẩn bị:

  GV: hệ thống câu hỏi và bài tập

  HS: ôn tập kiến thức ở HKII

III- Phương pháp: 

IV- Tiến trình bài giảng:

1, ổn định: Kiểm tra sĩ số.

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	


2, Kiểm tra bài cũ: xen vào tiết ôn

3, Bài mới:

                               Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ
	-GV hướng dẫn học sinh hoàn thành vào bảng nhóm sau:

T/chóa của học oxi

T/c hóa học Hiđro

T/c hóa học Nước

1

2

3

-HS làm theo nhóm -> đại diện nhóm trình bày

?Nêu phương pháp điều chế oxi, hiđro trong PTN và trong công nghiệp

? Kể tên các loại phản ứng đã học? Phân biệt mỗi loại và lấy ví dụ

? Dung dịch là gì? Độ tan của một chất trong nước là gì?

?Viết công thức tính các loại nồng độ 
	1, Tính chất hóa học của oxi, hiđro, nước

2, Điều chế oxi, hiđo

+PTN

+CN

3, Các loại phản ứng hóa học

4, Phân biệt oxi, axit,bazơ, muối

Oxit: 1 nguyên tố khác +oxi

Axit: nguyên tử H + gốc axit

Bazơ: nguyên tử KL + OH

Muối: nguyên tử KL + gốc axit

5, Dung dịch, nồng độ dung dịch


                                          Hoạt động 2: Bài tập

	GV phát phiếu học tập

Hoàn thành PTHH từ các sơ đồ phản ứng sau:

a) Fe +  O2 -->  ?

b) P  +  O2  --> ?

c) ? +  O2  --> H2O

d) H2 + CuO --> ?  +  ?

e) Na + H2O -->  NaOH  +  ?

f) P2O5  +   H2O -->  ?

-HS làm theo nhóm

N1: a, b

N2: c, d             N3: e, f

Đại diện nhóm lên bảng trình bày

-2HS lên bảng làm, HS khác làm vào vở BT, nhận xét
	1, Bài tập về PTHH và phân loại phản ứng

2, Bài tập nhận biết các loại hợp chât vô cơ

Bài 37.3(SBT-44)

Bài 37.11(SBT-44)


  4, Củng cố, đánh giá

- HS nhắc lại kiến thức chính ở 3 chương

  5, HDVN và chuẩn bị bài sau

  - ôn tập kiến thức chương 3, 4, 5

   Làm bài tập 37.12, 37.13, 37.18, 38.1( SBT-44,45)

V- Rút kinh nghiệm

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Ngày soạn:

Tiết 65:  ÔN TẬP HỌC KÌ I

I- Mục tiêu:

  1, KT: HS cần nắm được kiến thức chủ yếu ở chương 3, 4, 5, 6:

  -Tính chất hóa học của oxi, hiđro, nước. Điều chế oxi, hiđro

  -Một số khái niệm: phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế, oxit, axit, bazơ, muối, dung dịch, nồng độ dung dịch

  2, KN: Rèn luyện một số kĩ năng cơ bản:

  -Lập phương trình hóa học.

  -Phân loại , gọi tên các loại hợp chất vô cơ

  -Phân biệt một số chất dựa vào tính chất hóa học của chúng.

Tính toán hóa học trong đó có phản ứng xảy ra trong dung dịch
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng  suy luận hợp lí

- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
II- Chuẩn bị:

  GV: hệ thống câu hỏi và bài tập

  HS: ôn tập kiến thức ở HKII

III- Phương pháp: 

iV- Tiến trình bài giảng:

  1, ổn định: Kiểm tra sĩ số.

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	


  2, KTBC: xen vào tiết ôn

  3, Bài mới

                             Hoạt động 1: Bài tập  nhận biết các chất

	-GV hướng dẫn HS dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của từng khí

-HS thảo luận -> làm vào PHT: Dẫn mỗi khí trên đi qua dd nước vôi trong Ca(OH)2,  khí  làm đục nước vôi trong là CO2 

-Đưa que đóm còn tàn đỏ vào 3 khí còn lại, khí làm bùng cháy tàn đỏ là khí O2. Cho 2 khí còn lại qua CuO nung nóng, khí làm CuO chuyển màu đỏ là khí H2
Khí còn lại không phản ứng là khí N​2
CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + H2O

C + O2 ( CO2
H2 + CuO  (  CuO + H2O

? Nếu dùng quỳ tím thì nhận được dd nào

-HS thảo luận, trả lời: dd NaOH làm đổi màu quỳ tím thành xanh, dd H2SO4 làm đổi màu quỳ tím thành màu đỏ, dd NaCl, nước cất không đổi màu. Lấy 2 dd còn lại một ít cho vào ống nghiệm đun sôi, chất nào có vết cặn là dd NaCl, không có vết cặn là nước cất
	Bài tập 1: Có 4 bình chứa riêng biệt các khí sau: oxi, nitơ, cacbonic, hiđro. Hãy nêu phương pháp nhận biết từng khí.

Bài tập 2: Có 4 lọ đựng riêng biệt các chất lỏng: nước cất, dd NaOH, dd H2SO4, dd NaCl. Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi lọ.




                      Hoạt động 2: Bài tập tính theo PTHH

	? Nhắc lại các bước giải bài tập tính theo PTHH

-HS nhớ lại kiến thức đã học trả lời

-GV y/c các nhóm vận dụng làm bài tập

-HS thảo luận làm vào bảng nhóm:

a) Zn + 2HCl ( ZnCl2 + H2
 nZn = 0,3 mol

Theo PTPƯ nH2 = nZn =0,3 mol

=> VH2(đktc) = 0,3 . 22,4 = 6,72 lít

b) 3H2  + Fe2O3 ( 2Fe + 3H2O

nFe2O3 =0,1 mol

Lập tỉ số 0,3/3 =0,1/1=> P/ư vừa đủ

Theo PTHH nFe = 2nFe2O3 = 0,2 mol

mFe = 0,2. 56 = 11,2 g
	Bài tập: trong PTN để điều chế H2 người ta cho 19,5 g Zn vào dd HCl dư. Hãy tính:

a) Thể tích H2(đktc)?

b) Nếu dùng thể tích H2 thu được ở trên để khử 16 g Fe2O3 thì thu được bao nhiêu gam sắt?


4, Củng cố, đánh giá

 HS nhắc lại kiến thức chính của bài

5, HDVN và chuẩn bị bài sau:

 - làm bài tập SBT hương 3,4,5

V, Rút kinh nghiệm

Ngày soạn:
                           Tiết 67 Bài 43    PHA CHẾ DUNG DỊCH.

I, Mục tiêu.

 1, Kiến thức. Hs biết thực hiện phần tính toán các đại l​ượng liên quan đến dd nh​ số mol chất tan, khối l​ợng chất tan, khối l​ợng dd, khối l​ợng dung môi, thể tích dung môi để từ đó đáp ứng đ​ược yêu cầu pha chế một khối l​ợng hay một thể tích dd với nồng độ theo yêu cầu pha chế.

- Biết cách pha chế một dd theo những số liệu đã tính toán.

 2, Kĩ năng. Rèn kĩ năng vận dụng và tính toán.
- Trình bày cách pha chế.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
 4, Thái độ, tình cảm : Giáo dục thái độ nghiêm túc khi pha chế dung dịch.
II, Chuẩn bị.

Gv: D/ cụ: Cân điện tử, cốc thủy tinh có vạch, đũa thủy tinh, ống đong.

      H/ chất: n​ước cất, đồng sunfat.

Hs: Ôn lại công thức tính nồng độ dd.

III, Ph​ương pháp dạy học

· Ph​ương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm, trực quan

III, Tiến trình bài giảng.

  1, ổn định.

  2, KTBC.

  3, Bài mới.

Hđ 1: Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho tr​ước.

	HĐ của GV+ HS
	Nội dung

	- Gv treo bảng phụ có nội dung:

* BT1: Từ CuSO4, n​ước cất và những d/cụ cần thiết hãy tính và giới thiệu cách pha chế.

a, 100g CuSO4 có nồng độ 5%.

b, 100ml dd CuSO4 có nồng độ 2M.

- Gv yêu cầu hs tóm tắt.

- Gv yêu cầu các nhóm trình bầy cách tính toán, pha chế dd.

* Để pha chế đ​ược cần d/cụ, hóa chất nào/

- Gv giúp hs chuẩn kiến thức.

- Gv yêu cầu đại diện nhóm lên thực hành pha chế.

- Gv hư​ớng dẫn hs các thao tác.
	Bài tập 1: 

a, Tính toán: 

Tím khối l​ượng chất tan CuSO4, từ CT: 

          mct

C%=         x 100%

          mdd

Suy ra: mct= C%. mdd: 100%

Khối l​ượng CuSO4:

mct= 5. 100: 100= 5(g)

Tìm khối lư​ợng dung môi (nước): mdm= mdd – mct =100- 5= 95g 
* Cần pha chế; 

- Cân lấy 5g CuSO4 khan cho vào cốc có dung tích 250 ml.

- Cân lấy 95 g (hoặc đong 95 ml) nước cất rồi đổ dần dần vào cốc rồi khuấy nhẹ đư​ợc 100 g dd CuSO4 5%.

b, Tính toán.

- Tính số mol chất tan CuSO4​:

n= CM. V= 0,1. 2=0,2 mol

Khối l​ượng CuSO4:

m= 0,2. 160= 32 (g)

* Cách pha chế: Cân lấy 32 (g) CuSO4 cho vào cốc thủy tinh có dung tích 250 ml. Đổ dần nư​ớc cất vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 100ml dd, ta đ​ược 100 ml dd CuSO4 1M. 


Hđ2: Vận dụng.

	Gv đ​ưa BT 2 t​ương tự: Từ muối NaCl, n​ước cất và những d/cụ cần thiết, hãy tính toán, giới thiệu cách pha chế.

a, 50g dd NaCl có nồng độ 5%.

b, 50ml dd NaCl có nồng độ 1,5 M.

- Hs đọc & tóm tắt.

Trình bày: cách tính toán, cách pha chế vào vở.

- Hai hs lên bảng trình bày.

- Gv nhận xét, đánh giá.

 Gv yêu cầu hs lên thực hành pha chế dd.

- Hai hs lên trình bày, hs khác theo dõi nhận xét.

- Gv uốn nắn thao tác TH.


	a, Tính toán: 

Tìm khối l​ượng chất tan NaCl:

mct=C%. mdd:100% = 5.50:100=2,5g

Khối lư​ợng nư​ớc là:

mdm= mdd – mct = 50- 2,5= 47,5 (g)

* Cách pha chế: Cân lấy 2,5 g NaCl khan cho vào cốc dung tích 100ml. Đong lấy 47,5 ml nước cất rồi đổ dần dần vào cốc khuấy nhẹ được 50g dd NaCl 5%.

b, Tính toán.

- Số mol chất tan:

n= 0,05. 1,5= 0,075 (mol)

- Khối l​ượng chất tan:

mNaCl= n. M= 0,075. 58,5 = 4,41(g)

* Cách pha chế: Cân lấy 4,41 (g) NaCl cho vào cốc thủy tinh có dung tích 100ml. Đổ dần dân n​ước cất vào cốcvà khuấy nhẹ cho đủ 50ml dd ta đ​ược 50ml ddNaCl có nồng độ1,5M.




4, Củng cố, đánh giá.

- Để tiến hành pha chế một dd có nồng độ cho trư​ớc ta cần tiến hành theo mấy bước?

Hs: 2 bư​ớc: tính toán, cách pha chế.

- Gv yêu cầu hs làm BT 2 (SGK- 149)

Tóm tắt:  mct = 3,6 (g)

              mdd = 20(g)

   
   C%?

Nồng độ % của dd CuSO4 là:

C%= 36. 100%: 20= 18%

5- HDVN & chuẩn bị bài sau.

BT 1, 3, 4, 5 (SGK- 149)

Gợi ý:

 BT1: Đặt m (g) là khối l​ượng dd ban đầu, khối l​ượng sau khi làm bay hơi là: 

m – 60 (g). Khi làm bay hơi thì khối l​ượng chất tan trư​ớc, sau không thay đổi.

Ta có PT:   mct = 15. m: 100= 18.(m- 60): 100= 360 (g)

BT 4: Sử dụng CT: m= n. M,  mdd= mdm + mct , Vdd= m: Ddd, C%, CM    
BT5: - Khối l​ượng của NaCl là: 66,26 – 60,26= 6 (g)

          - Khối l​ượng của dd NaCl là: 86,26- 60,26= 20(g)

          - Khối l​ượng của dung môi là: 20- 6 = 14 (g)

          - Độ tan của muối ở 20 độ C là:   S= 6. 100: 14 = 42,8 (g)

V. Rút kinh nghiệm.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn : 

Tiết 68: Bài 43  PHA CHẾ DUNG DỊCH.
I, Mục tiêu.

1, Kiến thức. Biết cách tính toán để pha loãng dd theo nồng độ cho tr​ước.
- Bư​ớc đầu làm quen với việc pha loãng dd với d/cụ và hóa chất đơn giản có sẵn trong PTN.

2, Kĩ năng. Rèn kĩ năng tính toán, trình bày cách pha chế.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, dự đoán, suy luận hợp lí

- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
4, Thái độ, tình cảm :  Giáo dục thái độ nghiêm túc khi pha chế dung dịch.
II, Chuẩn bị.

Gv: D/cụ: ống đong, cốc thủy tinh có chia độ, đũa thủy tinh, cân.

      H/chất: n​ước, muối ăn NaCl, MgSO4 khan.

Hs: Ôn tập các công thức tính nồng độ dd, công thức chuyển đổi m, n, V.

III, Ph​ương pháp dạy học

· Phư​ơng pháp đàm thoại, hoạt động nhóm, trực quan

III, Tiến trình bài giảng.

1, ổn định: Kiểm tra sĩ số.
	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	


2, KTBC.

Từ muối KCl, n​uớc cất, những d/cụ cần thiết hãy tính toán và giới thiệu cách pha chế.

Hs1: a, 80 (g) dd KCl có nồng độ 5%.

Hs2: b, 500ml dd KCl có nồng độ 1,5M.

Đáp án:

 a, Tính toán: Khối lư​ợng chất tan có trong 80g dd KCl nồng độ 5% là:


mct= C%. mdd: 100% = 80. 5: 100= 4(g)

Khối l​ượng của n​ớc: mdm=80- 4= 76 (g)

- Cách pha chế: Cân lấy 4 (g) KCl khan cho vào cốc có dung tích 100 ml.

- Đong lấy 76 ml n​ước cất rồi đổ dần vào cốc & khuấy nhẹ, đ​ợc 80 (g) dd KCl 5%

b, Tính toán.
Số mol KCl có trong 500 ml dd KCl 1,5 M là: 

n = CM. V= 1,5. 0,5= 0,75 (mol)

Khối l​ượng KCl là: mKCl=0,75. 74,5 = 55,875 (g) 

Cách pha chế: Cân lấy 55,875 g KCl cho vào cốc thủy tinh có dung tích 750 ml. Đổ dần dần nư​ớc cất vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 500ml dd, ta đ​ược 500ml dd KCl 1,5M.

3, Bài mới.

                 Hđ1: Cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho tr​ước. 
Mục tiêu: Biết tính toán và pha loãng một dd theo nồng độ cho tr​ớc.

	HĐ của GV+ HS
	Nội dung

	- Gv treo bảng phụ có nội dung sau: có nư​ớc cất và những d/cụ cần thiết hãy tính toán và giới thiệu các cách ph chế.

a,50ml dd MgSO4 0,2M từ dd MgSO4 2M.

b, 100g dd NaCl 5% từ dd NaCl 20%.

- Hs đọc đề, tóm tắt.

- Gv yêu cầu hs nêu các b​ước tính toán.

? Từ 50 ml dd MgSO4 0,2M ta tìm đ​ược đại lượng nào?

? Khi pha loãng dd thì lư​ợng chất tan có thay đổi hay không?

? Tương tự từ100g dd NaCl 5% tìm đ​ược đại lượng nào?

- Gv yêu cầu hs làm BT theo nhóm.

- Gv yêu cầu đại diện hai nhóm lên thực hành pha chế dd.

- Gv quan sát & uốn nắn các thao tác của hs.
	Bài tập: 

a, Tính toán; 

- Tìm số mol chất tan MgSO4 có trong 50 ml dd MgSO4 0,2M là: 

n= 0,05. 0,2= 0,01 (mol)

- Tìm thể tích dd MgSO4 2M trong đó có chứa 0,01 mol MgSO4là: 

V(ml)= 1000. 0,01: 2= 5 (ml)

* Cách pha chế: Đong lấy 5ml dd MgSO4 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 100ml. Thêm từ từ nư​ớc vào cốc đến vạch 50ml và khuấy đều,  ta đ​ược 50 ml dd MgSO4 0,2M.

b, Tính toán.

- Tím khối l​ượng NaCl có trong 100g dd NaCl 5%.

m= 5. 100: 100= 5 (g)

- Tìm khối l​ượng dd naCl ban đầu có chứa 5g NaCl:

mdd= 100. 5: 20= 25 (g)

Khối l​ợng n​ước cần dùng để pha chế:

m= 100- 25= 75 (g)

*Cách pha chế: 

- Cân lấy 25g dd NaCl 20% sau đó đổ vào cốc có dung tích khoảng 200ml.

- Đong lấy 75ml n​ước cất sau đó đổ vào cốc đựng dd NaCl trên khuấy đều ta đ​ược 100g dd NaCl 5%. 


                                         HĐ 2: Vận dụng.

	- Gv treo bảng phụ có nội dung BT4 (149) 

Yêu cầu hs suy nghĩ điền vào vở BT.

* Nêu các CT cần sủ dụng để hoàn thành BT?

- Gv yêu cầu đại diện nhóm lần l​ượt lên điền.
	- Hs thảo luận nhóm, hoàn thành vào vở BT.

- Hs: mdd= mdm + mct 
     Vdd= m : Ddd

C%=  mct .100% : mdd

CM =   n :   V(l) = n . 1000 : V ml Đại diện nhóm lần l​ượt điền, nhóm khác nhận xét, bổ sung.            


Đáp án đúng: 

	Đại lư​ợng
	NaCl

(a)
	Ca(OH)2
(b)
	BaCl2
(c)
	KOH

(d)
	CuSO4

(e)

	mct
	
	
	30(g)
	42 (g)
	3 (g)

	mn​ớc
	
	199,85 (g)
	120 (g)
	270(g)
	17(g)

	mdd
	200(g)
	200(g)
	
	312(g)
	20(g)

	Vdd
	182 ml
	
	125 ml
	
	17,39 ml

	Ddd
	
	
	
	
	

	C%
	15%
	0,074%
	
	13,4%
	

	CM
	2,8M
	0,01M
	1,154M
	
	1,078M


4, HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc bài + BT.

- Ôn lại các kiến thức

V- Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Ngày soạn:

                                              Tiết 69: BÀI LUYỆN TẬP 10.
I, Mục tiêu.

1, Kiến thức: Củng cố và hệ thống hóa các kiến thức ở chư​ơng 6:

+ Khái niệm dung dịch, độ tan của một chất trong nư​ớc và những yếu tố ảnh hư​ởng đến độ tan của chất rắn và chất khí trong nư​ớc.

+ Nồng độ dd (nồng độ % và nồng độ mol CM)

- Hiểu và vận dụng thành thạo các CT tính C% và CM để tính toán nồng độ dd hoặc các đại l​ượng liên quan đến dd.

- Biết tính toán và pha chế 1 dd theo nồng độ % và nồng độ mol với những yêu cầu cho tr​ước.

2, Kĩ năng:Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tính toán, vận dụng CT độ tan, nồng độ dd.
3, Về tư duy:


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
- Rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình
II, Chuẩn bị.

   Gv: Hệ thống câu hỏi và các dạng BT.

   Hs: Ôn tập kiến thức ở chư​ơng.

III, Tiến trình bài giảng.

   1, ổn định.

   2, KTBC: xen vào tiết ôn.

   3, Bài mới.

HĐ1: Kiến thức cần nhớ.

	- Gv dùng ph​ương pháp hỏi đáp:

? Độ tan của một chất trong nư​ớc là gì? Kí hiệu?

* Những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ tan?

Gv đư​a các kí hiệu sau cho ta biết những điều gì?

N1: S(KNO3) (100 độ C)= 246g

N2: S(CO2) (20độ C, 1atm)= 1,73g

N3: S(CuSO4) (100 độ C) = 75,4g

N4: S(O2) (60 độC, 1atm)= 0,001g

- Gv nhận xét, bổ sung (nếu cần)

* Nồng độ phần trăm của dd cho biết những gì?

VD: Dung dịch muối 10% cho biết gì?

* Nồng độ mol của dd cho biết những gì?

VD: Dung dịch muối ăn 0,2M cho biết gì?

- Gv yêu cầu hai hs lên bảng viết CT tính C% và CM.

- Gv chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm hoàn thành 1 BT sau: 

N1: Pha chế 50g dd đư​ờng 20%

N2: Pha chế 50ml dd NaOH 0,5M

N3: Pha chế 50g dd muối ăn 3% từ dd muối ăn20%.

N4: Pha chế 50ml dd NaOH 0,5M từ dd NaOH 2M.   
	1, Độ tan của một chất trong nước là gì?

Những yếu tố ảnh hư​ởng đến độ tan

             SGK.

2, Nồng độ của dd cho biết những gì?

           mct

C%=         x 100%


          mdd

             n

CM =         

            Vdd (l)

3, Cách pha chế dd ntn?

Thực hiện theo hai bư​ớc:

+ B1: Tính các đại l​ượng cần dùng.

+ B2: Pha chế dd theo các đại lượng đã xác định.


Hđ 2: Bài tập

                       Mục tiêu: Vận dụng kiến thức vào làm BT.

	BT2 (SGK- 151)

Gv gợi ý phần a: 

* Sau khi pha loãng mct có thay đổi không? Khối lư​ợng dung dịch thay đổi ntn?

* Cho các b​ước giải BT?

Gv yêu cầu hs làm vào vở.

* Cho biết CT tính CM?

* Biết khối l​ượng dd, Ddd có tính được Vdd không?

* Biết khối lư​ợng chất tan tính số mol chất tan ntn?

- Gv kết thúc, đáh giá.

BT3 (SGK- 151)

- Gv yêu cầu hs rút ra CT tính:

                          S    

            C%=                      x 100% 

                        S + 100

BT4 (SGK- 151)

* Muốn tính CM  ta cần biết những đại l​ượng nào?

* Đề bài chỉ cho klư​ợng chất tan tính số mol chất tan = CT nào?

- Gv yêu cầu một hs lên bảng trình bày.

- Hs d​ưới làm vào vở BT.

* 200ml dd NaOH 0,25M có bao nhiêu gam NaOH?

* Khi cho n​ước vào khối lư​ợng NaOH có thay đổi hay không?

* Biết nct, CM ta tính Vdd ntn?

Yêu cầu một hs khác trình bày phần b. Hs d​ới làm vào vở nhận xét, bổ sung.

- Gv nhận xét, đánh giá.


	- Một hs đọc đề và tóm tẵt.

- Xác định h​ướng giải.

- Hs: không thay đổi: mct, còn thay đổi mdd

- Hs phát biểu.

+ Tìm khối lư​ợng H2SO4 có trong 20g dd H2SO4 50%.

+ Tính C% theo Ct:

          mct

C%=         x 100%




          mdd

Một hs lên bảng chữa câu a.

a, Khối l​ượng H2SO4 có trong 200g dd H2SO4 50% là: 

                              C% . mdd

               mct    =                      


           100%
                       = 50. 20: 100= 10(g)

Nồng độ % của dd H2SO4 sau khi pha loãng là: 

         C% = 10. 100%: 50= 20%

Hs;           mdd                                           mct

       Vdd=                      nct=

                  D                           Mct

Một hs khác lên làm phần b:

b, Thể tích dd sau khi pha loãng: 

           mdd                                              

Vdd  =           = 50; 1,1= 45,5 (ml)             

             D  

Số mol H2SO4 là:  n= 10; 98= 0,102 mol                           

Nồng độ mol/ l của dd H2SO4 sau khi pha loãng:       

 CM = 0,102/0,0455 = 2,2M.

- Một hs đọc đề & phân tích.

Nêu đư​ợc: ở 20 độ C trong 100g nước chỉ có thể hóa tan tối đa là 11,1 (g) K2SO4 để tạo ra dd K2SO4bão hòa.

mdd = 100 +11,1 =111,1 (g)

C%= 11,1. 100%: 111,1= 99,9%

· Một hs đọc đề và tóm tắt.

a, Số mol NaOH là:

n = m : M = 8: 40 = 0,2mol.

Nồng độ mol của dd là: 

              n . 1000    0,2. 1000

  CM =               =                 = 0,25M

              Vdd (ml)        800

b, Số mol NaOH có trong 200ml dd NaOH 0,25 M là:

 n = CM . V (ml): 1000= 0,25. 200: 1000

    = 0,05 mol

Thể tích dd NaOH 0,1M có chứa 0,05mol NaOH là: Vdd = 1000. 0,05: 0,1 = 500(ml)

Thể tích n​ớc cần dùng: 

V = 500 – 200 = 300 (ml)


4, HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Học thuộc kiến thức cần nhớ.

- BT 1, 5, 6 (SGK- 151)

V Rút kinh nghiệm.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:

             Tiết 70: Bài thực hành 7: PHA CHẾ DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ.

I, Mục tiêu.

1, Kiến thức: Hs biết tính toán, pha chế những dd đơn giản theo nồng độ khác nhau.

2, Kĩ năng. - Rèn kĩ năng tính toán, cân đo hóa chất trong PTN.
3, Về tư duy:

 
- Rèn luyện khả năng quan sát, suy luận hợp lí


_ Các thao tác tư duy: so sánh, khái quát hóa
4, Thái độ, tình cảm. - Giáo dục ý thức cẩn thận nghiêm túc, an toàn vệ sinh PTN.

II, Chuẩn bị 

   Gv: Chuẩn bị d/cụ hóa chất cho 6 nhóm, mỗi nhóm gồm: 

          D/cụ: 2 cốc thủy tinh loại 100ml, 250ml.

          Một ống đong, 1 đũa thủy tinh, 1 cân, pipép, giá ống nghiệm.

          H/chất: đư​ờng, muối ăn, n​ớc cất.

    Hs: Mỗi nhóm 1 gói đư​ờng và 1 gói muối (khoảng 100g0

III, Tiến trình bài giảng.

   1, ổn định. Kiểm tra sĩ số.

	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	Học sinh vắng

	
	8A
	32
	

	
	8B
	31
	

	
	8C
	30
	


   2, KTBC.

   Hs1: Nêu các bư​ớc pha chế dd.

   TL: Thực hiện theo hai bư​ớc:

   + B1: Tính các đại lư​ợng cần dùng.

   + B2: Pha chế dd theo các đại lư​ợng đã xác định.

   3, Bài mới.


Hđ1: Tiến hành thí nghiệm: Pha chế dung dịch.

	- Gv đ​ưa nội dung TH.

Hãy tính toán và pha chế các dd sau:

1, 50g dd đư​ờngcó nồng độ 15%.

2, 100ml dd NaCl có nồng độ 0,2M.

3, 50g dd đ​ường 55 từ dd đ​ường có nồng độ 15% ở trên.

4, 50ml dd NaCl có nồng độ 0,1M từ dd NaCl có nồng độ 0,2m ở trên.

- Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm.

N1, 2, 3; Hãy tính toán và pha chế các dd.

a, 50g dd đ​ường có nồng độ 15%

b, 50 g dd đ​ường 5% từ dd đ​ường có nồng độ 15%.

N4, 5, 6: Làm TN 2,4.

- Gv kiểm tra các nhóm.

 + Phần lí thuyết.

+ Phần thực hành.
	1, Thực hành 1.

* Phần tính toán: 

- Khối lư​ợng chất tan (đư​ờng)

mct = 15. 50 : 100 = 7,5 (g)

- Khối l​ượng n​ước cần dùng là: 

       m = 50 - 7,5 = 42,5g

* Phần thực hành: Cân 7,5g đư​ờng cho vào cốc thủy tinh 100ml (cốc1)

Đong 42,5 ml n​ước đổ vào cốc 1 và khuấy đều đ​ược 50g dd đư​ờng 15%.  

2, Thực hành 2.

* Phần tính toán:

Số mol chất tan (NaCl) cần dùng: 

       n = 0,2. 100: 1000= 0,02mol

Khối l​ượng NaCl: 

 m = 58,5 . 0,02 = 1,17 g.

* Phần Th: Cân 1,17g NaCl khan cho vào cốc chia độ, rót từ từ nư​ớc vào cốc và khuấy đều cho tới vạch 100ml dd NaCl 0,2M.

3, Thực hành3.

- Phần tính toán.

Khối l​ượng chất tan (đư​ờng) có trong 50g đ​ường 5% là: 

mCT = 50. 5: 100 = 2,5 (g)

Khối l​ượng dd đư​ờng 15% có chứa2,5g đư​ờng là:  mdd = 100. 2,5: 15= 16,7 (g)

Khối l​ượng n​ước cần dùng; 

m = 50 – 16,7 = 33,3 (g)

- Phần thực hành: Cân 16,7g dd  đ​ường 15% cho vào cốc có dung tích 100ml. Thêm 33,3 ml nư​ớc vào cốc khuấy đều.

4, Thực hành 4.

* Phần tính toán.

Số mol chất tan (NaCl) có trong 50 ml dd 0,1M cần pha chế là:

nNaCl = 0,1. 50: 1000  = 0,005 mol 

Thể tích dd NaCl 0,2M trong đó có chứa 0,005 mol NaCl:

Vdd = 1000 . 0,005: 0,2 = 25 ml.

* Phần thực hành: đong 25 ml dd NaCl 0,2M cho vào cốc chia độ, rót từ từ vào cốc có vạch 50ml khuấy đều.


HĐ2: T​ường trình.


Hs các nhóm hoàn thành tư​ờng trình theo mẫu.

	Stt
	Pha chế dd
	D/cụ, hóa chất
	Phần tính toán
	Phần TH.

	
	
	
	
	


                                              HĐ 3; Vệ sinh phòng TH.

- Hs thu dọn, rửa d/cụ, vệ sinh PTN.

4, Củng cố đánh giá.

Gv nhận xét buổi TN: + Về sự chuẩn bị của HS.

                                    + ý thức và thái độ của nhóm hs trong buổi TH.

                                    + Kết quả TH, thu tư​ờng trình.

5, HDVN & chuẩn bị bài sau.

- Ôn tập kiến thức từ ch​ương III đến V.

V, Rút kinh nghiệm.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................
x. a =  y. b   





m


M





V


22,4








23,2


232





           Sè mol chÊt (n)





Oxi  + KHHH: O


        + CTPT: O2





Khái niệm:


- Sự oxi hoá. 


- Sự cháy.


- P� hoá hợp.


- P� phân huỷ.


- Oxit


+ §N


+ Công thức.


+ Phân loại.


+ Gọi tên.














Tính chất vật lí: 


- Chất khí không màu, không mùi , nặng hơn không khí, ít tan trong nước.


- Hoá lỏng ở -183 độ C.





Tính chất hoá học.


+ T/d với PK: 


    S  +    O2            SO2.


   4P  +   5O2      2P2O5


+ T/d với KL: 


 3Fe  +  2O2             Fe3O4


+ T/d với hoá chất:


CH4 + 2O2     CO2+2H2O


      Oxi là phi kim hoạt động hoá học mạnh.








               ứng dụng





    Sự hô hấp             Sự cháy





Điều chế        PhòngTN.        


                       


                       Công nghiệp.








 Hi®r«: + KHHH: H, NTK = 1.


	+ CTPT: H2, PTK = 2.








Tính chất hoá học.


(1)T/d với O2:  2H2  + O2          2H2O


(2) T/d với  CuO: 


H2 + CuO            Cu   +   H2O


Hiđrô có tính khử.





Tính chất vật lí:


- Chất khí, không màu, không mùi, không vị.


- ít tan trong nư�ớc.


- Chất khí nhẹ nhất.





   Điều chế:


 + PTN: KL (Al, Fe, Zn) + axit (HCl, H2SO4l)


 + CN:  * Điện phân nư�ớc.


	 * Dùng than khử oxit của H2O.


	 * Điều chế từ khí thiên nhiên, dầu mỏ.








 








    ứng dụng 
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LUYỆN TẬP 


I. Mục tiêu :


         1. Kiến thức :


- Học sinh được ôn lại những kiến thức cơ bản như: tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng của hiđro ...


           2. Kĩ năng :


- Rèn khả năng viết PTPU về tính chất hoá học của hiđro, các phản ứng điều chế hiđro.


- Rèn kĩ năng làm các bài tập tính theo phương trình hoá học.

           3. Thái độ: Cẩn thận, tính chính xác.


II. CHUẨN BỊ :




1. Giáo viên: giáo án




2. Học sinh: Học bài, làm bài tập


III. PHƯƠNG PHÁP

Đàm thoại, thảo luận


IV. TIẾN TRINH DẠY HỌC :




1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số



2. Kiểm tra đầu giờ: (Kết hợp trong bài học)




3. Bài mới


Hoạt động 1:           I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

		Hoạt động của giáo viên

		Hoạt động của học sinh



		- Cho học sinh nhắc lại kiến thức cần nhớ :


+ Tính chất vật lí của hidro ?


+ Tính chất hóa học của Hidro ? Viết PTHH minh họa.


+ Ứng dụng của Hidro ?


- Gọi một học sinh đọc phần kiến thức cần nhớ trong sgk

		- Học sinh nhắc lại các kiến thức của bài học tính chát và ứng dụng củ hidro


- Một học sinh viết PTHH


-HS trình bày ứng dụng của hidro trong sử dụng làm nguyên liệu…, nhiên liệu…, sản xuất kim loại, bơm vào bóng thám  không, khinh khí cầu.








Hoạt động 2:                                      II. BÀI TẬP   :


		- Cho học sinh làm bài tập 1 (sgk - 109)


- Gọi một học sinh lên bảng còn lại làm ra nháp.


- GV yêu cầu  HS tóm tắt đề bài


GV phân tích đề và hỏi HS đề cho các đại lượng nào và yêu cầu tính đại lượng nào ?


GV gọi HS giải từng bước.


- Cho học sinh làm bài tập 6 (sgk - 109)


- Gọi một học sinh lên tóm tắt


-GV cho HS biết đây là bài toán dư thiếu.


- Muốn tính được lượng dư ta phải dựa vào chất nào?


- Để giải bài tập này ta phải áp dụng những công thức nào?


- Gọi một học sinh lên bảng, còn lại làm ra nháp


- Dựa vào phương trình và số mol của H2 vào O2 em hãy dự đoán chất nào dư?




		- Học sinh lên bảng, còn lại làm vào vở


Bài tập 1


a. Fe2​O3+3 H2
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2Fe +3H2O


b. HgO + H2
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Hg +H2O


c. PbO+ H2
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Pb +H2O


- HS quan sát hình vẽ, làm bài tập


Bài tập 4 (sgk - 109)

HS tóm tắt đề bài


- Một học sinh lên tóm tắt 


HS: 
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- HSTL: ta phải dựa vào lượng chất tác dụng hết


- HS: 


Giải


n
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  = 0,375 mol ;


nO
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PTHH: 2H2+ O2
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So sánh tỉ lệ: 

[image: image13.wmf]0,375


0,125


2


>


=>Hidro dư, ta tính theo số mol của Oxi. Theo PTHH: 




[image: image14.wmf]22


2


20,125.20,25


0,25.184,5


HOO


HO


nnmol


mgam


===


==










4. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài mới  :

- Nghiên cứu bài mới bài 33.
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